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phần i: phần mở đầu

1. Sự cần thiết tổng kết đánh giá và định hướng

Ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai có vị trí rất quan trọng và có thế mạnh của tỉnh. Do đó Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ VI đã đề ra phương hướng phát triển giai đoạn 1996-2000:  “Phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm xuất khẩu và tiêu dùng gắn với vùng nguyên liệu tập trung. Chú trọng đầu tư kỹ thuật và công nghệ mới để mở ra khả năng tinh chế các loại sản phẩm nông sản của địa phương. Xây dựng mới cơ sở chế biến: mía đường, sữa bò, thực phẩm từ gia súc, gia cầm, nước trái cây đóng hộp xuất khẩu, các loại sản phẩm từ nguyên liệu cao su.”

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng chương trình phát triển công nghiệp chế biến cho giai đoạn 1996-2000 và trong chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn do UBND tỉnh ban hành ngày 25/12/1998 tiếp tục xác định: “phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là khâu quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của nước ta nói chung và Đồng Nai nói riêng”. 

Thực hiện các nội dung chỉ đạo trên, ngành công nghiệp chế biến thời gian qua đã có bước phát triển khá, có tác động mạnh đến việc định hướng phát triển vùng nguyên liệu làm tăng giá trị sử dụng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, mở rộng khả năng cung ứng sản phẩm cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm cho xã hội và có phần đóng góp đáng kể vào ngân sách. Bên cạnh những kết quả đạt được, công nghiệp chế biến của tỉnh cũng chưa thật sự phát huy vai trò thúc đẩy nền nông nghiệp hàng hóa tỉnh nhà phát triển theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trình độ chế biến một số sản phẩm nông nghiệp còn thấp, quan hệ giữa công nghiệp chế biến và vùng nguyên liệu còn nhiều bất cập nên từng lúc chưa thật sự làm an tâm, thậm chí gây thiệt hại cho nông dân do giá cả nông sản xuống thấp. Do đó việc tổng kết đánh giá tình hình phát triển công nghiệp chế biến thời gian qua là cần thiết để phân tích rõ thực trạng, xem xét mối quan hệ tác động qua lại giữa công nghiệp chế biến với nông nghiệp, tìm nguyên nhân, từ đó có định hướng đúng và giải pháp phù hợp nhằm góp phần chuyển mạnh nền nông nghiệp Đồng Nai sang sản xuất hàng hóa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

2. Mục tiêu tổng kết đánh giá và định hướng.

· Điều tra, đánh giá thực trạng của ngành công nghiệp chế biến nông sản, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, những thuận lợi khó khăn của ngành như thị trường tiêu thụ, thiết bị công nghệ, vốn đầu tư, đất đai, lao động..., đồng thời đánh giá năng lực, thế mạnh, tiềm năng sản xuất của ngành, từ đó có những định hướng đúng đắn nhằm phát huy thế mạnh cũng như khắc phục những mặt yếu của ngành trong giai đoạn sắp tới.

· Chương trình công nghiệp chế biến là một bộ phận của Chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn, do đó đánh giá tình hình thực hiện chương trình công nghiệp chế biến để xem xét sự tác động của công nghiệp đến nông nghiệp và nông thôn trong những năm qua.

· Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng sẽ xác định phương hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản từ nay đến năm 2005, có tính đến 2010 và những giải pháp thực hiện chương trình.

· Kiến nghị về hoàn thiện những chính sách để hỗ trợ phát triển ngành và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp. 

3. Đối tượng phạm vi tổng kết đánh giá:

Báo cáo tập trung nghiên cứu xem xét một số lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản sau đây:

1. Công nghiệp mía đường và bánh kẹo

2. Công nghiệp chế biến bột khoai mì và sản xuất bột ngọt

3. Công nghiệp chế biến hạt điều

4. Công nghiệp chế biến thức ăn gia súc

5. Công nghiệp đồ hộp thực phẩm

6. Công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

7. Công nghiệp chế biến cà phê và thực phẩm khác

8. Công nghiệp chế biến rau quả đóng gói, đóng hộp

9. Công nghiệp chế biến thuốc lá

10. Công nghiệp chế biến bông vải

11. Công nghiệp chế biến cao su

12. Ngành sơ chế nông sản và chế biến các sản phẩm phục vụ tại chỗ.

Phạm vi nghiên cứu là các cơ sở sản xuất chế biến nông sản qui mô sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời xem xét mối quan hệ tác động qua lại với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

phần ii 

đánh giá thực trạng 
công nghiệp chế biến nông sản 1996-2000
I. Đặc điểm tình hình kinh tế xã-hội tỉnh Đồng Nai
1. Đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý

Đồng Nai là tỉnh Miền Đông Nam bộ có diện tích 586.034 ha, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích vùng Đông Nam bộ, là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế năng động nhất nước.

Đồng nai có 9 đơn vị hành chính gồm thành phố Biên Hòa và 8 huyện. Thành phố Biên Hòa nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km về phía Đông - Nam theo quốc lộ 1A. Các huyện thuộc tỉnh gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Long Khánh, Định Quán và Tân Phú.

Về ranh giới hành chính: Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu, phía Tây và Tây Nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn tỉnh có 10 nhóm đất chính bao gồm: 

Đất xám: Là loại đất chiếm diện tích lớn nhất, chiếm 40,05% diện tích tự nhiên, là đất hình thành trên trầm tích phù sa cổ. Đất xám có thành phần cơ giới nhẹ, phân bố trên địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng nghèo chất dinh dưỡng. Tuy nhiên có thể sử dụng cho mục đích khác nhất là cho xây dựng. 

Đất đen: Chiếm 22,44% diện tích tự nhiên, là loại đất hình thành trên đá bọt Bazan, có chất lượng tốt về độ phì nhiêu như độ mùn, đạm, lân...Rất thích hợp cho các loại cây trồng hàng năm như cây đậu nành, thuốc lá, bông vải và các loại cây ăn trái. Tuy nhiên những năm gần đây, do tình hình mưa lũ thất thường nên cần chủ động phòng chống xói mòn, trôi rửa làm mất độ phì nhiêu của đất.

Đất đỏ: Chiếm 19,27% diện tích tự nhiên, là loại đất hình thành chủ yếu trên đá Bazan, thích hợp với việc trồng các loại cây dài ngày có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, tiêu, điều và các loại cây ăn trái.

Ngoài ra, còn lại là các nhóm đất như: Đất phù xa chiếm 4,76% diện tích tự nhiên, có thể dùng cho trồng lúa và hoa màu; đất Gley chiếm 4,56% diện tích tự nhiên, chủ yếu dùng cho trồng lúa; đất nâu chiếm 1,94%; đất tầng mỏng chiếm 0,54%; đất đá bọt chiếm 0,41%; đất cát chiếm 0,1%; đất có tầng loang lổ chỉ chiếm chiếm 0,02%.

Đặc điểm đất của Đồng Nai không chỉ thích hợp cho sản xuất nông nghiệp mà còn có nhiều vùng đất có kết cấu chặt, bền vững, thuận lợi cho việc xây dựng các công trình, giảm chi phí trong xây dựng. 

Đồng Nai có nguồn nước mặt phong phú, trong đó quan trọng nhất là sông Đồng Nai. Đảm bảo cung cấp đủ nước cho nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt, ngoài ra còn có ý nghĩa về mặt thủy văn, cân bằng môi trường sinh thái. 

Mạng lưới sông Đồng Nai khá phát triển với 60 sông suối, trong đó các sông rạch ở phía nam bị ảnh hưởng trực tiếp thủy triều, các sông suối phía Bắc có dòng chảy phụ thuộc vào mùa mưa và mùa khô.

Trong phạm vi tỉnh có 23 hồ và đập nước, trong đó lớn nhất là hồ Trị An, có diện tích 323km2, dung tích gần 2,8 tỷ m3 nước.

Nguồn nước ngầm ở Đồng Nai cũng khá lớn, bao gồm 5 tầng chứa nước, có bề dày từ 40-140m. Trữ lượng tĩnh trên 1.940.000m3/ngày. Trữ lượng động trên 3.000.000m3/ngày, là nguồn nước cung cấp phục vụ tại chỗ cho sản xuất và sinh hoạt khi chưa kịp xây dựng các công trình cung cấp nước mặt.

Khí hậu Đồng Nai là khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản nhau đó là mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ cao quanh năm là điều kiện thuận lợi cho phát triển cây nhiệt đới, đặc biệt là các cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao. Nhiệt độ bình quân 25-26oC, chênh lệch giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất là 4,2oC. Lượng mưa tương đối lớn khoảng 1.500mm đến 2.700mm và phân bố theo vùng và theo thời vụ.  
2 - Hiện trạng kinh tế - xã hội - dân số
Theo kết quả tổng điều tra dân số ngày 1/4/1999, Đồng Nai hiện có 1.989.541 người, trong đó có 993.039 là nam và 996.502 là nữ. Trong 10 năm 1991-2000 dự kiến tốc độ tăng dân số là 2,6%, trong đó giai đoạn 1991-1995 là 3,24% và giai đoạn 1996-2000 là 1,96%. Điều đó phản ánh sự nỗ lực phấn đấu trong việc giảm tỷ lệ sinh tự nhiên và di dân tự do.

Hiện nay, trên 50% dân số ở Đồng Nai là người trong độ tuổi lao động, năm 2000, Đồng Nai có 1.119.056 người trong độ tuổi lao động. Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp và dịch vụ đã thu hút được nhiều lao động làm việc, giảm bớt được người thất nghiệp.

Đồng Nai có 607.128 người sống ở thành thị, chiếm 30,5% dân số, tỷ lệ này cao hơn mức trung bình cả nước là 23,5%. Cùng với quá trình phát triển kinh tế và phát triển công nghiệp, dân cư đô thị ngày càng tăng nhanh hơn so với mức tăng ở nông thôn. 

Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, Đồng Nai vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao liên tục. Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1991-2000 là 12,8%, cao hơn 1,7 lần so với cả nước. Trong đó ngành công nghiệp tăng trưởng với tốc độ cao, tốc độ tăng trưởng GDP công nghiệp - xây dựng giai đoạn 1991-2000 đạt 25,73%. Từ một tỉnh mà trước năm 1990, nông nghiệp chiếm trên 50% GDP, đến nay do sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp đã tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp, trong đó tỷ trọng GDP công nghiệp trong cơ cấu GDP toàn tỉnh tăng từ hơn 20% năm 1990 lên trên 50% vào năm 2000. Từ sự phát triển kinh tế, đời sống nhân dân đã được nâng lên. GDP bình quân đầu người  tăng lên từ 2,8 triệu đồng năm 1995 lên 5,1 triệu đồng năm 2000.
Cùng với sự phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tỉnh cũng có những bước tiến nhanh, nhất là đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ. Cùng với đường 51 được nâng cấp lên thành đường cấp I, quốc lộ 1A là đường cấp II và cấp III là đường đồng bằng, ngoài ra còn có quốc lộ 56 và quốc lộ 20 với tổng chiều dài là 244,5 km đường nhựa. Theo quy hoạch sẽ xây dựng đường cao tốc 51 mới có khả năng nối với đường xuyên á đi qua tỉnh. Hệ thống đường bộ trong tỉnh có 3.339 km, trong đó có gần 700 km đường trải nhựa, 22 tuyến đường tỉnh lộ dài 336 km trong đó có 243 km đã trải nhựa, 139 tuyến đường nội ô thành phố Biên Hòa và trung tâm các huyện dài 688km trong đó có 146 km trải nhựa. Phương tiện đường bộ trong tỉnh cũng đã có sự phát triển. Tính đến năm 1999, toàn tỉnh có 8.884 xe với 45.400 tấn tải trọng và 3.890 xe chở khách với 88.990 ghế. Trong khi đó phương tiện vận tải thủy còn lạc hậu, chưa phát huy lợi thế đường sông và bến cảng.

Bưu chính viễn thông là lĩnh vực phát triển tương đối nhanh và được hiện đại hoá tương đương các nước trong khu vực. Mật độ điện thoại từ 1 máy/100 dân năm 1995 lên 3,2 máy/100 dân vào năm 1998 và dự kiến 4-5 máy/100 dân vào năm 2000. Hiện nay, 100% xã phường có điện thoại, thư báo về kịp thời. 
Tóm lại: Với điều kiện tự nhiên, vị trí thuận lợi của tỉnh và sự phát triển của cơ sở hạ tầng trong những năm qua đã tạo ra một tiền đề rất thuận lợi cho sự phát triển toàn diện kinh tế trong đó có sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh.

II. Tổng kết đánh giá thực trạng công nghiệp chế biến nông sản 1996-2000

1. Những thuận lợi và khó khăn
a. Thuận lợi

· Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thông thoáng khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất đối với tất cả các thành phần kinh tế trong nông nghiệp và ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp. Trung ương Đảng đã có riêng nghị quyết Trung ương 5/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, nghị quyết 06/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn trong đó xác định công nghiệp chế biến nông sản là một trong những nội dung chủ yếu của công nghiệp hóa trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cần được quan tâm và tạo môi trường thuận lợi đầu tư phát triển.
· Đồng Nai là một tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có cơ sở hạ tầng như điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc... rất tốt, thuận lợi cho phát triển các cơ sở công nghiệp trên địa bàn.

· Đồng Nai có vị trí gần TP Hồ Chí Minh là một thị trường tiêu thụ lớn của cả nước và là trung tâm kinh tế, khoa học- kỹ thuật, giáo dục của cả nước... do đó có nguồn lao động dồi dào đã được đào tạo có chất lượng tốt.

· Đồng Nai có điều kiện tự nhiên khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhất là các cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày, các loại rau quả, là nguyên liệu chính cho các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn. 

b. Khó khăn

Bên cạnh đó ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai cũng còn một số những khó khăn :

· Mặc dù tỉnh có nguồn nguyên liệu phong phú về chủng loại, sản lượng khá, tuy nhiên năng suất cây trồng còn thấp, giá thành nông sản cao, khó thâm nhập thị trường, làm cho thu nhập của người nông dân thấp, khó có khả năng đầu tư khoa học kỹ thuật mới nên nguồn nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến còn hạn chế và không ổn định về chất lượng và số lượng.

· Một số vùng nguyên liệu nông sản đã hình thành nhưng vẫn còn phân tán, chưa tập trung thành những vùng chuyên canh ổn định. Cơ sở hạ tầng nhất là đường sá tại các vùng chuyên canh còn thiếu nhiều nên việc vận chuyển nông sản đến các cơ sở chế biến và tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó trang thiết bị để phục vụ cho nhu cầu sấy và bảo quản tại chỗ lại thiếu nên nông dân thường bị thua thiệt, bị ép giá vì không có phương tiện bảo quản nông sản được lâu.

· Các vườn cây trái chuyên canh đã hình thành song vẫn còn nhiều vườn tạp, chưa phát triển theo hướng thâm canh, sử dụng các giống cây trồng cũ có năng suất và chất lượng thấp, không ổn định. Do đó nguồn nguyên liệu trái cây cho cơ sở chế biến trái cây đóng hộp qui mô sản xuất công nghiệp sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

· Do năng suất và chất lượng nguồn nông sản của ta chưa cao nên việc thâm nhập vào thị trường thế giới của nông sản Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và không ổn định. Về số lượng và phẩm cấp nhiều nông sản của Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường thế giới. Chính điều đó tác động trở lại làm hạn chế đầu tư  phát triển trong nông nghiệp. 

· Sức mua của thị trường trong nước còn nhỏ bé, tập quán tiêu dùng các sản phẩm như thực phẩm, rau quả đóng hộp chưa phổ biến trong nhân dân. Do đó trong những năm tới nhu cầu trong nước về các sản phẩm chế biến này sẽ chưa cao. 

· Nhiều loại cây công nghiệp là nguyên liệu chính cho một số cơ sở chế biến như điều, bông vải, thuốc lá có năng suất và hiệu quả thấp so với các cây trồng khác, làm cho diện tích có xu hướng thu hẹp lại.

· Cơ sở vật chất trong nông nghiệp còn nhỏ bé, việc áp dụng KH-KT mới trong nông nghiệp còn hạn chế, nông dân thiếu vốn đầu tư, phương thức sản xuất nhỏ manh mún..., làm hạn chế phát triển nguồn nguyên liệu nông sản cho công nghiệp chế biến trên địa bàn.

2. Thực trạng ngành công nghiệp chế biến nông sản 1996-2000
Trên cơ sở quán triệt các chủ trương nghị quyết  và chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy Đồng Nai đã có nghị quyết 25/TU (khóa V) và nghị quyết 46/NQ.TU (khóa VI) và UBND tỉnh có kế hoạch số 5201/UBT ngày 25/12/1998 triển khai chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn, trong đó đã quan tâm đặc biệt tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp chế biến nhằm tác động mạnh đến sự phát triển nông nghiệp, đổi mới nông thôn, tạo ra một lượng sản phẩm chế biến đáng kể đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia xuất khẩu.

Từ đó đến nay nhiều cơ sở chế biến nông sản phẩm được hình thành và phát triển với nhiều qui mô khác nhau, có trình độ thiết bị công nghệ từ đơn giản đến hiện đại, đã góp phần hình thành các vùng sản xuất trồng trọt tương đối tập trung, chuyên canh với qui mô ngày càng lớn dần, thúc đẩy chăn nuôi nhất là đàn heo, gia cầm phát triển mạnh. Qua đó bước đầu đã tạo được niềm tin với nông dân, góp phần làm tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Đến năm 2000 công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai ước tính đạt được giá trị sản xuất công nghiệp : 6.029 tỷ đồng, tăng 168% so với năm 1995, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm 21,8%/năm, chiếm 34% sản lượng công nghiệp toàn tỉnh và thu hút được 17% tổng số lao động trong ngành công nghiệp của tỉnh.

Tuy nhiên, vấn đề tồn tại lớn nhất là sự gắn kết giữa vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến chưa thật sự chặt chẽ, chất lượng nguyên liệu chưa cao, số lượng còn thừa thiếu theo thời vụ gây lãng phí, thiệt hại cho cả hai bên. Một số cơ sở sản xuất có sức cạnh tranh chưa cao nên sản phẩm gặp khó khăn trong tiêu thụ, cơ chế chính sách để thu hút vốn đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến vẫn còn nhiều hạn chế.

Thực trạng của ngành công nghiệp chế biến nêu trên được thể hiện qua các lĩnh vực chế biến cụ thể như sau:

2.1. Công nghiệp mía đường và sản xuất bánh kẹo

Công nghiệp mía đường và sản xuất bánh kẹo của tỉnh ta nằm trong bối cảnh chung của cả nước như sau:

· Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đường trong cả nước và cung cấp cho các ngành công nghiệp chế biến, khắc phục tình trạng nhập khẩu hàng năm. Chính phủ đã triển khai chương trình phát triển mía đường với mục tiêu 1 triệu tấn đường vào năm 2000. Một loạt các nhà máy đường đã được đầu tư phát triển, từ 14 nhà máy năm 1994 lên 41 nhà máy năm 1999 với công suất thiết kế lên trên 69.000 tấn mía cây/ngày. Bên cạnh đó vùng nguyên liệu cũng đã phát triển rất mạnh, cả nước đạt khoảng 283.000ha. Trong 4 năm qua ngành đường liên tục phát triển bình quân 50%/năm và có khả năng đạt mục tiêu chương trình 1 triệu tấn đường vào cuối vụ mía năm 2000. Tuy nhiên, hiện nay ngành đường lại đang gặp phải khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến tình trạng ứ đọng sản phẩm trong các nhà máy sản xuất trong cả nước, tính đến tháng 6/2000 lượng đường tồn kho còn trên 400.000 tấn. Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân như do ảnh hưởng của thị trường thế giới, suy thoái kinh tế làm nhu cầu giảm, các nước sản xuất đường đều được mùa nên sản lượng tăng. Các nước bên cạnh nước ta như Trung Quốc, Thái Lan được mùa đường và có giá thành rẻ, đã nhập lậu ồ ạt vào Việt Nam làm cho thị trường nội địa khó khăn thêm. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân nội tại trong nước: phần lớn các nhà máy đường còn sử dụng giống mía cũ có năng suất và chất lượng thấp làm cho giá thành nguyên liệu cao.

· Đường trong nước sản xuất hiện nay tiêu thụ nội địa thông qua tiêu dùng trực tiếp và phục vụ cho ngành chế biến thực phẩm như bánh kẹo...Thị trường xuất khẩu của đường Việt Nam sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn nhất về giá thành sản xuất, tuy nhiên về lâu dài ngành đường cũng cần phải có biện pháp để xuất khẩu, phát huy hết công suất đã đầu tư và điều kiện tự nhiên của Việt Nam.

· Sản phẩm bánh kẹo các loại: Ngành sản xuất bánh kẹo cũng đã phát triển rất nhanh, nhiều công nghệ mới đã nhập vào nước ta tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao. Hiện nay sản phẩm bánh kẹo trong nước trong đó có Công ty Bánh kẹo Biên Hoà đã chiếm lĩnh thị phần đáng kể trong nước. Bên cạnh đó, công ty cũng đã xuất khẩu được khoảng 10% sản lượng sang thị trường các nước Mỹ, úc, Đài Loan, Trung Quốc và Mông Cổ.

Nhìn chung ngành công nghiệp mía đường hiện nay đang thực hiện chiến lược thay thế hàng nhập khẩu và đã đạt được mục tiêu 1 triệu tấn vào năm 2000, đáp ứng đủ  nhu cầu trong nước (nhu cầu năm 1999: 700.000 tấn). Như vậy Việt Nam đã dư thừa đường nhưng chưa có thể xuất khẩu được do giá thành còn cao so với thế giới. Bên cạnh đó triển vọng xuất khẩu ngành bánh kẹo cũng còn rất khiêm tốn. 

Trong bối cảnh chung nêu trên, ngành mía đường và sản xuất bánh kẹo tỉnh đã có những kết quả phát triển như sau:

a. Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh

Ngành công nghiệp mía đường hiện nay gồm có 02 đơn vị thuộc Trung ương quản lý là Công ty Đường Biên Hòa tại KCN Biên Hòa I, Công ty Mía đường La Ngà tại huyện Định Quán và 01 đơn vị thuộc tỉnh quản lý là Công ty Đường Trị An tại huyện Vĩnh Cửu. Năm 1999, Công ty Đường Biên Hòa đã cổ phần hóa bộ phận sản xuất bánh kẹo thành lập Công ty CP Bánh kẹo Biên Hòa. Ngoài ra còn có nhiều cơ sở sản xuất đường thủ công tại các địa phương trong tỉnh. Tổng công suất toàn ngành là: 90.000 tấn đường RE; 18.000 tấn đường RS, 70.000 tấn đường thô, và 12.000 tấn bánh kẹo các loại/năm.

Công ty Đường Biên Hòa: tổng vốn đầu tư công ty hiện nay: 69.501 triệu đồng, gồm:

· Dây chuyền tinh luyện đường được đầu tư năm 1970 do Nhật, Mỹ, Đức sản xuất với công suất thiết kế 60.000 tấn đường tinh luyện/năm. So với hiện nay thì thiết bị ở trình độ trung bình của thế giới. Năm 1995, Công ty đầu tư nâng công suất luyện đường lên 90.000 tấn/năm. Hiện nay dây chuyền đường luyện đang hoạt động 95% công suất. 

· Dây chuyền sản xuất rượu đầu tư năm 1975 do Đức sản xuất, công suất thiết kế 1.000.000 lít/năm, dây chuyền đang hoạt động 100% công suất. 

Công ty CP Bánh kẹo Biên Hòa: được tách ra từ cổ phần hóa một bộ phận của Công ty đường Biên Hòa, phần lớn thiết bị mới đầu tư từ năm 1996. Tổng vốn đầu tư công ty là 33.831 triệu đồng, gồm:

· Dây chuyền sản xuất bánh Biscuit đồng bộ của Anh sản xuất năm 1996, công suất 400 kg/h; 

· Dây chuyền sản xuất bánh Cookies đồng bộ của Mỹ sản xuất năm 1996, công suất 400 kg/h; 

· Dây chuyền sản xuất bánh Snack đồng bộ của Indonesia sản xuất năm 1999, công suất 150 kg/h; 

· Dây chuyền sản xuất mạch nha đồng bộ của Đài Loan nha sản xuất năm 1995, công suất 20 tấn/ngày; 

· Và công ty đã đầu tư các dây chuyền kẹo cứng (Balan, Đức, Anh) công suất 18 tấn/ngày; dây chuyền kẹo mềm (Balan, Đức, Hà Lan) công suất 12,5 tấn/ngày; dây chuyền kẹo dẻo (úc, Việt Nam) 1,6 tấn/ngày.

Các dây chuyền sản xuất nêu trên đều phát huy được kết quả đầu tư hoạt động tối đa công suất.

Công ty Mía đường La Ngà:  tổng vốn đầu tư công ty là 9.414 triệu đồng, gồm:

· Đầu tư dây chuyền sản xuất đường thô với công suất thiết kế chế biến 2000 tấn mía cây/ngày và đã đầu tư nâng công suất lên 2.300 tấn mía cây ngày. Thiết bị của Đan Mạch, Anh, Đức sản xuất năm 1979, phát huy tối đa công suất thiết kế.

· Bên cạnh đó công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất kẹo cứng của Đài Loan sản xuất năm 1995, công suất 3000 kg/ngày, hiện nay chỉ huy động 11% công suất thiết kế . 

· Dây chuyền sản xuất kẹo mềm của Đài Loan sản xuất năm 1995, công suất 2400 kg/ngày, hiện nay chỉ huy động 11% công suất thiết kế . 

· Dây chuyền sản xuất bánh của Đài Loan sản xuất năm 1997, công suất 3000 kg/ngày, hiện nay chỉ huy động 0,4% công suất thiết kế. 

Nguyên nhân các dây chuyền sản xuất bánh kẹo không phát huy được công suất là do sản phẩm kém sức cạnh tranh trên thị trường.

Công ty Đường Trị An: tổng vốn đầu tư công ty là 144.455 triệu đồng. Công ty đã đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất đường RS do Trung Quốc sản xuất năm 1996, với công nghệ tẩy trắng bằng phương pháp sunfat hóa, đường để lâu chuyển màu khó tiêu thụ. Công ty mới đi vào hoạt động năm 1999 có công suất thiết kế là 1.000 tấn/mía ngày và dự kiến năm 2000 nâng công suất lên 1.500 tấn mía cây ngày (chưa thực hiện).

Các cơ sở đường thủ công: trên địa bàn tỉnh hiện nay có 84 lò đường thủ công, trong đó có 63 lò có công suất trung bình 300 tấn đường thô/năm và 21 lò kết tinh có công suất trung bình 200 tấn đường/năm. Tổng công suất thiết kế các lò đường thủ công là 23.000 tấn đường/năm.

Ngoài ra còn có Công ty Công nghiệp chế biến Thực phẩm Quốc tế (Interfood) là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài nước giải khát đóng hộp còn sản xuất các mặt hàng bánh qui, các loại bánh được tiêu thụ mạnh trong nước.

Năm 2000: Giá trị sản xuất công nghiệp ước tính đạt 935.850 triệu đồng, tăng 190,35% so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 13,8%/năm do có sự đầu tư mở rộng sản xuất các doanh nghiệp và có thêm Công ty Đường Trị An hoạt động từ năm 1999. Các sản phẩm chủ yếu gồm: 

· Đường tinh luyện RE:  
85.000 tấn, tăng 147% so với năm 1995 

· Đường thô: 
62.000 tấn, tăng 3,32 lần so với năm 1995 

· Đường RS: bắt đầu sản xuất 
năm 1999: 18.760 tấn; năm 2000: 15.652 tấn. 

· Bánh kẹo các loại: 
10.441 tấn, tăng 57,79% so với năm 1995.

b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Về nguồn nguyên liệu mía cho công nghiệp mía đường cân đối với nhu cầu chế biến dồn dập theo thời vụ thì năng lực chế biến chưa đáp ứng được:
	Cây mía
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Diện tích
	ha
	9.664
	8.268
	11.081
	12.453

	Năng suất
	tÊn/ha
	44
	45
	46,2
	43,6

	Sản lượng (1)
	tÊn
	424.336
	372.060
	512.024
	542.627

	Năng lực chế biến CN (2)
	tÊn
	278.155
	369.500
	219.981
	458.075

	Tỷ lệ 2/1
	%
	65
	99
	43
	85


Vùng nguyên liệu mía không tập trung, phân tán trên địa bàn tỉnh làm cho việc thu mua và vận chuyển mía đến các nhà máy chế biến gặp khó khăn, giá thành vận chuyển cao. Cụ thể như Công ty Đường Trị An xung quanh không có vùng nguyên liệu mía, đường đi cách trở nên không thể thu mua mía kịp thời cho chế biến.

Sản lượng mía của tỉnh qua chế biến công nghiệp tại 2 Công ty Đường Trị An và La Ngà năm 1996 là 65%, năm 1997: 99%, năm 1998: 43% và năm 1999: 85%. Đầu năm 2000, do tình hình tiêu thụ tiếp tục khó khăn, giá đường, mật thấp, tiêu thụ lỗ nên phần lớn các lò thủ công trên địa bàn hầu như không hoạt động. Tuy nhiên sản lượng mía năm nay có thêm sự tham gia thu mua của các Nhà máy Đường Hiệp Hòa - Bình Dương và Long An, nên đã giảm bớt ứ đọng trong thời điểm thu hoạch mía của nông dân.

Mặt khác do đầu tư cho nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật mới trong sản xuất thấp, trình độ kỹ thuật canh tác thấp, hệ thống thủy lợi cho mía chưa được đầu tư đúng mức, qui mô sử dụng giống mới trong sản xuất hạn chế nên năng suất mía của tỉnh còn thấp so với bình quân trong nước (Năng suất trung bình của tỉnh là: 45 tấn/ha so với cả nước là: 49 tấn/ha) và lại càng thấp so với bình quân thế giới (63 tấn/ha) và khu vực như Indonesia 79 tấn/ha, Thái Lan 53 tấn/ha. Bên cạnh đó, chữ đường CCS thấp, tỷ lệ tiêu hao mía đường cao làm cho giá thành đường cao.

Công ty Đường Biên Hòa chỉ sử dụng khoảng 10%-25% nguyên liệu đường thô trong tỉnh để tinh luyện đường RE, số còn lại công ty thu mua ngoài tỉnh và tự sản xuất tại Tây Ninh:

	Đường thô
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Số lượng thực tế sử dụng
	tÊn
	68.678
	65.779
	41.425
	92.298

	Trong đó trong tỉnh
	tÊn
	9.011
	16.531
	7.954
	10.537

	Tự SX và mua ngoài tỉnh
	tÊn
	59.667
	49.248
	33.471
	81.761


Nguyên liệu cho sản xuất bánh kẹo từ bột khoai mì và đường luyện cân đối được cho nhu cầu sản xuất.

c. Lao động

Tổng số lao động trong ngành năm 2000 là: 4.126 người, tăng 50% so với năm 1995. Trong đó trình độ đại học và cao đẳng có: 418 người, trung học: 409 người và công nhân kỹ thuật : 1.703 người. Trong 4 năm qua ngành mía đường đã thu hút khá nhiều lao động tại địa phương, kể cả lao động nông nghiệp đồng thời ngành cũng đã xây dựng được đội ngũ lao động có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật khá đông đảo.

Tóm lại, qua phần đánh giá thực trạng ngành mía đường cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã có 3 nhà máy đường với công nghệ ở mức trung bình. Các sản phẩm sản xuất là đường thô, đường RS và đường tinh luyện RE với tổng công suất thiết kế hiện nay khoảng 193.000 tấn đường các loại/năm, chiếm khoảng 15% công suất của cả nước. Tuy nhiên trên địa bàn còn mất cân đối giữa sản xuất đường thô và đường tinh luyện, sản lượng đường thô không đủ cung cấp cho dây chuyền tinh luyện đường RE của Công ty Đường Biên Hòa, nên công ty đã phải tự đầu tư tại Tây Ninh nhà máy sản xuất đường thô để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy của mình. Bên cạnh đó ngành cũng đã đầu tư sản xuất các loại bánh kẹo để tiêu thụ đường do ngành sản xuất, bước đầu sản phẩm bánh kẹo đã có vị trí thuận lợi trên thị trường trong nước và đã xuất khẩu được 10% sản phẩm sản xuất. Mặt khác từ thực tế cho thấy ngành mía đường hiện nay đang gặp không ít khó khăn nhất là thị trường trong nước cung đã vượt cầu gây tình trạng ứ đọng sản phẩm, và một khó khăn chủ yếu là giá thành sản xuất đường còn khá cao so với giá của thế giới do năng suất và chất lượng thấp của ngành trồng mía làm cho chi phí nguyên liệu còn cao. 

2.2. Công nghiệp chế biến bột khoai mì và sản xuất bột ngọt

a. Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh  

Ngành công nghiệp chế biến bột khoai mỳ và sản xuất bột ngọt hiện nay gồm có 03 đơn vị đầu tư nước ngoài là Công ty Bột ngọt Vedan tại KCN Gò Dầu, Công ty Bột ngọt Ajinomoto tại Khu công nghiệp Biên Hòa I, Công ty Liên Doanh Nam Việt và 01 DNTN Phong Phú tại huyện Xuân Lộc. Ngoài ra còn có khoảng 150 cơ sở sản xuất tinh bột mỳ bán thủ công tại các địa phương trong tỉnh. Tổng công suất thiết kế của ngành là: 120.000 tấn bột ngọt; tinh bột khoai mì: 50.000 tấn/năm. 

Công ty Bột ngọt Ajinomoto: tổng vốn đầu tư công ty là 608.450 triệu đồng. Công ty đầu tư năm 1992 Hệ thống sản xuất bột ngọt bằng phương pháp lên men do Nhật, Đài Loan sản xuất trong những năm 91-99, công suất thiết kế 20.000 tấn/năm, hiện đang huy động 100% công suất. 

Công ty Bột ngọt Vedan: tổng vốn đầu tư công ty là 4.196.556 triệu đồng, đã đầu tư tại địa bàn tỉnh các hạng mục công trình sau:

· Nhà máy sản xuất bột ngọt bằng công nghệ sinh học do Đức, Nhật, Đài Loan sản xuất trong những năm 93-96, công suất thiết kế 100.000 tấn/năm, đây là nhà máy sản xuất bột ngọt có qui mô lớn nhất Đông Nam á, hiện nay công ty đang huy động 80% công suất.

· Nhà máy sản xuất tinh bột bột khoai mỳ công suất 24.000 tấn/năm, thiết bị do Thái Lan, Đài Loan sản xuất năm 1993. Nhà máy tinh bột có thể tiêu thụ hàng năm cho nông dân một lượng sắn tươi xấp xỉ 1 triệu tấn (kể cả các nhà máy ở tỉnh khác). Nhà máy tại Đồng Nai năm 1995 huy động 37% công suất, 1996 là năm cao nhất đạt 83%, năm 1997: 63%, năm 1998:15% và năm 1999 huy động được 31% công suất. 

· Dây chuyền sản xuất Lysine: do Đức, Nhật, Đài Loan sản xuất trong những năm 95-97, công suất 15.000 tấn/năm, năm 1999 huy động được 80% công suất.

· Dây chuyền sản xuất xút-axít: do Đức, Nhật, Đài Loan sản xuất trong những năm 93-96, công suất 60.000 tấn/năm, hiện đang huy động 90% công suất.

· Ngoài ra công ty còn đầu tư tổ máy phát điện, thiết bị của Nhật và Đài Loan sản xuất năm 1993 với công suất 11.000 Kw, hiện đang phát điện 100% công suất phục vụ cho nội bộ công ty.

Công ty LD Nam Việt: tổng vốn đầu tư công ty là 5.343 triệu đồng.  Đầu tư từ năm 1996 hệ thống sản xuất tinh bột khoai mỳ do Đài Loan sản xuất năm 1996, công suất thiết kế 5.000 tấn/năm, hiện đang huy động 54% công suất. 

DNTN Phong Phú: tổng vốn đầu tư công ty là 10.000 triệu đồng. Doanh nghiệp đầu tư hệ thống sản xuất tinh bột  khoai mỳ do Đài Loan, Việt Nam sản xuất trong những năm 90, công suất thiết kế 6000 tấn/năm, năm 1999 chỉ huy động được 10% công suất. Hiện nay công ty đang ở trong tình trạng ngưng hoạt động do gặp khó khăn về vốn đầu tư, nguyên liệu, môi trường...

Các cơ sở khác: ngoài ra còn có khoảng 150 cơ sở chế biến tinh bột khoai mỳ hộ cá thể với tổng vốn đầu tư 10.000 triệu đồng và công suất chế biến khoảng 15.000 tấn/năm, thu hút khoảng 1000 lao động.

Ngành công nghiệp sản xuất bột ngọt và tinh bột khoai mỳ có nguyên liệu đầu vào trong nước như khoai mỳ, mật rỉ đường đều sẵn có tại địa phương và dễ trồng và thị trường trong nước và xuất khẩu có triển vọng tốt:

Thị trường nội địa: Năm 1999 sản phẩm bột ngọt: Công ty Ajinomoto tiêu thụ 100% sản lượng sản xuất, Công ty Vedan tiêu thụ 57% sản lượng (41.000 tấn). Sản phẩm tinh bột: 60% sản lượng tinh bột (4.300 tấn) của Vedan tiêu thụ bán cho các cơ sở chế biến thực phẩm trong nước.

Xuất khẩu: năm 1999 Công ty Vedan xuất khẩu được 30.960 tấn bột ngọt (chiếm 43% sản lượng) và 2.872 tấn tinh bột khoai mì (40%) sang thị trường Đài Loan, Hồng Công, Trung Quốc, Nhật Bản và Châu Âu. Công ty LD Nam Việt xuất khẩu 100% sản phẩm tinh bột (2.400 tấn) sang thị trường Đài Loan. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành năm 1999 đạt 65,5 triệu USD, năm 2000 ước tính 90,5 triệu USD, tăng 9,15 lần so với năm 1995 chủ yếu do Công ty bột ngọt Vedan mở rộng thị trường xuất khẩu bột ngọt và tinh bột khoai mì cao cấp.

Năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp ngành ước tính đạt 1.258.862 triệu đồng, tăng 132% so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 18,3% do đây là giai đoạn các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ổn định sản xuất và từng bước phát huy hết công suất thiết kế. Các sản phẩm chủ yếu gồm: tinh bột khoai mỳ: 24.000 tấn, tăng 173% so với năm 1995, bột ngọt: 
101.000 tấn, tăng 85% so với năm 1995.

b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 

+ Khoai mỳ tươi: trên địa bàn tỉnh có 2 cơ sở chế biến qui mô khá lớn là Công ty bột ngọt Vedan và DNTN Phong Phú sử dụng khoai mì tươi để chế biến tinh bột khoai mỳ (Phong Phú đã tạm ngưng hoạt động). Và có khoảng 150 cơ sở thủ công khác sản xuất tinh bột mì khô và ướt để cung cấp cho các công ty lớn như Công ty Bột ngọt Vedan, Công ty Bột ngọt Ajinomoto, Công ty LD Nam Việt để tiếp tục chế biến hoặc tiêu thụ thị trường trong nước. 

Hiện nay, Công ty Vedan và DNTN Phong Phú chưa hoạt động hết công suất chế biến tinh bột mì một phần do chưa đủ nguyên liệu khoai mì tươi. 

	Khoai mì tươi
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Diện tích
	Ha
	16.180
	10.896
	12.596
	14.389

	Năng suất
	t¹/ha
	157
	157
	155
	155

	Sản lượng (1)
	TÊn
	254.114
	171.068
	195.652
	223.052

	Số lượng Vedan chế biến
	TÊn
	127.633
	82.711
	32.800
	79.132

	Tr.đó mua trong tỉnh (2)
	TÊn
	26.297
	41.867
	25.666
	70.036

	SL do các cơ sở khác CB
	TÊn
	227.817
	129.201
	169.986
	153.016

	Tỷ lệ 2/1
	%
	10
	24
	17
	36


Qua bảng trên cho thấy Công ty Vedan chỉ sử dụng phần nhỏ sản lượng khoai mì trong tỉnh: năm 1996: 10%, năm 1997: 24%, năm 1998: 17% và năm 1999: 36%. Như vậy với với năng lực chế biến hiện nay của Vedan có khả năng còn tiêu thụ được nhiều hơn nữa khoai mì tươi cho nông dân.

Sản lượng khoai mỳ còn lại của tỉnh là do các cơ sở sản xuất qui mô nhỏ, thủ công đảm nhiệm chế biến. Các cơ sở chế biến này nằm gần nguồn nguyên liệu  có vai trò tác dụng tiêu thụ và chế biến kịp thời khoai mì cho nông dân. 

+ Bột khoai mỳ ướt: trong tỉnh chỉ cung cấp từ 16-22% so với số lượng thực tế sử dụng của các Công ty Vedan, Công ty Ajinomoto và Công ty Nam Việt. Phần còn lại do các công ty mua tại các tỉnh lân cận: 

	 Bột khoai mỳ ướt 
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Số lượng thực tế sử dụng (1)
	TÊn
	10.539
	60.754
	55.438
	83.447

	Trong đó trong tỉnh (2)
	TÊn
	
	9.569
	8.453
	18.539

	Tỷ lệ 2/1
	%
	
	16
	15
	22


+ Bột khoai mì khô: nhu cầu của Công ty Vedan năm 1997: 2.102 tấn (mua trong tỉnh 392 tấn), 1998: 9.822 tấn (mua trong tỉnh 2.334 tấn), 1999: 15.993 tấn (mua trong tỉnh 8.448 tấn). 

+ Mật rỉ đường: trong tỉnh chỉ cung cấp từ 1-7% so với số lượng thực tế sử dụng của các Công ty Vedan, Công ty Ajinomoto. Phần còn lại do các công ty mua ngoài tỉnh từ Tây Ninh, Sông Bé... Ngoài ra Công ty Bột ngọt Vedan phải nhập mật rỉ phục vụ cho nhu cầu sản xuất (năm 1998 công ty phải nhập khẩu 325.932 tấn): 

	Mật rỉ đường
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Số lượng thực tế sử dụng (1)
	TÊn
	211.908
	174.562
	163.570
	285.981

	Trong đó trong tỉnh (2)
	TÊn
	2.626
	11.269
	11.697
	19.102

	Tỷ lệ 2/1
	%
	1
	6
	7
	7


 c. Lao động 

Tổng số lao động trong ngành năm 2000 là: 2.323 người, tăng 76% so với năm 1995. Trong đó trình độ đại học và cao đẳng: 185 người, trung học: 350 người và công nhân kỹ thuật: 295 người.

Tóm lại, trên địa bàn tỉnh đã có các cơ sở sản xuất bột ngọt và tinh bột khoai mỳ rất mạnh, chiếm phần lớn công suất bột ngọt của cả nước. Năng lực sản xuất chủ yếu của ngành là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có công nghệ khá hiện đại đảm bảo sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàng năm ngành công nghiệp này có khả năng tiêu thụ một khối lượng lớn nguyên liệu nông sản như khoai mỳ tươi, mật rỉ đường làm nguyên liệu chính. Nhu cầu khoai mỳ tươi hàng năm là trên 1 triệu tấn và mật rỉ đường là 400.000 tấn/năm. Đây là ngành công nghiệp có liên quan đến đời sống của rất nhiều nông dân, nó đã góp phần không nhỏ vào việc tiêu thụ nông sản của nông dân và tạo ra nhiều việc làm cho địa phương. Tuy nhiên, cần phải đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu địa phương cung cấp công nghiệp chế biến vì phần lớn các loại nguyên liệu nông sản phục vụ cho sản xuất như bột mỳ ướt, bột mì khô, mật rỉ đường..., các doanh nghiệp đang thu mua từ ngoài tỉnh hoặc phải nhập khẩu. 

2.3. Công nghiệp chế biến hạt điều

Công nghiệp chế biến hạt điều tỉnh ta nằm trong bối cảnh chung của cả nước như sau:

· Với các nước đang phát triển, cây điều là cây có giá trị kinh tế cao nhờ những ưu thế về tính đa dạng sản phẩm. Nhân điều là thực phẩm dinh dưỡng cao, chiếm phần lớn giá trị trong các sản phẩm được chế biến từ hạt điều. Bên cạnh đó còn các phụ phẩm như dầu vỏ hạt điều dùng sản xuất sơn chống thấm, vecni, vật liệu cách điện..., gỗ điều làm đồ mộc gia dụng, ván nhân tạo, quả điều có thể chế biến làm đồ uống...

· Thị trường nhân điều của Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng chủ yếu là xuất khẩu. Năm 1999, nhân điều của các cơ sở chế biến của tỉnh xuất khẩu khoảng 85% sang các nước Hoa Kỳ, úc, Trung Quốc, Châu Âu và Nhật Bản. Chỉ còn khoảng 15% sản phẩm bể không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu bán trên thị trường nội địa.

· Sản phẩm cây điều có nhiều loại song thị trường thế giới chủ yếu mua bán nhân điều sơ chế, thị trường nhân điều hiện nay khá ổn định. Theo đánh giá của các chuyên gia FAO, lượng xuất khẩu nhân điều toàn thế giới mấy năm nay vào khoảng 150.000 tấn/năm. Năm 1999, do mất mùa điều ở các nước sản xuất chính như Brasil do hạn hán 2 năm liên tục, khu vực phía Bắc Brasil thu hoạch thấp nhất trong vòng 10 năm nay, sản lượng điều nước này giảm 50%, chỉ thu được 90.000 tấn. Việt Nam cũng giảm khoảng 50% sản lượng- chỉ đạt khoảng 70.000 tấn. ấn Độ cũng giảm sản lượng... Do nguồn cung cấp giảm, giá nhân điều năm 1999 tăng rất cao, tháng 4/99 giá FOB Sài Gòn bình quân các loại tới 6.400USD/tấn, cao hơn bình quân vài năm trước đến 2000USD/tấn và hiện nay giá khoảng 5.000USD/tấn. 

· Xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam 5 năm qua đều tăng: Năm 1995: 18.257 tấn đạt 90 triệu USD; Năm 1996: 23.791 tấn đạt 110 triệu USD; Năm 1997: 33.000 tấn đạt 133 triệu USD; Năm 1998: 26.000 tấn đạt 117 triệu USD; Năm 1999: 16.000 tấn đạt 100 triệu USD. Thị trường nhân điều của Việt Nam ngày càng mở rộng theo chiều hướng tốt, giảm dần tỷ lệ xuất sang Trung Quốc (trước năm 1994: 90%, năm 1998 là 49%), tăng dần tỷ lệ sang thị trường các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, úc, Hà Lan, Canada - là những thị trường tiêu thụ ổn định. Nhân điều Việt Nam đã có vị trí trên thị trường Quốc tế với uy tín chất lượng sản phẩm cao tạo cơ hội cho ngành điều phát triển với qui mô lớn trong tương lai.

Trong bối cảnh chung trên, công nghiệp chế biến hạt điều của tỉnh đã có kết quả phát triển như sau:

a. Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh

Ngành công nghiệp chế biến hạt điều hiện nay gồm có 02 đơn vị là Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Donafood tại phường Long Bình, Biên Hòa và Công ty TNHH Hảo tại Xuân Lộc. Tổng công suất chế biến hạt điều của 2 cơ sở là 30.000 tấn hạt điều thô/năm (tương đương 6.000 tấn hạt điều nhân/năm).

Công ty Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai: tổng vốn đầu tư hiện nay của công ty là 19.000 triệu đồng. Đầu tư các thiết bị chế biến hạt điều gồm: Thiết bị chao dầu, thiết bị sấy nhân, thiết bị đóng gói hút chân không, thiết bị bóc vỏ lụa, thiết bị phân loại đóng bao, thiết bị nén khí, thiết bị đóng bao bì carton. Phần lớn các thiết bị này do Việt Nam sản xuất trong những năm 93-96, với tổng công suất thiết kế các dây chuyền từ 20.000-25.000 tấn hạt điều thô/năm (tương đương khoảng 5.000 tấn hạt điều nhân/năm). Công ty có 8 đơn vị trực thuộc gồm 4 nhà máy đặt tại các vùng nguyên liệu Nhơn Trạch, Long Khánh, Long Thành, Định Quán và 01 Nông trường Tam Lợi, 01 xưởng chế biến sản phẩm mới, 01 xưởng chế biến dầu vỏ hạt điều xuất khẩu và 01 nhà máy trung tâm qui mô lớn tại Long Bình -Biên Hòa. Hiện nay công ty đang huy động đạt 80% công suất thiết kế. 

Công ty TNHH Hảo: tổng vốn đầu tư hiện nay của công ty là 11.741 triệu đồng. Năm 1995, đầu tư hệ thống máy móc thiết bị chế biến hạt điều từ khâu xử lý hạt điều thô, bóc vỏ, phân hạt, sấy nhân đến đóng gói sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu doViệt Nam sản xuất. Công suất thiết kế dây chuyền là 1.000 tấn hạt điều nhân/năm, hiện công ty chỉ huy động 30% công suất thiết kế. Và đầu tư hệ thống sấy nông sản gồm 01 máy sấy công suất 120 tấn/ngày và 02 máy sấy 150 tấn/ngày, các máy sấy đều được điều khiển vi xử lý.

Hai công ty đều đang áp dụng công nghệ chao dầu do ngành cơ khí trong nước đã tự thiết kế và chế tạo được toàn bộ dây chuyền thiết bị, từ khâu bóc tách vỏ, sấy đến đóng gói phần lớn là của Việt Nam. Mô hình chế biến là kết hợp cơ giới và thủ công nên vốn đầu tư thấp, hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ, tạo ra ưu thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới. Công nghệ này, một số công đoạn sử dụng lao động thủ công là cần thiết để phù hợp với điều kiện nước ta có nguồn lao động dồi dào và nhất là hiệu quả nhân điều có tỷ lệ hạt bể vỡ thấp (nhỏ hơn 15%).

Năm 2000: giá trị sản xuất công nghiệp ngành ước tính đạt 157.000 triệu đồng, tăng 157% so với năm 1995,  nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 20,85% do có thêm Công ty TNHH Hảo bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1997 và Công ty Donafood mở rộng thị trường xuất khẩu. Các sản phẩm chủ yếu năm 2000 gồm: nhân hạt điều xuất khẩu: 4.310 tấn, tăng hơn 2,34 lần so với năm 1995; Dầu vỏ hạt điều 2.500 tấn. Dầu vỏ hạt điều là sản phẩm mới sản xuất năm 1999 tại Công ty chế biến XNK-NSTP Đồng Nai. Việc sản xuất sản phẩm phụ dầu vỏ hạt điều đã nâng cao hiệu quả của cây điều và góp phần giảm giá thành của nhân điều, tăng khả năng cạnh tranh của nhân điều trên thị trường.

Xuất khẩu của ngành chế biến hạt điều trong các năm qua trên địa bàn tỉnh như sau: năm 1995: 10,564 triệu USD, năm 1996: 17,229 triệu USD, năm 1997: 20,5 triệu USD, năm 1998: 14,2 triệu USD, năm 1999 là 18,7 triệu USD, và năm 2000 ước tính đạt 23,25 triệu USD tăng 120% so với năm 1995. Với kim ngạch xuất khẩu tăng đều hàng năm chỉ đứng sau gạo và cà phê, cây điều đã thực sự gây được sự chú ý của nhà nông cũng như của các cơ quan nhà nước vì những hiệu quả kinh tế của nó mang lại.
b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Công suất chế biến của hai công ty là 30.000 tấn/năm và mặc dù thực tế chế biến chưa đạt công suất nhưng do không đủ nguyên liệu cho chế biến, phải cân đối thêm từ nguồn nhập khẩu:

	Cây điều
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Diện tích
	ha
	35.040
	35.040
	35.110
	30.498

	Năng suất
	t¹/ha
	7,7
	8,28
	4,6
	4,03

	Sản lượng (1)
	tÊn
	23.345
	25.730
	13.719
	8.050

	Số lượng thực tế sử dụng
	tÊn
	18.336
	19.527
	15.114
	11.110

	Tr.đó mua trong tỉnh(2)
	tÊn
	18.036
	19.304
	13.719
	8.050

	Tỷ lệ 2/1
	%
	78
	73
	100
	100


Năm 1999 là năm mất  mùa điều nên để đáp ứng nhu cầu chế biến, Công ty Donafood phải nhập 3.459 tấn hạt điều thô phục vụ cho nhà máy chế biến. Tình trạng trên là do trong vòng hai, ba năm gần đây các tỉnh Đông Nam bộ có diện tích cây điều bị chặt hạ lên đến chục ngàn ha, riêng Đồng Nai năm 1998-1999 đã có gần 5000 ha cây điều bị chặt hạ. Nguyên nhân chủ yếu là do mất mùa năng suất sụt giảm thậm chí không có sản phẩm. Hầu hết các vườn điều của tỉnh có độ tuổi từ 12-15 năm được trồng trong phong trào phủ xanh đất trống đồi trọc bằng giống thương phẩm không do một cơ quan cung ứng giống tuyển chọn, nhân giống cung cấp. Do đó với thời gian trên 10 năm và sự thoái hóa với tốc độ nhanh do đặc điểm tạp giao khi thụ phấn làm cho năng suất diện tích điều hiện nay liên tục giảm. Mặt khác qua hơn chục năm khai thác các vườn điều, nguồn dinh dưỡng từ đất bị cạn kiệt làm cho vườn điều bị mất sức chống chọi với thời tiết và sâu bệnh, hàng loạt cây điều bị chết khô đã phải chặt bỏ. Như vậy tình hình cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến điều sẽ gặp phải khó khăn trong một thời gian vài năm tới, trước khi hình thành được diện tích điều giống mới có năng suất cao hơn hiện nay (phấn đấu đạt 1,5 tấn/ha so với  năm 2000 đạt 1 tấn/ha).

Trong thời gian qua Công ty Donafood đã tích cực phát triển nguồn nguyên liệu: Công ty đã kết hợp cùng với huyện và ngân hàng nông nghiệp giải quyết cho nông dân vay vốn. Công ty đã có 3 Trung tâm sản xuất cây giống điều cao sản ở Long Thành, Long Khánh và Định Quán với khả năng sản xuất 400.000 cây/năm để cung cấp giống tốt cho các vùng chuyên canh đồng thời đã xây dựng nhiều mô hình khuyến nông và bảo vệ thực vật. Ví dụ ở An Viễng có vườn điều theo mô hình này cho năng suất đến 4 tấn/ha (5 năm trồng). 

c. Lao động

Tổng số lao động trong ngành năm 2000 là: 7.500 người (kể cả lao động gia công gia đình), tăng 50% so với năm 1995. Trong đó trình độ đại học và cao đẳng: 70 người, trung học: 49 người và công nhân kỹ thuật: 175 người.  

Tóm lại, ngành chế biến hạt điều trên địa bàn tỉnh đã có 2 doanh nghiệp có qui mô sản xuất khá với công nghệ sản xuất trong nước khá hoàn chỉnh và hiệu quả cao, có thể chế biến hạt điều thô thành hạt điều nhân đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chất lượng hạt điều có tỷ lệ bể vỡ ít nhỏ hơn 15%. Ngành chế biến hạt điều đã góp phần không nhỏ vào việc tạo lập thị trường ổn định cho người trồng điều, tạo việc làm và thu nhập cho nông dân, tận dụng được các vùng đất xấu để phát triển cây điều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời góp phần thu hút lao động trong ngành công nghiệp chế biến (7500 lao động/năm) và mang lại nguồn thu ngoại tệ hàng năm khoảng 25 triệu USD/năm. Tuy nhiên vấn đề của ngành điều hiện nay cần giải quyết là sự thoái hóa làm giảm năng suất của các vườn điều, phần lớn các vườn điều giống cũ năng suất thấp, gây ra tình trạng thiếu nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất. 

2.4. Công nghiệp chế biến thức ăn gia súc

a.  Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh  

Trong các năm qua nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, nước ta đã không chỉ tự túc được lương thực mà còn xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới. Chính sự dư thừa lương thực đã tạo tiền đề nguyên liệu dồi dào cho ngành chăn nuôi phát triển, ngành chăn nuôi truyền thống đã được thay thế dần bằng phương pháp chăn nuôi công nghiệp, các giống mới  với năng suất cao đã được nhập vào nước ta, đã tạo cho ngành chăn nuôi nước ta phát triển rất nhanh trong mấy năm qua và đã mở ra một thị trường rộng lớn cho ngành sản xuất thức ăn gia súc công nghiệp cả nước nói chung. Nhờ đó trong 5 năm qua ngành chế biến thức ăn gia súc công nghiệp Đồng Nai đã phát triển rất nhanh. Các nhãn hiệu hàng hóa trên các bao bì thức ăn gia súc như Proconco, CP, Chinfon, Cargill, Vina, Thanh Bình..., đã có mặt khắp nơi trên thị trường cả nước. 

Ngành công nghiệp chế biến thức ăn gia súc công nghiệp là ngành công nghiệp có qui mô lớn nhất so với các ngành công nghiệp khác với nhiều doanh nghiệp có qui mô lớn gồm: khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có 04 doanh nghiệp là Công ty LD Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco), Công ty Chăn nuôi CP-Việt Nam, Công ty TNHH Cargill-Việt Nam và Công ty Súc sản Chinfon. Doanh nghiệp nhà nước có Công ty Chế biến nông sản và Thực phẩm chăn nuôi. Khu vực ngoài quốc doanh có 3 doanh nghiệp có qui mô khá lớn gồm Công ty TNHH Thanh Bình, Công ty TNHH Vina và Công ty TNHH Long Châu. Tổng công suất chế biến thức ăn gia súc của toàn ngành đạt 1,4 triệu tấn/năm, chiếm trên 70% tổng công suất chế biến thức ăn gia súc công nghiệp của cả nước.

Công ty TNHH Cargill -Việt Nam: tổng vốn đầu tư hiện nay là 456.941 triệu đồng. Công ty đã đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ hiện đại sản xuất thức ăn gia súc do Mỹ sản xuất, đạt trình độ tiến tiến của thế giới. Dây chuyền đưa vào hoạt động năm 1997, công suất thiết kế là 200.000 tấn/năm.

Công ty súc sản Chinfon - Việt Nam: tổng vốn đầu tư công ty là 145.110 triệu đồng. Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn gia súc do Đài Loan sản xuất. Dây chuyền đưa vào hoạt động năm 1997, công suất thiết kế là 120.000 tấn/năm. 

Công ty CP-Việt Nam: tổng vốn đầu tư công ty là 639.899 triệu đồng. Đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất thức ăn gia súc do Thái Lan sản xuất với công nghệ khá hiện đại. Dây chuyền đưa vào hoạt động năm 1994, công suất thiết kế là 400.000 tấn/năm.

Công ty LD Việt-Pháp sản xuất thức ăn giá súc: tổng vốn đầu tư công ty là 511.375 triệu đồng. Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn gia súc do Pháp, Anh và Mỹ sản xuất năm 1992-1993, sau đó công ty liên tục đầu tư bổ sung các thiết bị mới hiện đại hơn sản xuất năm 1997-1998. Dây chuyền đưa vào hoạt động từ năm 1992, cho đến nay công suất thiết kế là 400.000 tấn/năm. 

XN Chế biến nông sản và Thực phẩm chăn nuôi: tổng vốn đầu tư công ty là 7.193 triệu đồng. Xí nghiệp đã tiếp nhận dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn gia súc đã hoạt động từ trước năm 1975, hiện nay máy móc thiết bị đã cũ và lạc hậu. Trong thời gian từ 1990-1997, Xí nghiệp đã tận dụng máy móc thiết bị thực hiện gia công cho Công ty Proconco. Công suất thiết kế của nhà máy là 50.000 tấn/năm. 

Công ty TNHH Thanh Bình: tổng vốn đầu tư hiện nay là 12.000 triệu đồng. Công ty đã đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất thức ăn gia súc do Việt Nam, Hà Lan, Thái Lan sản xuất. Dây chuyền đưa vào hoạt động từ năm 1996, công suất thiết kế 20.000 tấn/năm.

Công ty TNHH VINA: tổng vốn đầu tư hiện nay là 60.000 triệu đồng. Công ty đã đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất thức ăn gia súc do Việt Nam, Hà Lan sản xuất. Dây chuyền đưa vào hoạt động từ năm 1999, công suất thiết kế 200.000 tấn/năm. 

Công ty TNHH Long Châu: tổng vốn đầu tư hiện nay là 10.000 triệu đồng. Công ty đã đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn gia súc do Việt Nam, Hà Lan Lan sản xuất. Dây chuyền đưa vào hoạt động từ năm 1998, công suất thiết kế 15.000 tấn/năm. 

Năm 2000: giá trị sản xuất công nghiệp ngành ước tính đạt 2.206.964 triệu đồng, tăng 3,9 lần so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 31,35%/năm do có một số doanh nghiệp đầu tư trong nước và nước ngoài mới đi vào hoạt động trong giai đoạn này. Sản lượng thức ăn gia súc ước tính đạt 831.866 tấn, tăng 3,28 lần so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 26,8%/năm. 

b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

+ Bắp: sản lượng bắp trong tỉnh mà các cơ sở chế biến thức ăn gia súc thu mua làm nguyên liệu chiếm tỷ lệ thấp so với sản lượng sản xuất hàng năm trên địa bàn : năm 1996: 3%, năm 1997-1998: 21% và năm 1999: 29%. Qua đó cho thấy các cơ sở chế biến thức ăn gia súc chưa quan tâm phát huy nguồn nguyên liệu bắp tại địa phương:  

	Cây bắp 
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Diện tích
	ha
	63.607
	66.767
	60.709
	61.709

	Năng suất
	t¹/ha
	38,56
	31,50
	30,78
	33,61

	Sản lượng (1)
	tÊn
	245.259
	210.297
	186.865
	207.450

	Số lượng bắp sử dụng CB
	tÊn
	28.169
	79.338
	62.315
	111.680

	Tr.đó mua trong tỉnh (2)
	tÊn
	7.700
	44.200
	39.900
	60.492

	Tỷ lệ 2/1
	%
	3
	21
	21
	29


+ Đậu nành: sản lượng đậu nành của tỉnh sử dụng làm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc chiếm tỷ lệ không đáng kể so với sản lượng sản xuất hàng năm trên địa bàn mà chủ yếu sử dụng cho các nhu cầu tiêu dùng khác. Cụ thể như sau:

	Cây đậu nành
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Diện tích
	ha
	12.575
	12.908
	14.361
	13.694

	Năng suất
	t¹/ha
	7,18
	8,69
	8,2
	7,92

	Sản lượng (1)
	tÊn
	9.026
	11.219
	11.775
	10.856

	Tổng số ng/liệu sử dụng
	tÊn
	-
	2.000
	415
	6.522

	Tr.đó mua trong tỉnh (2)
	TÊn
	-
	-
	-
	60

	Tỷ lệ 2/1
	%
	-
	-
	-
	1


+ Ngoài ra ngành sản xuất thức ăn gia súc còn sử dụng các loại nguyên liệu khác như cám gạo: 50.000-60.000 tấn/năm, tấm gạo: 5.000-10.000 tấn/ năm, khoai mỳ lát: 50000-60000 tấn/ năm và một số nguyên liệu phụ khác như bột xương, cá, bã đậu nành, rỉ đường...Các nguyên liệu này các doanh nghiệp thu mua từ các địa phương trong nước. 

+ Bên cạnh đó, hiện nay nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc phải nhập khẩu các nguyên liệu cho sản xuất như Premix, Medicine, đậu nành, bắp, dầu thực vật, bột sữa, bột cá...mà trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu, chẳng hạn như Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam phải nhập 70% nguyên liệu đầu vào dùng cho sản xuất thức ăn gia súc. 

c. Lao động

Tổng số lao động trong ngành năm 2000 là: 2.113 người, tăng 124% so với năm 1995. Trong đó trình độ đại học và cao đẳng: 560 người, trung học: 437 người và công nhân kỹ thuật: 161 người.

Tóm lại, những ưu thế của tỉnh về vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phát triển thuận tiện, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nguồn nguyên liệu như đậu nành, bắp, khoai mỳ... Từ đầu những năm 90 đến nay, Đồng Nai đã thu hút được 4 dự án đầu tư nước ngoài sản xuất thức ăn gia súc có qui mô khá lớn và công nghệ hiện đại và một số dự án đầu tư trong nước, tạo ra một năng lực sản xuất rất mạnh với công suất thiết kế chiếm đến 70% tổng công suất thức ăn gia súc công nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, ngành sản xuất thức ăn gia súc cũng gặp phải khó khăn là nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh cũng như ở trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp về số lượng và chất lượng, do vậy phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài. Do đó cần phải đẩy mạnh phát triển nguồn nguyên liệu để đáp ứng về số lượng và chất lượng cho công nghiệp chế biến thức ăn gia súc từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu.

2.5. Công nghiệp đồ hộp thực phẩm

Đến nay trên địa bàn Đồng Nai chưa có nhà máy đóng hộp thực phẩm các loại thịt gia súc gia cầm mà chỉ có cơ sở giết mổ gia súc gia cầm và tiêu thụ thịt ra thị trường trong tỉnh và khu vực lân cận. Năm 1999, Công ty Tín Nghĩa đã có dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Liên doanh Việt Pháp (Proconco) sản xuất giết mổ gia cầm giai đoạn 1 (qui mô thử nghiệm), vốn đầu tư 150.000USD trong đó Tín Nghĩa góp vốn 20% và Công ty Proconco 80%. Dự án đang hoạt động với công suất 200-250 con/ngày (tương đương 200 tấn/năm) và tiêu thụ ra thị trường nội địa. Ngoài ra còn có Công ty TNHH Rạng Đông cũng đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực này.

Thực tế hiện nay khả năng thâm nhập thị trường thế giới của các sản phẩm đồ hộp thực phẩm thịt của Việt Nam rất hạn chế trong khi thị trường trong nước còn nhỏ bé do tập quán tiêu dùng. Thực phẩm của ta có sức cạnh tranh kém trên thị trường thế giới là do mô hình chăn nuôi của ta phân tán trong hộ nông dân chiếm tới 85-90%, lại thiếu các loại giống tốt cho sản phẩm năng suất và chất lượng cao cho công nghiệp chế biến. Mặt khác giá thức ăn chăn nuôi của ta còn cao do nguyên liệu đầu vào như bắp, cám gạo cao. (chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm 70-72% chi phí của sản phẩm chăn nuôi) đã làm cho giá thực phẩm cao, khó cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

Ngành chăn nuôi của của tỉnh mới phát triển. Do đó ngành công nghiệp chế biến thực phẩm hiện nay phát triển còn hạn chế cả về số lượng và qui mô sản xuất. Các cơ sở chế biến thực phẩm hiện trên địa bàn chủ yếu là các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm qui mô nhỏ, thủ công phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày của nhân dân.

2.6. Công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

a. Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh

Trong 5 năm qua ngành sữa Việt Nam đã đạt được thành tích rất khả quan, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10-15%, hiện nay đang chiếm lĩnh 70-90% thị trường nội địa, sản phẩm sữa đều đứng đầu trong danh sách Top-Ten hàng Việt Nam chất lượng cao. Điều đó chứng tỏ sự cố gắng vươn lên vượt bậc trong cơ chế thị trường của ngành sữa Việt Nam để đứng vững trong cạnh tranh và chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Ngành công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tỉnh Đồng Nai có 1 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là Công ty Liên doanh bò sữa Đồng Nai (Lothamilk) và 01 Nhà máy Sữa Dielac trực thuộc Tổng Công ty Sữa Vinamilk.

Công ty Lothamilk : tổng vốn đầu tư hiện nay là 16.765 triệu đồng. Công ty đã đầu tư thiết bị sản xuất sữa tươi đóng hộp công suất 5 triệu lít/năm và đưa vào hoạt động từ năm 1998. Toàn bộ máy móc thiết bị mới 100% do châu âu sản xuất đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. 

Nhà máy Sữa Dialac : tổng vốn đầu tư công ty là 100.000 triệu đồng. Nhà máy đã  tiếp nhận dây chuyền sản xuất sữa bột đã đầu tư trước năm 1975. Toàn bộ máy móc thiết bị mới 100% do Thụy Sĩ sản xuất đạt trình độ tiên tiến trên thế giới lúc đó, công suất thiết kế là: 8.000 tấn/năm. Nhà máy đã hoạt động trở lại từ năm 1989 và hiện nay đang hoạt động phát huy tối đa công suất thiết kế. 

Cùng với xu thế phát triển ngành sữa cả nước, các sản phẩm sữa trên địa bàn Đồng Nai gồm sữa tươi Lothamilk và sữa bột của Dielac-Vinamilk cũng đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong nước. Sữa tươi Lothamilk mặc dù mới sản xuất từ năm 1998 nhưng đã được người tiêu dùng chấp nhận ngay, doanh thu năm 1999 đạt 5 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với doanh thu năm 1998. Sữa bột của Dielac-Vinamilk không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn xuất khẩu được sang thị trường Trung Đông.

Năm 2000: giá trị sản xuất công nghiệp ngành ước tính đạt 243.840 triệu đồng, tăng 98% so với năm 1995,  nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 14,7%/năm. Các sản phẩm chủ yếu gồm : sữa bột các loại: 8.300 tấn, tăng 92,68% so với năm 1995. Sữa tươi đóng hộp : 800 tấn (Công ty Lothamilk bắt đầu sản xuất từ năm 1998).

b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

+ Sữa tươi: sản lượng sữa tươi trên địa bàn chủ yếu cung cấp cho Công ty Lothamilk sản xuất sữa tươi đóng hộp, sản lượng qua các năm như sau:

	Sữa tươi
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Đàn bò sữa
	con
	750
	890
	998
	1.720

	Sản lượng sữa tươi
	tÊn
	1.628
	1.575
	1.684
	1.773


Nhìn chung, đàn bò sữa cho năng suất còn thấp (2000-2500kg/chu kỳ vắt sữa) và chi phí sản xuất sữa còn cao, do đó khả năng cung cấp nguyên liệu sữa trong nước sản xuất còn hạn chế.

+ Sữa bột: nhu cầu nguyên liệu sữa bột cung cấp cho Nhà máy Sữa Dielac hiện nay chủ yếu là nguyên liệu nhập khẩu.

c. Lao động

Tổng số lao động trong ngành năm 2000 là: 270 người, tăng 74% so với năm 1995. Trong đó trình độ đại học và cao đẳng: 22 người, trung học: 12 người và công nhân kỹ thuật: 25 người.

Tóm lại, thực trạng ngành chế biến sữa Đồng Nai phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của nó, Nhà máy Sữa Dielac và Tổng Công ty Sữa Vinamilk chưa có sự gắn kết để thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh. Thị trường về các sản phẩm sữa ở nước ta có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai, do đó đầu tư cho ngành sữa là một hướng đi đúng đắn, vừa thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển trên địa bàn vừa đáp ứng nhu cầu về sản phẩm sữa ngày càng tăng trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

2.7. Công nghiệp chế biến cà phê và thực phẩm bột

a. Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh  

Thị hiếu tiêu thụ cà phê hòa tan trên thế giới đã trở nên phổ biến, và xu hướng tiêu thụ sản phẩm này ngày càng được ưa chuộng ở Việt Nam do nền sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển đòi hỏi phải có những thực phẩm tiêu dùng đã chế biến sẵn và không làm mất nhiều thời gian của người tiêu dùng. Cũng như cà phê hòa tan, sản phẩm bột dinh dưỡng cũng có xu hướng tiêu thụ ngày càng mạnh trên thị trường trong nước do sản xuất phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao và cũng là sản phẩm nhằm tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng. Do đó trong 5 năm qua ngành công nghiệp chế biến này có tốc độ phát triển nhanh ở trong nước.
Ngành công nghiệp chế biến cà phê và thực phẩm bột tỉnh Đồng Nai có 01 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là Công ty Nestle Việt Nam và 01 doanh nghiệp nhà nước là Nhà máy Cà phê Biên Hòa. Tổng công suất thiết kế của ngành là: 6.000 tấn cà phê hòa tan, 1000 tấn cà phê rang xay và 5.000 tấn bột dinh dưỡng Milo/ năm.

Công ty Nestlé Việt Nam: Tổng vốn đầu tư hiện nay là 447.831 triệu đồng. Công ty đã đầu tư thiết bị sản xuất cà phê hòa tan và bột dinh dưỡng Milo. Với công suất cà phê hòa tan 5.000 tấn/năm, bột uống dinh dưỡng Milo 5.000 tấn/năm. Toàn bộ máy móc thiết bị mới 100% do châu âu sản xuất đạt trình độ tiên tiến trên thế giới và đã hoạt động từ năm 1997. Công ty đã  xuất khẩu được 25% sản phẩm sản xuất sang thị trường Đông Nam ¸, 75% sản lượng tiêu thụ nội địa trong đó tiêu thụ tại thị trường phía nam chiếm 60% tiêu thụ nội địa.
Nhà máy Cà phê Biên Hòa: tổng vốn đầu tư hiện nay là 16.100 triệu đồng. Công ty đã  tiếp nhận nhà máy sản xuất cà phê hòa tan được đầu tư năm 1969, với dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan 1 của Đức công suất thiết kế là: 100 tấn/năm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, năm 1998 Nhà máy đã đầu tư tiếp dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan 2 của Đan Mạch công suất thiết kế là: 800 tấn/năm, nâng tổng công suất cà phê hòa tan lên 900 tấn/năm. Năm 1999 nhà máy tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất rang xay cà phê của Đức công suất thiết kế là 1.000 tấn/năm. Nhà máy đã xuất khẩu được 6% sản lượng cà phê hòa tan (gần 94 tấn) sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Nga, úc, Nhật, Canada, Đài Loan (trong đó riêng Mỹ 3%).

Năm 2000: Giá trị sản xuất công nghiệp ngành ước tính đạt 189.800 triệu đồng, tăng 13,7 lần so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 68,9%/năm do mới có sự tham gia sản xuất của Công ty Nestle từ năm 1998 và kết quả đầu tư mở rộng sản xuất của Nhà máy Cà phê Biên Hòa. Kim ngạch xuất khẩu của ngành năm 2000 ước tính đạt 2,5 triệu USD, trong đó chủ yếu có sự tham gia xuất khẩu của Công ty Nestlé từ năm 1998. Các sản phẩm chủ yếu gồm: cà phê hòa tan (gồm cà phê sữa): 4.180 tấn, tăng 13,98 lần so với 1995; Cà phê rang xay: 200 tấn, tăng 5,26 lần so với năm 1995; Bột dinh dưỡng Milo: 3.000 tấn, tăng 5,35 lần so với năm 1998.
b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

+ Cà phê hạt: cà phê qua chế biến chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong sản lượng cà phê nhân của tỉnh vì hiện nay phần lớn cà phê nhân của nước ta nói chung và Đồng Nai nói riêng chủ yếu vẫn xuất khẩu ở dạng thô và giao dịch cà phê trên thị trường thế giới hiện nay chủ yếu vẫn là cà phê nhân. Phần cà phê qua chế biến thành cà phê hòa tan hoặc cà phê bột chiếm tỷ lệ còn rất thấp.

	Cà phê
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Diện tích
	ha
	22.075
	24.012
	31.019
	30.241

	Năng suất
	t¹/ha
	18,67
	18,02
	12,12
	13,11

	Sản lượng (1)
	tÊn
	29.894
	32.284
	26.762
	31.800

	Số lượng thực tế sử dụng
	tÊn
	593
	643
	457
	890

	Tr.đó mua trong tỉnh (2)
	tÊn
	180
	200
	120
	250

	Tỷ lệ 2/1
	%
	0,06
	0,06
	0,05
	0,08


+ Nguyên liệu nhập khẩu: do trong nước chưa đáp ứng được chất lượng nguyên liệu nên các doanh nghiệp phải nhập khẩu các loại nguyên liệu gồm: bột sữa 400 tấn/năm, bột kem 150 tấn/năm, bột cacao 150 tấn/năm, cà phê xanh 1000-3000 tấn/năm và các vật liệu phụ khác.

c. Lao động

Tổng số lao động trong ngành năm 2000 là: 650 người, tăng 8,55 lần so với năm 1995, do có thêm 01 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu hút 400 lao động. Trong đó trình độ đại học và cao đẳng: 195 người, trung học: 15 người và công nhân kỹ thuật: 290 người.

Tóm lại, Ngành chế biến cà phê và thực phẩm bột hiện nay có 2 doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất sản phẩm chủ yếu là cà phê hòa tan, cà phê bột và thực phẩm bột Milo... Trong đó chỉ có Nhà máy Cà phê Biên Hòa sử dụng nguyên liệu cà phê hạt trong nước với số lượng còn nhỏ (khoảng 1000 tấn/năm) so với sản lượng cà phê hạt trong nước sản xuất. Tuy nhiên hiện nay giao dịch cà phê trên thế giới chủ yếu là cà phê hạt, cho nên việc mở rộng qui mô ngành chế biến cà phê còn tùy thuộc vào tập quán tiêu dùng của thị trường và khả năng thâm nhập thị trường của các loại cà phê chế biến sẵn. 

2.8. Công nghiệp chế biến rau quả đóng gói, đóng hộp 

Ngành công nghiệp chế biến rau quả đóng gói, đóng hộp tỉnh ta nằm trong bối cảnh chung của cả nước :

Các loại nước trái cây đóng hộp trong nước sản xuất hiện nay đang chiếm thị phần lớn thị trường nội địa do có giá thành rẻ so các sản phẩm nhập khẩu, phù hợp với người tiêu dùng trong nước. Chỉ có phần nhỏ các sản phẩm nhập khẩu dành cho người tiêu dùng có thu nhập cao, các sản phẩm này không phổ biến do giá khá cao và người tiêu dùng thường không tin tưởng vào thời hạn sử dụng có ghi hoặc không ghi trên bao bì. Tuy nhiên tỷ lệ trái cây qua chế biến và tiêu thụ còn thấp, phần lớn trái cây hiện nay còn tiêu thụ tươi, ở thời điểm vụ thu hoạch, cung vượt quá cầu làm cho giá trái cây hạ thấp, gây thiệt hại cho nông dân.

Nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng chế biến thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng như trái cây, nông hải sản dưới dạng đồ hộp, đông lạnh hoặc sấy khô đóng gói trên thế giới như ở các nước Bắc Mỹ, EEC, Nhật Bản, Australia, Hồng Kông, Singapore... ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, con đường vươn ra thị trường quốc tế của trái cây Việt Nam còn nhiều “gập ghềnh“ chưa tương xứng với tiềm năng của nó. Nếu như trước kia sản phẩm rau quả Việt Nam có cả thị trường Đông Âu và Liên Xô rộng lớn thì nay các thị trường này hầu như bị thu hẹp, không ít doanh nghiệp ngành này rơi vào cảnh khốn khó phải chuyển hướng sản xuất. Hơn nữa trong điều kiện hiện nay, trái cây Việt Nam chịu sự cạnh tranh gay gắt với một số nước khác trong khu vực và thế giới nên khó khăn về tiêu thụ, nhiều vùng những sản phẩm rau quả ứ đọng gây ra khủng hoảng thừa đã gây thiệt hại cho người nông dân.

Do bối cảnh trên nên ngành công nghiệp chế biến rau quả đóng gói, đóng hộp phát triển còn khiêm tốn ở Đồng Nai.

a. Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh

Ngành công nghiệp chế biến rau quả tỉnh Đồng Nai có 02 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là: Công ty Công nghiệp Chế biến thực phẩm Quốc tế (Interfood), Công ty Thực phẩm và nước giải khát (Dona Newtower). Ngoài ra còn có một số cơ sở sản xuất qui mô nhỏ đóng hộp trái cây và sấy đóng gói các loại rau quả xuất khẩu, tuy nhiên sản lượng chế biến còn nhỏ do các cơ sở còn đang thăm dò thị trường.

Công ty Interfood: Công ty Chế biến thực phẩm quốc tế Interfood 100% vốn đầu tư nước ngoài (Malaysia), với dự án sản xuất đồ hộp, đồ khô, đông lạnh, đồ muối các loại trái cây, thực phẩm, hải sản và nông sản. Thiết bị nhập khẩu gồm mới 100% và thiết bị seconhand của Taiwan, Thailand, Malaysia, China, Japan, Germany, sản xuất cuối những năm 80 đầu những năm 90. Công ty vừa mới đưa dây chuyền mới vào hoạt động trị giá 4 triệu USD nâng tổng vốn đầu tư của công ty lên 17 triệu USD. Tính theo đồng Việt Nam, tổng vốn đầu tư công ty là 238.000 triệu đồng. Theo dự án 80% sản phẩm sẽ được xuất khẩu qua khu vực châu á như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, các nước EEC, Bắc Mỹ và Trung Đông..., 20% sản phẩm còn lại sẽ được tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Công ty Dona Newtower: Đây là dự án liên doanh giữa Nhà máy Thực phẩm xuất khẩu Đồng Nai và Công ty New Tower Trading Ltd.,(Hồng Kông), với dự án sản xuất nước giải khát từ trái cây đóng hộp. Tổng vốn đầu tư 75.934 triệu đồng, trong đó gồm phía Việt Nam góp nhà xưởng máy móc thiết bị hiện có (đầu tư trước năm 1975) và phía nước ngoài góp máy móc thiết bị mới nhập khẩu của Trung Quốc. Theo dự án 80% sản phẩm sẽ được xuất khẩu qua khu vực châu á như Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc..., 20% sản phẩm còn lại sẽ được tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Doanh nghiệp trong nước có một số cơ sở sản xuất sấy chuối, rau quả đóng gói và dưa chuột, chôm chôm đóng hộp, phục vụ cho xuất khẩu sang thị trường Nga, Đông âu và Trung Quốc.

· DNTN Kiệm Tân II tại huyện Thống Nhất: tổng vốn đầu tư 2.100 triệu đồng trong đó đầu tư thiết bị thùng vi sinh và máy ép miệng bao (Việt Nam) để sấy chuối xuất khẩu sang thị trường Nga.

· Cơ sở chế biến rau quả Gia Kiệm tại huyện Thống Nhất: tổng vốn đầu tư 1.300 triệu đồng trong đó đầu tư thiết bị lò sấy (Việt Nam) và dây chuyền đóng hộp (Ba Lan) để đóng hộp chôm chôm, dưa chuột xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan.

Năm 1999 có thêm dự án đầu tư của Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc sản xuất rau quả đóng hộp như nấm chôm chôm, sầu riêng..., công suất 20-40 tấn rau quả tươi/ngày, tổng vốn đầu tư dự kiến 18.600 triệu đồng. Dự án còn đang trong giai đoạn triển khai thực hiện. 

Ngoài ra còn có các cơ sở sấy chuối và khóm tại Thống Nhất, Định Quán...với hình thức hộ gia đình, tự chế biến sản phẩm của gia đình.

Năm 2000: giá trị sản xuất công nghiệp ngành ước tính đạt 115.095 triệu đồng, tăng 189% so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 23,7% do hai doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ổn định sản xuất và thị trường tiêu thụ từng bước phát huy kết quả đầu tư. Kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 2,8 triệu USD, tăng 70% so với năm 1995. Các sản phẩm chủ yếu gồm: 

· Nước giải khát đóng hộp: 15.600 tấn, tăng hơn 3 lần so với năm 1995.

· Chuối sấy: 2.036 tấn, tăng 142% so với năm bắt đầu sản xuất năm 1998.

· Dưa đóng hộp mới sản xuất năm 1999: 185 tấn

· Chôm chôm đóng hộp mới sản xuất năm 1999: 40 tấn, năm 2000: 144 tấn.

· Ngoài ra còn nhiều loại rau quả khác sấy đóng gói xuất khẩu sang thị trường Nhật, Đài Loan...

b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Chôm chôm: năm 1999 toàn tỉnh có 4.774 ha cho sản lượng 40.592 tấn, tăng 35% diện tích và tăng 110% sản lượng so với năm 1995. Tuy nhiên các vườn chôm chôm hiện nay phần lớn là giống cũ cho năng suất không cao và không ổn định và khó đưa vào chế biến công nghiệp. Cho nên hiện nay sản lượng chôm chôm chủ yếu tiêu dùng ở dạng tươi tại chỗ và chở đi các vùng khác trong cả nước để tiêu thụ.

Xoài: năm 1999 toàn tỉnh có 2.566 ha cho sản lượng 17.131 tấn, tăng 85% diện tích và tăng 229% sản lượng so với năm 1995. Hiện nay nhiều nhà vườn đã bắt đầu chú ý đến việc phát triển trồng mới, xóa bỏ vườn tạp và tập trung đầu tư thâm canh, chuyển sang sản xuất hàng hóa. Tại các huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Long Thành.., phong trào trồng xoài đã bắt đầu phát triển. Đặc biệt do có sự tác động của thị trường và sự quan tâm của các nhà khoa học, nhiều loại cây ăn quả giống tốt có năng suất và chất lượng cao được tuyển chọn trong nước và nhập khẩu gần đây đã được đưa vào Đồng Nai ngày càng nhiều, phục vụ tốt cho việc trồng mới và cải tạo vườn tạp, trong đó đáng kể là giống xoài cát Chu (đồng Tháp), xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang) và một số giống xoài Thái Lan khác. Kết quả phát triển trồng xoài đang đặt ra cho ngành công nghiệp yêu cầu chế biến trong giai đoạn tới.

Thơm: năm 1999 toàn tỉnh có 40 ha cho sản lượng 201 tấn, giảm 37% diện tích và giảm 28% sản lượng so với năm 1995.  Với diện tích và sản lượng như hiện nay không đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho xây dựng công nghiệp chế biến.

Chuối: năm 1999, toàn tỉnh có 5.544 ha cho sản lượng 116.727 tấn, giảm 1% diện tích và giảm 15% sản lượng so với năm 1995. Các cơ sở qui mô nhỏ sấy chuối xuất khẩu sang thị trường Nga, nhu cầu sử dụng khoảng 40.000 tấn chuối tươi/năm.

Mít: năm 1999 toàn tỉnh có 790 ha cho sản lượng 16.721 tấn, tăng 0,1% diện tích và tăng 60% sản lượng so với năm 1995. Cùng với chuối, mít là loại cây ăn quả rất phổ biến ở Đồng Nai, nhất là vùng Long Khánh, Xuân Lộc và lại rất dễ trồng, sớm thu hoạch. Tuy nhiên hiện nay việc chế biến mít chưa nhiều, do thị trường và giá cả không ổn định. 

Cam: năm 1999 toàn tỉnh có 790 ha cho sản lượng 900 tấn, tăng 41% diện tích và tăng 237% sản lượng so với năm 1995. Diện tích và sản lượng cam hiện nay còn thấp, do đó chưa có khả năng cung cấp nguyên liệu cho xây dựng công nghiệp chế biến.

Nhãn: năm 1999 toàn tỉnh có 1.515 ha cho sản lượng 2.350 tấn, tăng 218% diện tích và tăng 90% sản lượng so với năm 1995. Cũng như cây xoài, phong trào trồng nhãn cũng đã bắt đầu phát triển từ vài năm nay tại các huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Long Thành..., có nhiều giống tốt đã được đưa vào Đồng Nai như nhãn Tiêu lá bầu (Bến Tre), nhãn Xuồng cơm vàng (Bà Rịa Vũng Tàu). Tuy nhiên hiện nay việc chế biến nhãn vẫn chưa có nhu cầu tiêu thụ.

Sầu riêng: năm 1999 toàn tỉnh có 1.189 ha cho sản lượng 5.222 tấn, tăng 19% diện tích và tăng 31% sản lượng so với năm 1995. Hiện nay sầu riêng chủ yếu vẫn tiêu dùng trực tiếp, chưa sử dụng sầu riêng làm nguyên liệu chế biến.

Các loại rau: Đồng Nai là một tỉnh nằm trong khu vực trồng rau lớn của cả nước, nằm cạnh 2 thành phố lớn là TP Hồ Chí Minh và Biên Hòa là thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước. Trong các năm qua diên tích, năng suất và sản lượng không ngừng tăng lên, cụ thể là: Năm 1999, diện tích là 9.011 ha cho sản lượng 103.858 tấn, tăng 25% diện tích và tăng 49% sản lượng so với năm 1995. 

Nguồn nguyên liệu trên của tỉnh phần lớn hiện nay còn tiêu dùng ở dạng tươi chưa qua chế biến như chôm chôm, sầu riêng, xoài, thơm, cam, nhãn. Chỉ có một phần chuối, mít được sấy xuất khẩu sang thị trường Nga.

Nguyên nhân tình hình trên là do phần lớn các vườn cây ăn quả được hình thành chủ yếu theo tập quán, diện tích nhỏ bé khó cơ giới hóa và nhất là cùng một lúc tồn tại quá nhiều các giống thương phẩm cho một chủng loại cây trồng, nên đã có những hạn chế nhất định, chẳng hạn riêng Đồng Nai đã có đến trên chục loại sầu riêng. Chính thực tế này đã dẫn đến tình trạng chất lượng trái cây không đồng đều, khó đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị thu mua chế biến và xuất khẩu. Trong khi đó ngay tại các nước xuất khẩu sản phẩm trái cây lớn nhất châu á như Thái Lan, Malaysia, Đài Loan...người ta đã khuyến cáo các nhà vườn chỉ nên trồng tập trung 3-5 giống thương phẩm cho một chủng loại. Ngoài yếu tố giá thành rẻ, chất lượng cao, các nhà xuất nhập khẩu và chế biến trái cây đòi hỏi phải cung cấp số lượng đủ lớn, do vậy các nhà vườn phải trồng cây giống tốt, có năng suất  và chất lượng cao.

c. Lao động

Tổng số lao động trong ngành năm 2000 là: 810 người, tăng44% so với năm 1995. Trong đó trình độ đại học và cao đẳng: 57 người, trung học: 40 người và công nhân kỹ thuật: 73 người.

Tóm lại, trên địa bàn tỉnh đã có 2 cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài chế biến rau quả đóng hộp có qui mô khá lớn và một số cơ sở sấy chuối, mít,... Đây là một thuận lợi cho nông dân trồng các loại rau quả trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế phân tích phần nguyên liệu cho thấy các vườn trái cây hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu cho ngành công nghiệp chế biến về nguyên liệu rau quả về số lượng và chất lượng. Thực tế trên cho thấy nhà máy chế biến phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ trong khi tình trạng nguồn nguyên liệu không ổn định như đã nêu trên, do đó để từng bước gắn nhà máy chế biến với vùng nguyên liệu, cần có sự cố gắng từ hai phía nhà máy chế biến, người trồng trái cây, cơ sở chế biến cần có biện pháp tích cực khai thác thị trường ổn định để có sự cam kết nhất định với người trồng cây để họ yên tâm bỏ vốn đầu tư các vườn trái cây có sản lượng lớn và chất lượng ổn định. 

2.9. Công nghiệp chế biến thuốc lá

a. Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh

Thuốc lá là ngành do nhà nước thống nhất quản lý và có sự kiểm soát chặt chẽ về nhập khẩu nhờ đó giúp cho các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Hiệp Hội thuốc lá Việt Nam có điều kiện đầu tư vùng trồng, đầu tư đổi mới máy móc thiết và công nghệ nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, tham gia góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả cho địa phương, giải quyết từng phần công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc miền núi.
Ngành công nghiệp chế biến thuốc lá trên địa bàn Đồng Nai có 2 doanh nghiệp nhà nước: Công ty Thuốc lá Đồng Nai và Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam (thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam) đã có nhiều nỗ lực trong công tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, cải tạo và đổi mới dây chuyền công nghệ,...Nhờ đó đã giúp cho sản phẩm thuốc lá chế biến loại bỏ tạp chất, đạt yêu cầu về chất lượng và nhờ đó sản phẩm do hai đơn vị sản xuất không những được thị trường trong nước chấp nhận mà còn tạo ra giá trị nguyên liệu xuất khẩu ngày càng tăng. Tổng công suất thiết kế là 150 triệu bao thuốc lá/năm của Công ty Thuốc lá Đồng Nai và 8.000 tấn thuốc lá nguyên liệu chế biến/năm của Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam. 

Công ty Thuốc lá Đồng Nai : tổng vốn đầu tư hiện nay là 51.000 triệu đồng. Công ty đã đầu tư mới nâng công suất lên 150 triệu bao/năm với vốn đầu tư là 50 tỷ đồng. Một số thiết bị và dây chuyền sản xuất chính gồm:

· Dây chuyền chế biến cọng và lá thuốc nguyên liệu của Anh và Italy sản xuất năm 1997, công suất 1800kg/h.

· 05 máy vấn - ghép đầu lọc của Anh và Nhật sản xuất năm 1987-1991, công suất 2.500 điếu/ phút.

· 04 máy vấn không đầu lọc của Anh và Nhật sản xuất năm 1987-1991, công suất 2.500 điếu/ phút.

· 05 máy đóng bao thuốc lá của Anh và Nhật sản xuất năm 1988-1991, công suất 110 gói/ phút.

· 01 máy SX đầu lọc của Đức sản xuất năm 1993, công suất 2.000 điếu/ phút.

Kết quả đầu tư của công ty đã có hiệu quả tốt, nhờ đó mà năng suất lao động tăng lên, chất lượng sản phẩm nâng lên rõ rệt. 

Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam : tổng vốn đầu tư năm 1999 là 23.742 triệu đồng và dự kiến năm 2000-2001 đầu tư thiết bị mới là 110.000 triệu đồng, nâng tổng vốn đầu tư lên 133.742 triệu đồng. Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam trong 10 năm qua đã được Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trang bị hệ thống dây chuyền chế biến nguyên liệu thuốc lá có công suất thiết kế 2 tấn/giờ tương đương 8.000 tấn chế biến/năm. Đến nay công ty đã chế biến vượt công suất thiết kế gần 20% (9.500 tấn/năm). Sản phẩm chế biến của công ty chủ yếu cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy thuốc lá trong nước theo sự phân công của Tổng Công ty và tham gia xuất khẩu nguyên liệu sang thị trường Đông Nam á, Thụy Điển, Iraq,...

Năm 2000: giá trị sản xuất công nghiệp ngành ước tính đạt 461.100 triệu  đồng, tăng 123% so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 17,4%/năm do Công ty Thuốc lá Đồng Nai đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất và đã phát huy tốt kết quả đầu tư. Kim ngạch xuất khẩu của ngành năm 2000 ước tính đạt 4,39 triệu USD, tăng 38,5 lần so với năm 1995 chủ yếu do tăng trưởng xuất khẩu nguyên liệu của Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam. Các sản phẩm chủ yếu gồm: thuốc lá điếu: 145 triệu bao, tăng 145,76% so với năm 1995, nguyên liệu thuốc lá qua chế biến: 9.500 tấn, tăng 30% so với năm 1995.

b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Thuốc lá: Diện tích, năng suất và sản lượng trên địa bàn so với số lượng nguyên liệu thuốc lá mà các cơ sở đã thu mua trong tỉnh, cụ thể bảng sau:

	Thuốc lá
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Diện tích
	ha
	11.172
	10.672
	12.649
	13.342

	Năng suất
	t¹/ha
	6,9
	6,5
	5,5
	6,61

	Sản lượng (1)
	tÊn
	7.722
	6.989
	6.965
	8.829

	Số lượng thực tế sử dụng
	tÊn
	14.045
	17.473
	21.446
	24.110

	Tr.đó mua trong tỉnh (2)
	tÊn
	1.632
	1.633
	2.062
	2.132

	Tỷ lệ 2/1
	%
	21
	23
	30
	24


Nhìn chung hiện nay trồng thuốc lá theo qui mô gia đình, diện tích trồng thuốc lá của mỗi hộ gia đình còn nhỏ hẹp, trình độ canh tác của người nông dân còn thấp, việc đầu tư kỹ thuật canh tác còn thấp cho nên thuốc lá thu hoạch năng suất thấp, chất lượng không đồng đều, giá thành cao gấp đôi so với thuốc lá nhập tiểu ngạch từ Trung Quốc. Do đó nhu cầu sử dụng nguyên liệu hàng năm của 2 cơ sở chế biến thuốc lá từ 14.045 đến 24.110 tấn/năm, trong đó thu mua trong tỉnh chỉ chiếm từ 8-9% nhu cầu nguyên liệu chế biến của 2 cơ sở chế biến. Tỷ lệ sản lượng thuốc lá nguyên liệu trong tỉnh được thu mua và qua chế biến tại 2 nhà máy trên tổng sản lượng năm 1996: 21%, năm 1997: 23%, năm 1998: 30% và năm 1999: 24%.

Hiện nay các đơn vị chế biến thuốc lá không mua loại thuốc lá đen nên hiện tại các vùng trồng thuốc lá Tân Phú, Định Quán và Long Thành đang gặp khó khăn trong việc chuyển sang trồng thuốc lá sợi vàng vì phải có thiết bị sấy ngay sau khi thu hoạch.

Ngoài ra do thuốc lá vàng Kampuchia và Trung Quốc theo đường tiểu ngạch và bán giá rẻ bằng nửa giá thực tế đã chèn ép nguyên liệu trong nước, làm cho sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu trong nước giảm thị phần, làm cho nguyên liệu thuốc lá trong nước bị tồn đọng nhiều, chỉ riêng năm 1999, Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam đã tồn đọng khoảng 5.000 tấn với số vốn khoảng 70 tỷ đồng. Tình trạng này dẫn đến diện tích trồng thuốc lá không ổn định, nông dân không an tâm với cây thuốc lá. 
c. Lao động

Tổng số lao động trong ngành năm 1999 là: 2.200 người, tăng 24,64% so với năm 1995, trong đó trình độ đại học và cao đẳng: có 218 người, trung học: 409 người và công nhân kỹ thuật: 380 người. Lao động trong ngành không có biến động lớn nhưng nội bộ ngành từ năm 1996-2000: lao động Công ty NL Thuốc lá Nam tăng 42,5% nhưng Công ty Thuốc lá Đồng Nai giảm 20% do đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nên giảm lao động.

Tóm lại, với đặc điểm là một ngành sản xuất do nhà nước độc quyền quản lý nên trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh thuốc lá. Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam có nhiệm vụ kinh doanh và chế biến nguyên liệu thuốc trên địa bàn phía Nam từ Đà Nẵng trở vào. Qua thực tế cho thấy nguồn nguyên liệu chủ yếu của công ty thu mua từ các tỉnh khác nhất là các tỉnh miền Trung, việc chế biến của công ty chưa gắn liền với vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh, Công ty chỉ sử dụng 10% nhu cầu nguyên liệu tại địa phương trong khi khả năng cung cấp nguyên liệu tại địa phương có thể cao hơn. Công ty Thuốc lá Đồng Nai là công ty trực thuộc tỉnh quản lý hoạt động độc lập. Trong các năm qua công ty đã đầu tư máy móc thiết bị khá hiện đại và hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, công ty cũng chỉ sử dụng nguyên liệu tại địa phương từ 5-10% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất. 

2.10. Công nghiệp chế biến bông vải

a. Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh

Hiện nay nhu cầu bông cho ngành dệt nước ta là rất lớn nhưng khả năng cung cấp trong nước còn rất thấp, chỉ đáp ứng được 8% nhu cầu bông sơ cho các nhà máy dệt. Nguyên nhân chính là do chất lượng bông Việt Nam còn thấp, các chỉ tiêu quan trọng như độ bền, độ đồng đều, độ chín của bông Việt Nam đều thấp, trong khi độ hồi ẩm lại cao (trên 9%) và bông còn lẫn nhiều tạp chất phải tốn thêm công nhặt...
Để khuyến khích các doanh nghiệp dệt sử dụng bông trong nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh bông đã có nhiều biện pháp tiêu thụ như Công ty Bông Việt Nam đã bán bông với giá thấp hơn bông nhập khẩu cùng chất lượng 1-2%, cho khách thanh toán chậm 1 tháng không tính lãi...nhưng nhìn chung bông Việt Nam tiêu thụ vẫn rất chậm.  
Ngành công nghiệp chế biến bông trên địa bàn Đồng Nai có 2 doanh nghiệp nhà nước: Công ty Bông Đồng Nai và Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam. Tổng công suất chế biến bông của 2 công ty là: 12.000 tấn bông hạt/một vụ 3 tháng-11,12,01. Tuy nhiên máy móc thiết bị công nghệ chế biến bông hiện nay của 2 nhà máy đã lạc hậu, chất lượng bông chế biến thấp, khó tiêu thụ. 

Công ty Bông Đồng Nai : tổng vốn đầu tư hiện nay là 3.736 triệu đồng. Công ty đã đầu tư hệ thống máy chế biến bông do Việt Nam sản xuất từ đầu những năm 90 đến nay. Với hệ thống chế biến này năng suất và chất lượng bông không cao và bông còn lẫn nhiều tạp chất. Công suất thiết kế 1.000 tấn bông xơ/năm tương đương 3.000 tấn bông hạt/một vụ 3 tháng. Hiện nay nhà máy huy động đạt 70% công suất thiết kế. 

Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam : tổng vốn đầu tư hiện nay là 12.426 triệu đồng. Công ty đã đầu tư hệ thống máy chế biến bông do Mỹ sản xuất từ trước năm 1985. Với hệ thống chế biến này năng suất và chất lượng không cao và bông còn lẫn nhiều tạp chất. Công suất thiết kế khoảng 3.000 tấn bông xơ/năm tương đương 9.000 tấn bông hạt/ một vụ 3 tháng. Hiện nay nhà máy huy động đạt 60% công suất thiết kế. 

Năm 2000 giá trị sản xuất công nghiệp ngành ước tính đạt 30.070 triệu đồng đồng, tăng 4,37 lần so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1996-2000 là 34,35%/năm do có sự tham gia chế biến của Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam từ năm 1997. Các sản phẩm chủ yếu: bông xơ: 1.845 tấn, tăng 40% so với năm 1995, hạt bông:
 2.855 tấn, tăng 37,65% so với năm 1995.

b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Do khó khăn trong tiêu thụ nên cây bông vải của tỉnh chưa phát triển được theo yêu cầu của công nghiệp chế biến. Với sản lượng bông hiện nay của tỉnh chỉ đáp ứng được khoảng 33% công suất của 2 cơ sở chế biến bông trên địa bàn tỉnh (công suất của 2 nhà máy chế biến bông trên địa bàn là 12.000 tấn bông hạt/năm).

	Bông vải
	§vt
	1996
	1997
	1998
	1999

	Diện tích
	Ha
	5.538
	5.990
	6.712
	3.880

	Năng suất
	t¹/ha
	10,1
	11,6
	10,1
	10,34

	Sản lượng (1)
	TÊn
	5.594
	6.948
	6.781
	4.012

	Số lượng thực tế sử dụng
	TÊn
	4.265
	5.466
	8.836
	5.540

	Tr.đó mua trong tỉnh (2)
	TÊn
	4.265
	4.766
	5.236
	2.950

	Tỷ lệ 2/1
	%
	76
	69
	77
	74


c. Lao động

Tổng số lao động trong ngành năm 2000 là: 143 người, tăng 138% so với năm 1995. Trong đó trình độ đại học và cao đẳng: 41 người, trung học: 52 người và công nhân kỹ thuật: 50 người.

Tóm lại, ngành chế biến bông hiện nay gặp phải hai vấn đề khó khăn cơ bản. Thứ nhất là năng suất cây bông còn thấp, giá thành cao khó cạnh tranh với bông ngoại nhập, làm cho cây bông khó cạnh tranh với những cây trồng khác có hiệu quả hơn, nông dân ít thiết tha với cây bông. Thứ hai là máy móc thiết bị chế biến bông đã cũ kĩ lạc hậu, chất lượng bông xơ chế biến thấp, còn lẫn nhiều tạp chất. Do đó bông chế biến trong tỉnh khó cạnh tranh với bông ngoại nhập, các cơ sở dệt có xu hướng muốn nhập bông vừa có giá thành hạ vừa có chất lượng cao hơn bông trong nước. 

2.11. Ngành công nghiệp chế biến cao su 

a. Năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh

Các sản phẩm chế biến cao su trên thị trường trong nước hiện nay là săm lốp ô tô của các loại xe, xe máy 2 bánh, xe đạp, xe nâng, xe máy công nghiệp và các sản phẩm cao su kỹ thuật, công nghiệp và dân dụng. Các đơn vị tham gia thị trường trong nước gồm các doanh nghiệp nhà nước có qui mô khá như Công ty Cao su Sao Vàng (Hà Nội), Công ty Cao su Đà Nẵng và Công ty Cao su Miền Nam và có  nhiều các cơ sở ngoài quốc doanh có qui mô vừa và nhỏ. Mới đây còn có thêm các liên doanh sản xuất sản phẩm cao su như: Công ty LD Cao su INUOE, Công ty LD Cao su YOKOHAMA, Công ty LD Cao su KENDA. Ngoài ra còn có nhiều các nhãn hiệu các sản phẩm cao su nhập khẩu khác. Nhìn chung thị trường các sản phẩm cao su trong nước hiện nay phát triển khá nhanh và có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp trong nước và nhập khẩu.
Ngành công nghiệp chế biến cao su trên địa bàn Đồng Nai có một số cơ sở chủ yếu gồm: Xí nghiệp Cao su Đồng Nai thuộc Công ty Cao su Miền Nam, Công ty LD Cao su Kenda, Công ty LD Cự Hùng, Công ty TNHH Nam Long ở Long Thành. Tổng công suất hàng năm sản xuất 5 triệu bộ săm lốp xe máy,6 triệu bộ săm lốp xe đạp và 1,5 triệu bộ săm lốp xe công nghiệp; 7 triệu đôi đế giày các loại, 8 triệu đôi găng tay cao su.

Xí nghiệp Cao su Đồng Nai: tổng vốn đầu tư hiện nay khoảng 8,5 tỷ đồng. Ngoài dây chuyền sản xuất xí nghiệp tiếp nhận từ trước năm 1975, xí nghiệp đã đầu tư mới dây chuyền máy móc thiết bị và nhập công nghệ mới sản xuất săm lốp xe máy, xe đạp của Nhật. Với đầu tư mới này, chất lượng sản phẩm của xí nghiệp nâng lên rõ rệt và có khả năng cạnh tranh đứng vững trên thị trường trong nước. Công suất của xí nghiệp khoảng 2 triệu bộ săm lốp xe máy/năm và 4 triệu bộ săm lốp xe đạp/năm.

Công ty LD Cao su Kenda: tổng vốn đầu tư là 210.000 triệu đồng. Công ty đã đầu tư mới dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất săm lốp xe máy, xe đạp và xe công nghiệp. Thiết bị mới 100% do Trung Quốc và Đài Loan sản xuất năm 1997-1998. Công suất 3 triệu bộ săm lốp xe máy/năm, 2 triệu bộ săm lốp xe đạp/năm và 1,5 triệu bộ săm lốp xe công nghiệp/năm.

Công ty LD Cự Hùng: tổng vốn đầu tư là 35.000 triệu đồng. Công ty đã đầu tư mới dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất đế giày các loại và mouse. Công suất 7 triệu đế giày các loại/năm.

Công ty TNHH Nam Long: tổng vốn đầu tư là 11.390 triệu đồng. Công ty đã đầu tư máy móc thiết bị sản xuất găng tay cao su. Công suất 8 triệu đôi găng tay cao su/năm.

Các cơ sở sơ chế mủ cao su: các nông trường cao đều có xưởng sơ chế mủ cao su và đóng bánh nhằm phục vụ cho chế biến hết số mủ cao su khai thác. Công suất các xưởng sơ chế cao su trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng: 40.000 tấn/năm, chiếm 24% công suất sơ chế mủ cao su của cả nước.

Năm 2000: giá trị sản xuất công nghiệp ngành ước tính đạt 231.130 triệu đồng, tăng 4,14 lần so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 1999-2000 là 32,85%/năm do có hai doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động trong giai đoạn này. Các sản phẩm chủ yếu gồm: 

· Săm lốp xe máy:              2,5 triệu cái , tăng 2,6 lần so với năm 1995 

· Săm lốp xe đạp:
     9 triệu cái, tăng 8 lần so với năm 1995

· Vỏ xe công nghiệp:        1,5 triệu cái (bắt đầu sản xuất từ năm 1998)

· Ruột xe công nghiệp:     1,5 triệu cái (bắt đầu sản xuất từ năm 1998)

· Đế giày các loại:
     6,7 triệu đôi (bắt đầu sản xuất từ năm 1996)

· Mouse cao su:
    190.000 yard (bắt đầu sản xuất từ năm 1996)

· Găng tay cao su:
    4 triệu đôi (bắt đầu sản xuất từ năm 1999)

Về tiêu thụ: Xí nghiệp Cao su Đồng Nai xuất khẩu được khoảng 4% tổng doanh thu, Công ty LD Cao su Kenda xuất khẩu 80% tổng doanh thu sang các nước chủ yếu như Brasil 25%, Đài Loan 22% và Đan Mạch 22% và Công ty Cự Hùng xuất khẩu 82% doanh thu. Kim ngạch xuất khẩu của ngành năm 2000 ước tính đạt 6,43 triệu USD, tăng 8,36 lần so với năm 1998 chủ yếu do xuất khẩu của 2 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

b. Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Hiện nay sản lượng cao su thiên nhiên cả nước đạt 200.000 tấn/năm, mủ cao su sau khi khai thác được sơ chế đóng bánh và khoảng 80% sản lượng được xuất khẩu dưới dạng thô sang thị trường Trung Quốc (50%), châu á, Đông Âu, EU và Mỹ và 20% được sử dụng làm nguyên liệu cho các cơ sở công nghiệp trong nước.

Sản lượng cao su của tỉnh năm 1996: 33.635 tấn; năm 1997: 35.794 tấn; năm 1998: 36.766 tấn và năm 1999: 37.484 tấn, chiếm khoảng 19% sản lượng cao su thiên nhiên của cả nước. Mặc dù sản lượng cao su của tỉnh khá lớn nhưng các cơ sơ sở công nghiệp cao su chưa đầu tư máy móc thiết bị chế biến và sử dụng nguyên liệu cao su thiên nhiên, thực tế là các nhà máy gần như chưa sử dụng nguyên liệu cao su thiên nhiên tại địa phương. Công ty TNHH Nam Long có sử dụng mủ cao su để sản xuất găng tay cao su nhưng chỉ sử dụng một lượng nhỏ: năm 1999: 120 tấn; năm 2000: 400 tấn.

Các cơ sở chế biến sản phẩm từ cao su hàng năm sử dụng nguyên liệu nhập khẩu gồm: Cao su tổng hợp 5.000-10.000 tấn; hóa chất và phụ gia 300-500 tấn; vải nylon và các vật liệu phụ khác.

c. Lao động

Tổng số lao động trong ngành năm 2000: 1.690 người, tăng 4 lần so với năm 1995 do có thêm 3 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sau năm 1995. Trong đó trình độ đại học và cao đẳng: 49 người, trung học: 21 người và công nhân kỹ thuật: 125 người.

Tóm lại, trên địa bàn Đồng Nai đã có các cơ sở chế biến các sản phẩm từ cao su với công nghệ và máy móc thiết bị mới đầu tư. Sản phẩm sản xuất có chất lượng khá tương đương với hàng nhập khẩu và có thể thay thế hàng nhập khẩu. Tuy nhiên hiện nay phần lớn cao su nguyên liệu tổng hợp lại phải nhập khẩu, trong khi đó Đồng Nai là một trong những tỉnh có nhiều cao su thiên nhiên có chất lượng cao nhưng phần lớn sản lượng lại xuất khẩu dưới dạng thô. Do vậy trong thời gian tới cần phải đầu tư máy móc thiết bị để chế biến cao su thiên nhiên sẵn có trên địa bàn làm nguyên liệu thay thế dần cho nguyên liệu cao su tổng hợp phải nhập khẩu, làm tăng giá trị cây cao su lên so với xuất khẩu nguyên liệu thô như hiện nay.

2.12. Ngành sơ chế nông sản và chế biến các sản phẩm phục vụ tại chỗ

Ngành sơ chế nông sản nhằm bảo quản sản phẩm sau thu hoạch cho nông dân. Có sự phát triển khá mạnh khá mạnh để có thể đáp ứng kịp thời cho khâu thu hoạch nông sản, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi thu hoạch. Việc phân bố ngành sơ chế nông sản và chế biến các sản phẩm phục vụ tại chỗ phần lớn phân bố trên địa bàn nông thôn, gắn với các vùng nguyên liệu nông sản góp phần đáng kể vào việc phát triển ngành nghề nông thôn. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hình thành một số ngành nghề chế biến nông sản truyền thống như xay xát lúa gạo, chế biến lương thực như miến, bún, phở, bánh mì, nước chấm, chế biến tinh bột khoai mỳ, chế biến đường thủ công....Trong thời gian gần đây xuất hiện thêm các ngành nghề chế biến nông sản mới ở nông thôn như gia công chế biến hạt điều, sơ chế cà phê, chế biến rau quả khô và đóng hộp xuất khẩu... Đến nay trên địa bàn tỉnh có 206 cơ sở sấy nông sản có trang bị máy móc thiết bị hoặc lò thủ công với công suất 388.000 tấn nông sản/năm, đảm bảo sấy 85% sản lượng ngô, 80% sản lượng lúa trong thời điểm cần thiết với tổng số vốn đầu tư ước tính khoảng 50.000 triệu đồng. Ngoài ra có khoảng  trên 600 cơ sở xay xát lúa gạo cỡ nhỏ phổ biến công suất từ 0,7-1 tấn/giờ, hoặc có  những cơ sở công suất trên 5 tấn/giờ với tổng vốn đầu tư các cơ sở xay xát ước tính khoảng 10.000 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư ngành sơ chế nông sản khoảng 60.000 triệu đồng, tiêu biểu có một số cơ sở sau:

Công ty XNK Biên Hòa: đầu tư hệ thống sấy bắp của Thái Lan công suất 150 tấn/ngày với vốn đầu tư là 8.900 triệu đồng. Hệ thống đưa vào hoạt động từ năm 1995. Tuy nhiên do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế nên hệ thống đã ngưng hoạt động từ năm 1997.

Công ty Tín Nghĩa : đầu tư  hệ thống sấy nông sản của Việt Nam công suất 250 tấn/ngày với vốn đầu tư là 3.800 triệu đồng. Hệ thống đưa vào hoạt động từ năm 1998.

DNTN Ngoạn Hoa: đầu tư  hệ thống sấy, làm sạch và phân loại nông sản của Việt Nam sản xuất từ năm 1995-2000, công suất 200 tấn/ngày với vốn đầu tư là 1.980 triệu đồng, thiết. Hệ thống đưa vào hoạt động từ năm 1995.

Giá trị sản xuất công nghiệp của nghành sơ chế nông sản và chế biến sản phẩm phục vụ tại chỗ, phần lớn là các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh, năm 2000 ước tính đạt 200.000 triệu đồng tăng 60% so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân 1996-2000 là 9,9%/năm. Nhìn chung các cơ sở sản xuất qui mô nhỏ phục vụ nhu cầu tại chỗ, phạm vi thị trường nhỏ hẹp nên tỷ lệ tăng trưởng không có sự đột biến. Tổng vốn đầu tư khoảng 200.000 triệu đồng và thu hút 7.900 lao động, tăng 5% so với năm 1995. 

Nhìn chung trong tỉnh đã có nhiều cơ sở sấy sơ chế nông sản qui mô khá lớn, hiện đại nhưng thực tế là nhiều hệ thống sấy lớn khá hiện đại chưa hoạt động hết công suất hoặc ngưng hoạt động do thiếu nguyên liệu trong khi đó các máy sấy cỡ nhỏ vừa sức trang bị của nông dân để phục vụ cho nhu cầu sấy và bảo quản tại chỗ lại thiếu nên nông dân thường bị thua thiệt, bị ép giá bán tươi vì không có phương tiện bảo quản nông sản được lâu. Ngành chế biến nông sản ở nông thôn với qui mô tiểu thủ công nghiệp đã góp phần nhất định vào việc phát triển ngành nghề trên địa bàn nông thôn Đồng Nai, góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập cho dân cư nông thôn đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn mới.

III. Tác động của công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đến sự phát triển kinh tế xã hội  Đồng Nai.

1. Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đã góp phần thúc đẩy quá trình  chuyển nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, mở rộng khả năng cung ứng sản phẩm trên thị trường, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa trong nước, tăng thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu. Kết quả phát triển ngành công nghiệp chế biến đến nay đã tạo được những sản phẩm có sản lượng chế biến lớn uy tín đối với thị trường trong và ngoài nước, như sau:

	Sản phẩm chủ yếu
	Đơn vị
	Sản lượng 1995
	Sản lượng 2000
	Tốc độ tăng BQ năm (%)

	1. Đường tinh luyện RE
	tÊn
	57.722
	85.000
	8,05

	2. Đường thô
	tÊn
	18.644
	62.000
	27,15

	3. Bánh kẹo các loại
	tÊn
	6.617
	10.441
	9,55

	4. Bột ngọt
	tÊn
	54.500
	101.000
	13,15

	5. Tinh bột khoai mỳ
	tÊn
	8.800
	24.000
	22,20

	6. Nhân điều xuất khẩu
	tÊn
	1.840
	4.310
	18,55

	7. Thức ăn gia súc 
	tÊn
	254.000
	831.866
	26,80

	8. Sữa bột các loại
	tÊn
	4.307
	8.300
	14,00

	9. Cà phê hòa tan
	tÊn
	299
	4.180
	69,45

	10. Cà phê bột
	tÊn
	38
	200
	39,40

	11. Nước giải khát ĐH
	tÊn
	5.084
	15.600
	25,10

	12. Thuốc lá điếu
	triệu bao
	59
	145
	19,70

	13. Thuốc lá nguyên liệu
	tÊn
	7.316
	9.500
	5,35

	14. Bông xơ
	tÊn
	1.318
	1.845
	6,95


Tổng nộp ngân sách của ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm năm 1999 khoảng 355 tỷ đồng, chiếm 34,43% tổng tổng nộp ngân sách của ngành công nghiệp trên địa bàn. 

Cùng với các doanh nghiệp đầu tư hiện đại, hệ thống sơ chế nông sản phát triển rộng khắp trong nông thôn giúp cho khâu bảo quản sau thu hoạch đảm bảo chất lượng nông sản xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu từ sản phẩm công nghiệp chế biến nông sản năm 2000 ước tính đạt 127 triệu USD, tăng 6,18 lần so với năm 1995, nhịp độ tăng bình quân hàng năm 1996-2000 là 44%/năm.

2. Thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng khá hợp lý, có tỷ lệ cân đối giữa diện tích cây lương thực, cây công nghiệp, giữa cây hàng năm và cây lâu năm. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng của tỉnh diễn biến như sau:

+ Việc chuyển dịch cây trồng không còn mang tính chất tự cung tự cấp, khép kín mà theo yêu cầu của thị trường. Trong cây lương thực, diện tích trồng lúa chỉ phát triển với điều kiện thổ nhưỡng và điều kiện tự nhiên ở Đồng Nai. Trong khi đó nông nghiệp tỉnh tập trung đẩy mạnh việc trồng bắp và mì có ưu thế hơn. Sản lượng bắp năm 2000 so với năm 1995 tăng 1,31 lần không phải để làm lương thực thay thế mà nhằm cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc của tỉnh và mì cung cấp nguyên liệu cho Công ty Bột ngọt Vedan.

+ Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng có hiệu quả. Tất cả các cây trồng chủ lực có thị trường tiêu thụ cho công nghiệp chế biến của tỉnh, cho tiêu dùng trong nước và cho xuất khẩu đều tăng về diện tích và sản lượng. Tận dụng điều kiện tự nhiên và giá trị cao trên thị trường, các cây cà phê, điều, cao su không ngừng tăng lên qua các năm. So với năm 1995, năm 2000 sản lượng cà phê tăng 1,23 lần, cao su tăng 1,27 lần và điều tăng 2,46 lần.

3. Công nghiệp chế biến phát triển tạo nguồn cung cấp thức ăn gia súc thúc đẩy chăn nuôi tỉnh phát triển tạo nên sự cân đối giữa chăn nuôi và trồng trọt có tác dụng thúc đẩy nhau để phát triển một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa:

+ Nâng dần tỷ trọng của chăn nuôi thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp ngày càng hợp lý:

	
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Tổng giá trị sản lượng(%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1. Trồng trọt
	81,93
	81,01
	79,8
	77,9
	76,9
	75,3

	2. Chăn nuôi
	18,07
	18,99
	20,2
	22,1
	23,1
	24,7


+ Tổng đàn heo năm 2000 đạt trên 540.000 con, tăng bình quân hàng năm 7,36%/năm và so với năm 1995 tăng 1,43 lần, đã cho sản lượng thịt đứng hàng thứ hai cả nước. Đàn bò cũng tăng 5,78%/năm, đàn gia cầm tăng 23,7%/năm.

+ Do yêu cầu của chế biến đặt ra, ngành chăn nuôi đang trên đường cải tạo chất lượng thịt và nâng cao năng suất, đàn heo tiếp tục được nạc hóa nhanh nhờ nỗ lực cải tạo giống và thức ăn, sản lượng của ngành chăn nuôi tăng lên đến năm 2000 là 63.000 tấn thịt các loại, tăng 1,37 lần so với năm 1995, cung cấp thực phẩm phong phú dồi dào cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

4. Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp. Do nhu cầu của thị trường và nhu cầu của công nghiệp chế biến nông sản phẩm đòi hỏi ngành nông nghiệp của tỉnh phải đáp ứng ngày càng dồi dào và phong phú nông sản phẩm cho tiêu dùng và làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Diện tích và sản lượng một số cây trồng trong giai đoạn 1996-2000 đều tăng nhưng tốc độ tăng sản lượng cao hơn tốc độ tăng diện tích, do năng suất cây trồng cao. Khảo sát năng suất một số cây trồng chủ yếu qua các năm cho thấy việc tăng năng suất chủ yếu do việc ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng giống mới vào trồng trọt và chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, cụ thể như trong trồng bắp nhờ áp dụng các giống bắp lai DK 888, cargill, VN 10... nên tăng năng suất tới 33,61 tạ/ha (năm 1995 là 29,5 tạ/ha). Đối với các loại cây trồng khác như lúa, đậu, bông vải đã đưa bộ giống mới thay thế giống cũ hơn 90% diện tích, kết quả là năng suất tăng hơn so với những năm trước.

Ngoài việc áp dụng bộ giống mới để nâng cao sản lượng, ngành nông nghiệp còn chú trọng đẩy mạnh công tác thuỷ lợi, khuyến nông, cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển hệ thống dịch vụ cho sản xuất như phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thú y...

5. Thúc đẩy hình thành được nhiều vùng chuyên canh tập trung tận dụng lợi thế về địa- tự nhiên, từng bước gắn liền vùng nguyên liệu với cơ sở gia công chế biến. Đến nay đã hình thành các vùng chuyên canh tập trung:

+ Bắp trên 60.000 ha tại các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất.

+ Đậu nành khoảng 13.000 ha tại các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất.

+ Mía trên 10.000 ha tại các huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Định Quán, Nhơn Trạch.

+ Thuốc lá trên 10.000 ha tại các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất.

+ Bông vải khoảng 6.000 ha tại các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Long Thành, Vĩnh Cửu.

+ Cà phê trên 20.000 ha tại các huyện Xuân Lộc, Long khánh và một phần diện tích tại các huyên Định Quán, Thống Nhất, Long Thành.

6. Công nghiệp chế biến phát triển đòi hỏi phải sắp xếp và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, tổ chức lại các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng như đổi mới quản lý đối với nền sản xuất nông nghiệp. Vừa qua Tỉnh đã chú trọng tập trung chỉ đạo một số công tác chủ yếu sau:

+ Đổi mới mô hình hợp tác xã  kiểu cũ, phát triển kinh tế hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp.

+ Đối với hợp tác xã, tập đoàn sản xuất cũ tuy vẫn đứng vững và hoạt động tốt trong cơ chế mới nhưng đã tự đổi mới cho phù hợp với yêu cầu của sản xuất hàng hóa như HTX Gò Me (Biên Hòa), Tập đoàn sản xuất Phú Ngọc (Định Quán).

+ Phát triển các hình thức hợp tác xã kiểu mới tính đến nay 01/8/2000 toàn tỉnh thành lập mới được 05 HTXNN, 1.720 tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã vay vốn. Các hình thức hợp tác xã kiểu mới đã có tác dụng giúp nhau vay vốn, cung cấp vật tư, làm đất, thu hoạch, tổ đường, nước.

+ Đã xuất hiện hình thức hợp tác giữa hộ nông dân với doanh nghiệp nhà nước nhằm giải quyết đầu vào, đầu ra đưa tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất gắn với phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, hoặc đã ra đời phương thức đầu tư tay ba giữa nông dân- Ngân hàng Nông nghiệp và các doanh nghiệp cung ứng, dịch vụ cho nông nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi.

7. Công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm phát triển đã góp phần giải quyết việc làm và phân công lao động xã hội, chuyển lao động thuần nông sang lao động đa ngành, từng bước chuyển lao động nông nghiệp sang hoạt động công nghiệp, dịch vụ.
Công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm phát triển đã thu hút được 24.601 lao động, chiếm khoảng 17% tổng lao động ngành công nghiệp và góp phần chuyển dịch lao động nông nghiệp từ 79,51% năm 1995 xuống còn 74,21% năm 1999.

IV. Những hạn chế của ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm

1. Trang thiết bị và công nghệ của hầu hết các doanh nghiệp trong nước chế biến nông sản phẩm đang trong tình trạng cũ kỹ lạc hậu, các nhà máy, xưởng sản xuất được xây dựng từ những năm trước đây (thời bao cấp) đa phần là thiết bị của chế độ cũ để lại, so với công nghệ của các nước tiên tiến hiện nay thì công suất quá thấp, hao hụt sản phẩm hỏng cao, chất lượng sản phẩm thấp... Hầu hết các nhà máy chế biến nông sản phẩm đang ở trong tình trạng thiếu vốn lưu động và vốn đầu tư đổi mới trang thiết bị sản xuất. Chưa có chính sách ưu đãi khuyến khích cho ngành công nghiệp chế biến như chính sách vay vốn, chính sách thuế nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các vùng nông thôn, vùng sâu và vùng xa.

· Mặc dù sản xuất chế biến nông sản phẩm ở Tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ, bước đầu cải tiến và tác động đến đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tuy nhiên công nghiệp chế biến nông sản phẩm của Tỉnh  vẫn chưa đáp ứng yêu cầu chế biến tinh và sâu nguyên liệu sẵn có, trình độ sản xuất chưa cao, thiết bị cũ công nghệ còn lạc hậu, tỷ lệ thất thoát hao hụt nguyên liệu sau thu hoạch còn lớn (10% sản lượng), công nghiệp chế biến ở nông thôn còn nhỏ, chưa hình thành được các cụm trung tâm công nghiệp nhỏ ở nông thôn.

2. Một số sản phẩm chế biến từ nông sản phẩm như điều, cà phê, trái cây đóng hộp, thực phẩm đóng hộp chưa có thị trường ổn định nên việc xây dựng các phương án phát triển từng ngành hàng bao gồm từ khâu sản xuất nguyên liệu đến việc đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất chế biến không ổn định. Bên cạnh đó việc thu mua nông súc sản hàng hóa cho chế biến chưa có có giải pháp hữu hiệu để giải quyết một cách cơ bản và ổn định, phần lớn bị động và giải quyết theo giải pháp tình thế, còn xảy ra tình trạng khủng hoảng thừa một số nông súc sản ở từng thời điểm như: Mía, mì, mủ cao su, gà, heo...gây tổn thất lớn cho người nông dân từ đó dẫn tới cơ cấu cây trồng và việc phát triển các vùng chuyên canh theo qui hoạch không được ổn định.

3. Sự liên kết gắn bó giữa vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến chỉ mới được bắt đầu thể hiện rõ ở cây điều, mía, bông vải, khoai mì, còn lại nhìn chung là chưa tốt, chưa giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa lợi ích người sản xuất nguyên liệu với nhà máy chế biến. Các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm thu mua nông sản chủ yếu theo cơ chế thị trường, thuận mua vừa bán, chưa thật sự gắn bó với nông dân, với vùng nguyên liệu để định hướng sản phẩm và chất lượng nông sản làm ra theo yêu cầu và tiêu chuẩn để có thể chế biến ra các sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường. Cũng xuất phát từ việc chưa gắn bó chặt chẽ này nên xảy ra tình trạng tranh mua tranh bán giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, đưa giá nguyên liệu lên cao lúc khan hiếm nguyên liệu làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá sản phẩm đầu ra, làm giảm khả năng cạnh tranh và kết cục gây thiệt thòi cho chính cả người sản xuất và doanh nghiệp chế biến.

4. Sự phát triển công nghiệp thiếu sự quan tâm đầu tư xử lý môi trường đã gây ra ô nhiểm môi trường một số nơi ở nông thôn như Công ty Vedan trên địa bàn huyện Long Thành và Nhơn Trạch, doanh nghiệp tư nhân sản xuất tinh bột mì Phong phú, trại chăn nuôi gà của Công ty Cargill ở huyện Vĩnh Cửu... và nghiêm trọng hơn nữa là việc đan xen các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các trại và cơ sở chăn nuôi gia đình vào trong các thị trấn trong các cụm dân cư ở nông thôn làm cho môi trường ở nhiều vùng nông thôn của Tỉnh bị ô nhiễm nặng nề.

Tóm lại, qua đánh giá thực trạng công nghiệp chế biến giai đoạn 1996-2000 cho thấy ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai đã góp phần đáng kể vào sự phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Trên cơ sở xem xét mức độ tác động của công nghiệp chế biến vào sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản có thể chia thành 2 nhóm. Nhóm 1, các doanh nghiệp chế biến nông sản sử dụng chủ yếu hoặc với số lượng lớn nguyên liệu nông sản tại Đồng Nai đó là các doanh nghiệp chế biến mía đường, hạt điều, bông vải, khoai mỳ, thức ăn gia súc. Một số doanh nghiệp các ngành chế biến này đã có sự gắn kết tương đối tốt với nông nghiệp, tích cực trong việc thực hiện công tác khuyến nông như cung cấp giống, vốn, kỹ thuật canh tác cho nông dân và thu mua lại nông sản, nhờ đó mà nông dân yên tâm sản xuất. Nhóm 2, các doanh nghiệp ít sử dụng nguyên liệu nông sản tại Đồng Nai đó là các doanh nghiệp chế biến rau quả, thuốc lá, cao su, chế biến sữa, cà phê. Nguyên nhân của tình hình xuất phát từ cả hai bên công nghiệp và nông nghiệp trong mối quan hệ hữu cơ giữa hai ngành. Để thực hiện tốt mối quan hệ này thì bản thân mỗi ngành đều phải có sự cố gắng vươn lên để thúc đẩy nhau cùng phát triển. Trong đó ngành nông nghiệp phải có những giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu công nghiệp chế biến, đẩy mạnh công tác khuyến nông để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tăng năng suất, hạ giá thành nông sản. Mặt khác công nghiệp phải tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại kết hợp với công nghệ chế biến thủ công để tạo ra những sản phẩm chế biến giá trị cao, tạo ra thị trường ổn định cho nông sản, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. Mối quan hệ tác động qua lại giữa công nghiệp và nông nghiệp được thực hiện có sự phân công, phân chia hiệu quả trong sự gắn kết chặt chẽ giữa người nông dân sản xuất với doanh nghiệp chế biến và với thị trường tiêu thụ.

Phần iii 

định hướng phát triển

ngành công nghiệp chế biến nông sản
đến năm 2005 có tính đến 2010

I. Quan điểm và mục tiêu phát triển

1. Quan điểm

· Theo tinh thần Nghị quyết 5/TW và Nghị quyết 25/TU, thì công nghiệp chế biến nông sản là một ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển. Việc phát triển công nghiệp chế biến phải gắn kết với chương trình công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn. Công nghiệp chế biến phải phục vụ đắc lực cho đầu ra của nông nghiệp, phải khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ và từng bước thay thế dần nguyên liệu nhập khẩu. Giải quyết thị trường ổn định cho nông dân, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho nông dân.

· Phát triển công nghiệp chế biến phù hợp với qui hoạch chung trên địa bàn và phải tính đến phát triển chung của vùng để phát huy thế mạnh của vùng. Công nghiệp chế biến phải chú trọng và gắn liền chặt chẽ với việc hình thành và phát triển các vùng nguyên liệu, góp phần nâng giá trị nông sản, thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh và chuyên môn hóa cao. 

· Phát triển công nghiệp chế biến phải bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn nước. Gắn liền việc chế biến nông sản với các ngành kết cấu hạ tầng, tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ trong tiến trình phát triển.

· Đa dạng hóa các hình thức sở hữu nhằm huy động cả nội lực và ngoại lực phát triển công nghiệp chế biến. Kết hợp nhiều trình độ và qui mô, hình thành một hệ thống chế biến đa dạng có khả năng tham gia mọi loại thị trường, cả trong nước và xuất khẩu.

· Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp chế biến những loại nông sản phẩm mà Đồng Nai có ưu thế, có khối lượng lớn trên cơ sở kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để đảm bảo sản phẩm chế biến của Đồng Nai đủ sức tham gia vào và đứng vững trên thị trường cả trong và ngoài nước, có tính cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại.

2. Mục tiêu 

· Phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản giai đoạn đến năm 2005 phải đạt tỷ lệ tăng trưởng cao hơn tỷ lệ trung bình của toàn ngành công nghiệp, góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến nông sản từ 34% năm 2000 lên trên 36% trong giá trị ngành công nghiệp trên địa bàn.

· Mục tiêu xuất khẩu: Đưa tỷ lệ sản phẩm nông sản chế biến xuất khẩu chiếm tỷ lệ 15% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành công nghiệp.

· Đưa tỷ lệ nông sản qua chế biến công nghiệp từ 70%-80% sản lượng nông sản trên địa bàn.

· Thu hút lao động tại các cơ sở chế biến nông sản tăng từ 24.600 người hiện nay lên 30.000 người vào năm 2005.

II. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản đến năm 2005 có tính đến năm 2010.

2.1. Công nghiệp mía đường và sản xuất bánh kẹo

a. Dự báo thị trường

· Dự báo về tình hình sản xuất và tiêu thụ đường trên thế giới: Cơ quan tình báo kinh tế châu Âu ước tính, nhu cầu đường thế giới năm 1999 khoảng 127,8 triệu tấn, cung cấp khoảng 132,3 triệu tấn, cung vượt cầu 4,5 triệu tấn. Năm 2000, nhu cầu 132,3 triệu tấn, cung vẫn có thể vượt cầu 0,8 triệu tấn. Tổ chức đường Quốc tế (ISO) dự đoán, trong các năm tới, giá đường các loại sẽ khó tăng. Theo Văn phòng Nông nghiệp và Kinh tế tài nguyên úc dự báo: giá đường thực tế trên thị trường thế giới trong năm 1999-2000 và 2000-2001 sẽ giảm xuống ở mức 158,73 USD/tấn, tuy nhiên bắt đầu từ 2001-2002 có thể cầu về đường sẽ vượt cung và tồn kho sẽ giảm dần, giá đường sẽ phục hồi lên tới 224,87 USD/tấn vào năm 2003-2004. Giá bán đường trên thế giới thấp một phần do chính sách trợ cấp xuất khẩu rất mạnh của nhiều nước và khu vực, nhất là Liên hiệp châu Âu.
· Hiện tại ngành công nghiệp mía đường Việt Nam được bảo hộ cao bởi chính sách của nhà nước thông qua mức thuế nhập khẩu là 35%, và đặc biệt là các chính sách phi thuế quan như cấp hạn ngạch nhập khẩu, qui định đầu mối nhập khẩu. Trong khi đó xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. Việt Nam đã là thành viên AFTA, theo lịch trình giảm thuế đối với ngành đường của CEPT, thì thuế nhập khẩu đường của Việt Nam sẽ bắt đẩu giảm từ năm 2006 xuống còn 30%, và đến năm 2010 chỉ còn 5%, đồng thời với việc loại bỏ hoàn toàn hàng rào phi thuế quan như hạn ngạch nhập khẩu. Do đó trong thời gian từ nay đến 2006, Việt Nam cần phải đề ra phương pháp và giải pháp hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh vì nếu không sẽ bị khó khăn ngay tại thị trường trong nước bởi các nước xuất khẩu khu vực nhất là Thái Lan. Hiện nay,Thái Lan là nước có sản lượng đường lớn nhất khu vực với khối lượng xuất khẩu hàng năm khoảng 4 triệu tấn. Thái Lan đã phát triển mạnh mía đường từ những năm đầu thập kỷ 80, có qui mô lớn hơn nhiều so nước ta, với 46 nhà máy công suất thiết kế là 608.097 tấn mía/ngày (so với Việt Nam năm 1999 có 41 nhà máy công suất 69.050 tấn mía/ngày). Giá đường của Thái Lan lại thấp hơn nhiều so với giá thành của đường Việt Nam (Thái Lan: 328USD/tấn, Việt Nam: trung bình 380 USD/tấn). 
· Mặt khác khi Việt Nam gia nhập WTO trong thời gian tới, sẽ phải cạnh tranh với đường của Trung Quốc và các nước xuất khẩu khác. Hiện tại Trung Quốc đang ứ đọng rất nhiều đường và muốn gia tăng xuất khẩu để giảm sức ép dư thừa, phần lớn các nhà máy đường cũng buộc phải bán thấp hơn giá thành để quay vòng vốn. Như vậy sức ép cạnh tranh với đường Trung Quốc cũng rất lớn đối với ngành đường Việt Nam trong thời gian tới.
· Về thị trường đường Việt Nam: do cung lớn hơn cầu, nên trong vài năm tới giá đường sẽ không tăng, nhu cầu tiêu thụ đường trong nước nhất là nhu cầu đường của ngành chế biến thực phẩm có thể được kích thích và tăng lên. Theo tính toán của ISO, độ co giãn trung bình theo giá bằng 0,1 -  nghĩa là giá giảm 1% sẽ làm tăng tiêu thụ đường 0,1%. Hiện tại lượng đường tiêu thụ bình quân đầu người trong 1 năm tại Việt Nam còn rất thấp chỉ 8,5-9,2 kg/người/năm, trong khi mức trung bình của thế giới là trên 20kg/người/năm, bằng 1/4-1/3 mức tiêu thụ các nước phát triển, bằng 1/2 mức tiêu thụ của Trung Quốc và bằng 3/4 mức trung bình châu á. Theo ngân hàng Rabbo Bank, Hà Lan thì độ co giãn của cầu theo thu nhập ở các nước đang phát triển là 0,4 - nghĩa là khi thu nhập tăng 1% thì nhu cầu tiêu thụ đường tăng 0,4%. Như vậy việc mức sống của người dân nâng cao trong các năm tới, khả năng phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm và giá đường hạ sẽ góp phần nâng cao lượng đường tiêu thụ trực tiếp, góp phần giảm áp lực thừa đường hiện nay.
· Về thị trường mía, nguồn mía nguyên liệu sẽ dồi dào hơn do các lò đường thủ công không còn khả năng cạnh tranh gay gắt với các nhà máy đường trong việc thu mua nguyên liệu, và mặt khác sức ép từ thị trường đường, giá mía nguyên liệu sẽ giảm xuống.
b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất 

Từ việc đánh giá thực trạng và các dự báo về ngành công nghiệp mía đường cho thấy: trong vòng ít nhất là 5 năm tới sẽ không phát triển thêm nhà máy đường trên địa bàn tỉnh mà cần phải nâng cao hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh và phát huy công suất các nhà máy đường hiện có. Ngành đường cần phải thay đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng đường kết tinh chất lượng cao để phục vụ tiêu dùng trong nước, giảm tỷ trọng đường chất lượng thấp hoặc đường nguyên liệu, tìm biện pháp xuất khẩu đường thô để giảm bớt tình trạng ứ đọng đường hiện nay. Các doanh nghiệp sản xuất đường cần đa dạng hóa sản phẩm để giảm bớt lệ thuộc vào sản phẩm đường, bên cạnh đó nên định hướng phát triển các sản phẩm sử dụng nguyên liệu đường như bánh kẹo và các sản phẩm của công nghiệp chế biến thực phẩm khác để tăng nhu cầu sử dụng đường. 

Giai đoạn từ 2001-2005 : là giai đoạn củng cố ngành mía đường, cố gắng tiêu thụ hết sản lượng mía cho nông dân. Phấn đấu sản lượng năm 2005: đường tinh luyện RE: 120.000 tấn; đường RS: 25.000 tấn; và đường thô: 90.000 tấn (kể cả sản lượng do Cty Đường Biên Hòa tự sản xuất); bánh kẹo các loại: 15.000 tấn.

Giai đoạn từ 2006-2010: nhu cầu về sản phẩm đường sẽ tăng lên so với mức cung hiện nay. Khi đó sẽ xem xét đầu tư mở rộng nâng công suất các nhà máy đường hiện có, trong đó sản lượng đường tinh luyện RE: 150.000 tấn/năm; đường RS: 30.000 tấn/năm, đường thô: 100.000 tấn/năm (kể cả sản lượng do Cty Đường Biên Hòa tự sản xuất); bánh kẹo các loại: 20.000 tấn.
Trong giai đoạn này, sau khi ngành đường đã được củng cố phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất và chất lượng trồng mía, chú trọng nâng cao hiệu quả và hạ giá thành sản phẩm, khi mà Việt Nam đã hội nhập thị trường thế giới và khu vực, thì việc phát triển thị trường xuất khẩu đường là khả năng cần khai thác để phát huy hiệu quả đầu tư của các nhà máy đường.

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

Giai đoạn từ 2001-2005: cần duy trì vùng nguyên liệu hiện có, đầu tư chiều sâu cho trồng mía, phát triển các giống mới có năng suất và chất lượng cao nhằm hạ giá thành nguyên liệu là một trong những khâu then chốt cho tương lai cho ngành đường trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung. Theo qui hoạch nông nghiệp nông thôn Đồng Nai đến 2005 diện tích trồng mía là 14.000 ha với năng suất 55 tấn/ha và sản lượng đạt 770.000 tấn/năm.

Giai đoạn từ 2006-2010: theo qui hoạch nông nghiệp nông thôn Đồng Nai đến 2010 diện tích trồng mía là 14.000 ha, với năng suất 60 tấn/ha và sản lượng 840.000 tấn mía cây, tương ứng với việc phát triển mở rộng qui mô các nhà máy đường hiện có trên địa bàn.

b.3. Đầu tư  phát triển

b.3.1. Phát triển các cơ sở hiện có

Công ty Đường Biên Hòa: 

· Giai đoạn từ 2001-2005: đầu tư hệ thống điều khiển tự động cho phân xưởng đường, trị giá đầu tư 33.400 triệu đồng; Dự án mở rộng phân xưởng rượu trị giá 2.000 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này là 35.400 triệu đồng. 

· Giai đoạn  từ 2006-2010: nâng công suất đường RE lên 120.000 tấn/năm với vốn đầu tư khoảng 30.000 triệu đồng.

Công ty Đường La Ngà: 

· Giai đoạn từ 2001-2005: đầu tư dây chuyền sản xuất đường RE 15.000 tấn/năm; đầu tư sản xuất đường nâng công suất lên 3000 tấn mía/ngày; đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất kẹo và sản xuất phân vi sinh; đầu tư chế biến bã mía. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này là 11.300 triệu đồng. 

· Giai đoạn từ 2006-2010: nâng công suất đường RE lên 30.000 tấn/năm với vốn đầu tư khoảng 15.000 triệu đồng.

Công ty Đường Trị An: 

· Giai đoạn  từ 2001-2005: tiếp tục đầu tư hoàn thiện dây chuyền thiết bị đưa công suất chế biến từ 1000 tấn mía cây/ngày lên 1.500 tấn mía cây/ngày để đáp ứng tiêu thụ mía cho nông dân. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này là 3.277 triệu đồng. Chú trọng đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu xung quanh nhà máy đồng thời nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng đường, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt trong tương lai.

Công ty CP Bánh kẹo Biên Hòa: 

· Giai đoạn  từ 2001-2005: củng cố và phát huy công suất đã đầu tư giai đoạn trước.

· Giai đoạn  từ 2006-2010: tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất nâng công suất lên 20.000 tấn bánh kẹo các loại vào năm 2010, chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến, sản xuất sản phẩm cao cấp tham gia thị trường xuất khẩu, nâng tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu từ 10% hiện nay lên 30% vào năm 2010. Dự kiến vốn đầu tư cho giai đoạn này 30.000 triệu đồng.

Các lò đường thủ công: 

· Bên cạnh các cơ sở chế biến mía đường hiện đại, các lò đường thủ công vẫn có vai trò quan trọng đối với việc tiêu thụ mía kịp thời cho nông dân tránh được tình trạng giảm chất lượng mía nếu không chế biến kịp thời. Do vậy cần tiếp tục khuyến khích các lò đường thủ công chế biến đường thô cung cấp cho nhà máy tinh luyện đường, để giải quyết tiêu thụ mía kịp thời cho nông dân trong mùa vụ thu hoạch cao điểm.

· Hiện nay và trong giai đoạn tới, vùng nguyên liệu mía Nhơn Trạch chưa có cơ sở chế biến tại chỗ, nguyên liệu phải vận chuyển đi rất xa, giá thành vận chuyển cao. Do đó cần xem xét phát triển tại đây những lò đường trang bị cơ khí nhỏ để chế biến kịp thời nguyên liệu mía tại chỗ cho nông dân. Hình thức đầu tư có thể là các cơ sở nhỏ làm vệ tinh cho các công ty đường lớn hoặc là các công ty tự đầu tư các nhà máy chế biến qui mô nhỏ phù hợp tại vùng nguyên liệu này. 

b.3.2. Đầu tư mới

· Theo dự báo của Bộ Thương mại đến năm 2000 Việt Nam đạt sản lượng 1 triệu tấn đường và năm 2010 đạt sản lượng đường chế biến công nghiệp 1,3-1,5 triệu tấn. Nhưng theo Chương trình phát triển mía đường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cả nước năm 2000 đạt 1 triệu tấn và đến năm 2010 phấn đấu sản lượng đường chế biến công nghiệp đạt 3 triệu tấn. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng và gắn nhà máy chế biến với vùng nguyên liệu, Đồng Nai dự kiến sẽ xem xét phát triển thêm 01 dự án nhà máy chế biến đường công suất 30.000 tấn/năm vào giai đoạn 2006-2010.

· Hiện nay Đồng Nai đã có 2 Công ty Đường La Ngà và Công ty Đường Trị An gắn với vùng nguyên liệu mía ở các huyện phía bắc. Tuy nhiên, vùng nguyên liệu huyện Nhơn Trạch hiện nay có 1.827 ha mía cho sản lượng 106.000 tấn năm 1999, chiếm 20% sản lượng mía hàng năm của tỉnh, trong tương lai vùng nguyên liệu này có thể phát triển hơn nữa gồm cả huyện Long Thành. Do vậy có thể xem xét xây dựng thêm 01 dự án nhà máy chế biến mía đường công suất 30.000 tấn/năm vào giai đoạn 2006-2010 để gắn với vùng nguyên liệu ở khu vực này. 

2.2. Công nghiệp chế biến bột khoai mì và sản xuất bột ngọt

a. Dự báo thị trường

· Thị trường trong nước: bột ngọt là một loại sản phẩm tiêu dùng rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam. Hiện nay nhà nước đang có những chính sách ưu đãi cho nông nghiệp và nông thôn nhằm nâng cao thu nhập và mức sống cho nông dân. Do đó dự báo nhu cầu các sản phẩm tiêu dùng ở khu vực thị trường nông thôn trong 5-10 năm tới sẽ tăng nhanh hơn trong 10 năm qua. Nhất là bột ngọt sẽ được tiêu thụ mạnh ở thị trường nông thôn vì mặc dù đời sống nâng lên nhưng sẽ vẫn còn thấp so với thành phố, bột ngọt vẫn có vai trò không thể thiếu trong bữa ăn của người dân. Mặt khác ngành công nghiệp thực phẩm phát triển trong 5-10 năm tới cũng sẽ là một thị trường quan trọng tiêu thụ bột ngọt. Dự báo thị trường bột ngọt trong nước sẽ phát triển từ 5-7% trong vòng 10 năm tới.

· Thị trường xuất khẩu: thông qua các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sản phẩm bột ngọt sản xuất tại Việt Nam sẽ có điều kiện thuận tiện tiếp cận với thị trường nước ngoài dễ dàng hơn. Dự báo thị trường xuất khẩu bột ngọt đến năm 2010 sẽ chiếm tỷ lệ trên 40% sản lượng bột ngọt sản xuất tại Đồng Nai.

· Thị trường tinh bột khoai mỳ : hiện tại đây là sản phẩm đang có nhu cầu lớn tại thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Dự báo nhu cầu tinh bột khoai mì trong 10 năm tới: ngoài nhu cầu là nguyên liệu cho ngành sản xuất bột ngọt, sản xuất bánh kẹo trong nước khá lớn, nhất là thị trường xuất khẩu tinh bột khoai mì cao cấp có nhu cầu lớn sang các nước Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc.

b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất 

Giai đoạn từ 2001-2005:

· Bột ngọt: 130.000 tấn/năm

· Tinh bét:  30.000 tÊn/n¨m

Giai đoạn từ 2006-2010:

· Bột ngọt: 180.000 tấn/năm

· Tinh bét:  50.000 tÊn/n¨m

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

Theo qui hoạch nông nghiệp nông thôn Đồng Nai 2001-2010:

· Giai đoạn từ 2001-2005: năm 2005 sẽ ổn định vùng nguyên liệu khoai mì là 13.000 ha, với năng suất 20 tấn/ha và sản lượng 260.000 tấn khoai mì.

· Giai đoạn từ 2006-2010: sẽ ổn định vùng nguyên liệu khoai mì là 13.000 ha, với năng suất 21 tấn/ha và sản lượng 273.000 tấn khoai mì tươi.

b.3. Đầu tư phát triển

b.3.1- Phát triển các cơ sở hiện có:

Công ty Bột ngọt Ajinomoto: 

· Giai đoạn 2001-2005: sẽ ổn định công suất bột ngọt 20.000 tấn năm.

· Giai đoạn từ 2006-2010: đầu tư nâng công suất nhà máy sản xuất bột ngọt từ 20.000 tấn lên 30.000-40.000 tấn/năm. Nhu cầu vốn đầu tư bổ sung khoảng 400.000 triệu đồng.
Công ty Bột ngọt Vedan:

· Giai đoạn từ 2001-2005: 
+ Mở rộng nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì Phước Long (Bình Phước);
+ Mở rộng nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì Bình Thuận;
+ Mở rộng nhà máy sản xuất xút-axít tại Long Thành;
+ Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học khác.

Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2001-2005 là 294.000 triệu đồng.

· Giai đoạn từ 2006-2010:

+ Đầu tư nâng công suất bột ngọt từ 100.000 tấn lên 150.000 tấn/năm; 
+ Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học khác.

Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 là 420.000 triệu đồng.
Công ty LD Nam Việt:  Phát huy hết công suất đã đầu tư 5.000 tấn/năm.

DNTN Phong Phú: Phát huy hết công suất đầu tư hiện có 6.000 tấn/năm.

b.3.2-  Đầu tư mới: tập trung đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu. Công ty Vedan tăng cường đầu tư vốn, giống, phân bón...cho nông dân để phát triển trồng các giống khoai mỳ mới có năng suất cao hơn (năng suất hiện nay 16 tấn/ha là quá thấp) để tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho công ty và thu nhập cho nông dân.

2.3. Công nghiệp chế biến hạt điều

a. Dự báo thị trường

· Hiện nay thị trường nhân điều thế giới có nhiều thuận lợi cho người sản xuất, lượng giao dịch và giá nhân điều mấy năm nay liên tục tăng, mức giao dịch tăng trung bình hàng năm từ 5-7%, lượng giao dịch trung bình 150.000 tấn/năm. Dự báo nhu cầu nhập khẩu nhân điều trong vài năm tới sẽ đạt 180.000 tấn/năm. Xa hơn nữa nhu cầu tiêu thụ hạt điều trên thế giới ngày càng cao, trong khi nguồn cung ứng lại có hạn, bởi đặc tính sinh thái của cây điều chỉ sống và phát triển được ở một số nước nhất định. Qua đó cho thấy thị trường hạt điều trong tương lai có rất nhiều triển vọng cho ngành chế biến hạt điều Việt Nam phát triển với qui mô lớn hơn. Tuy nhiên, thị trường nhân điều cũng có giới hạn nhất định bởi nhu cầu giới hạn và nguồn cung cấp sẽ có nhiều nước có điều kiện giống nước ta tập trung phát triển cây điều.

· Thị trường nhân điều của Việt Nam trong các năm tới sẽ tiếp tục phát triển thuận lợi sang các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, úc, Hà Lan, Canada - là những thị trường tiêu thụ ổn định. Thị trường điều Quốc tế rất rộng lớn đã chấp nhận sản phẩm điều của Việt Nam, những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật cũng rất chuộng nhân điều của Việt Nam. Trong tương lai nhân điều nước ta vẫn sẽ có chỗ đứng ổn định trên thị trường thế giới và sẽ mở rộng thị trường sang các nước thuộc SNG và Đông âu.

· Hiện nay thị trường nội địa nhân điều chỉ chiếm 15% sản lượng là những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu trong quá trình chế biến. Dự báo vài năm tới thị trường nội địa sẽ phát triển đạt từ 20-30% sản lượng điều nhân sản xuất trong nước. Thị trường tiêu thụ trong nước là các siêu thị, nhà hàng, khách sạn và các điểm du lịch...

b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất 

· Giai đoạn 2001-2005: hiện nay trên cả nước đã có 60 nhà máy chế biến hạt điều với tổng công suất 222.000 tấn điều thô/năm. Năm 1999 là năm mất mùa điều cả nước chỉ đạt 70.000 tấn điều thô, chưa đáp ứng 1/3 công suất chế biến. Nếu trong các năm tới được mùa đạt được mức cao nhất năm 1997: 150.000 tấn thì vẫn chưa đủ cho các nhà máy chế biến. Theo qui hoạch chung ngành điều cả nước thì cho đến năm 2005 sẽ không xây dựng thêm nhà máy nhân điều mới. Do vậy trên địa bàn Đồng Nai từ nay đến 2005 cũng sẽ không xây thêm nhà máy chế biến mới. Định hướng trong giai đoạn này là phát huy hết công suất 2 nhà máy hiện có 30.000 tấn điều thô/năm, tương đương sản lượng điều nhân 6.000 tấn/năm. Mặt khác tăng cường chế biến dầu vỏ hạt điều sản lượng từ 2.000-3000 tấn/năm để nâng cao hiệu quả cây điều.

· Giai đoạn 2006-2010: theo qui hoạch của ngành diện tích điều của Đồng Nai giai đoạn này sẽ ổn định ở mức 35.000-40.000 ha. Với năng suất sau khi đã áp dụng kỹ thuật mới và giống mới là 1-1,5 tấn/ha, thì sản lượng hạt điều thô sẽ đạt từ 35.000 đến 40.000 tấn/năm. Với quan điểm gắn nhà máy chế biến với vùng nguyên liệu thì chỉ cần đầu tư mở rộng 2 cơ sở hiện có của tỉnh lên công suất chế biến 40.000 tấn điều thô/năm, sản lượng hạt điều nhân đạt 7.000-8.000 tấn/năm mà không cần phải xây dựng nhà máy mới tại địa bàn tỉnh.

· Về sản phẩm: sẽ đa dạng hóa sản phẩm từ nhân điều, chú ý công nghệ chế biến các sản phẩm sau nhân như bánh kẹo nhân điều, điều rang muối, điều bọc Chocolate, chao dầu, bọc đường... phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng của từng thị trường.

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

Với quĩ đất dành cho điều của tỉnh giai đoạn 2001-2010 ổn định ở mức 40.000 ha. Việc phát triển nguồn nguyên liệu sẽ tập trung theo hướng cải tạo vườn điều hiện có, từng bước thay thế các diện tích cây điều có năng suất thấp bằng giống mới có năng suất cao, áp dụng các kỹ thuật chăm sóc mới để phấn đấu tăng năng suất cây điều từ 1-1,5 tấn/ha vào năm 2005-2010 và sản lượng ước tính đạt 35.000-40.000 tấn điều thô/năm, đủ cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn.  

b.3. Đầu tư phát triển

b.3.1. Phát triển các cơ sở hiện có

Công ty Chế biến Nông sản và thực phẩm xuất khẩu:

· Giai đoạn 2001-2005:
· Mở rộng công suất chế biến hạt điều từ 20.000 tấn lên 30.000 tấn/năm tại địa bàn huyện (Xuân Lộc), nhu cầu vốn 7.000 triệu đồng.

· Mở rộng xưởng ép dầu vỏ hạt điều xuất khẩu từ 1000 tấn lên 5.000 tấn/năm, nhu cầu vốn 3.000 triệu đồng.

· Đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm cao cấp dạng hạt công suất 3000 tấn/năm, nhu cầu vốn 21.000 triệu đồng.

· Đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm trái cây sấy và đóng hộp công suất 3000 tấn/năm, nhu cầu vốn đầu tư: 15.000 triệu đồng.

· Đầu tư cho 3 trung tâm sản xuất giống ở Long Thành, Long Khánh và Định Quán, nhu cầu vốn đầu tư: 4.100 triệu đồng.

· Tổng nhu cầu vốn đầu tư 2001-2005: 50.100 triệu đồng.

· Giai đoạn 2006-2010:
Tiếp tục đầu tư chiều sâu với  thiết bị công nghệ tiên tiến tạo ra hàng hóa có mẫu mã đa dạng, chất lượng cao và giá thành hạ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường xuất khẩu. Nhu cầu vốn đầu tư 2006-2010: 30.000 triệu đồng.

Công ty TNHH Hảo: giai đoạn 2001-2005 đầu tư nâng công chế biến hạt điều thô từ 5.000 tấn/năm lên 10.000 tấn/năm đồng thời đổi mới công nghệ chế biến hạt điều. Nhu cầu vốn đầu tư 2001-2005: 5.000 triệu đồng.

b.3.2. Đầu tư mới : qua phân tích trên cho thấy từ 2001-2010, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ không cần xây dựng thêm các nhà máy chế biến hạt điều mới.

2.4. Công nghiệp chế biến thức ăn gia súc

a. Dự báo thị trường

· Trong thời gian qua, sự phát triển một loạt các nhà máy chế biến ăn gia súc công nghiệp đã tác động mạnh đến tập quán chăn nuôi truyền thống ở nước ta. Các giống heo, gia cầm mới chăn nuôi bằng thức ăn công nghiệp đã được nhập vào nước ta làm cho năng suất ngành chăn nuôi nước ta tăng lên đáng kể. Xu hướng chăn nuôi các giống heo, gà cũ ở trong nước có năng suất thấp đang được thay thế dần bằng giống mới sử dụng thức ăn gia súc công nghiệp. Dự báo nhu cầu thức ăn gia súc công nghiệp trong 10 năm tới tăng khá nhanh, trung bình tăng 13-15%/năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chương trình đến 2010 phấn đấu đạt 6-7 triệu tấn thức ăn gia súc công nghiệp, chiếm 40-50% tổng sản lượng thức ăn gia súc yêu cầu.

· Thị trường thức ăn gia súc trong nước hiện nay khoảng 8 triệu tấn/năm nhưng công suất của tất cả các nhà máy thức ăn gia súc công nghiệp chỉ được 2 triệu tấn (chiếm 25% nhu cầu), phần còn lại do các cơ sở sản xuất thủ công cung cấp. Như vậy thị trường thức ăn gia súc công nghiệp còn rất lớn và sẽ phát triển nhanh cùng với phương pháp chăn nuôi công nghiệp ngày càng phổ biến.

b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất

· Theo đánh giá hiện trạng ngành chế biến thức ăn gia súc Đồng Nai : tổng công suất các nhà máy chế biến hiện nay 1,4 triệu tấn thức ăn gia súc một năm, chiếm 70% tổng năng lực chế biến thức ăn gia súc công nghiệp của cả nước. Đồng Nai nằm ở trung tâm vùng nguyên liệu để chế biến thức ăn gia súc công nghiệp, do vậy với dự báo nhu cầu thị trường trong 10 năm tới thì Đồng Nai có nhiều tiềm năng để đưa công suất chế biến thức ăn gia súc công nghiệp tăng hơn nữa so với công suất hiện nay.

· Theo dự báo thị trường, để đáp ứng nhu cầu thức ăn gia súc công nghiệp ngày càng tăng và với vị trí thuận lợi của tỉnh, ngành chế biến thức ăn gia súc Đồng Nai phấn đấu sản lượng thức ăn gia súc công nghiệp sẽ đạt 1,3 triệu tấn vào giai đoạn 2001-2005 và đạt 1,8 triệu tấn vào giai đoạn 2006-2010.

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

Theo qui hoạch của ngành nông nghiệp Đồng Nai, dự báo nguồn nguyên liệu nông sản có thể cung cấp cho ngành chế biến thức ăn gia súc trong tỉnh như sau:

	
	2005
	2010

	Loại cây
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)

	Bắp
	65.000
	45
	292.500
	65.000
	50
	325.000

	Đậu nành
	14.000
	14
	19.600
	14.000
	16
	22.400


b.3. Đầu tư phát triển

b.3.1. Phát triển các cơ sở hiện có

XN chế biến thực phẩm chăn nuôi: 
Dự kiến các hạng mục đầu tư trong giai đoạn 2001-2010 như sau:

	Danh mục đầu tư
	Thời gian
	Công suất
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)

	Giai đoạn 2001-2005
	
	
	16.500

	1. HT SX thức ăn tôm
	2001
	300kg/h
	1.500

	2. HT chuồng trại nuôi heo gà
	2001
	10.000 m2
	4.000

	3. Hệ thống ép viên
	2002
	1000kg/h
	8.000

	4. Tăng kho chứa NGL, TP
	2004
	4.000 m2
	3.000

	Giai đoạn 2006-2010
	
	
	6.500

	1. HT chế biến súc sản
	2006
	
	2.500

	2. Mở rộng chăn nuôi heo gà
	
	
	4.000

	Tổng vốn:
	
	
	23.000


Công ty LD Sản xuất Thức ăn gia súc Việt-Pháp:

· Giai đoạn 2001-2005: đầu tư Trung tâm thực nghiệm chăn nuôi 5 ha và nhà máy sản xuất Premix tại Đồng Nai. (Công ty đang đầu tư nhà máy thức ăn gia súc mới 300.000 tấn/năm tại Hải Phòng)
· Giai đoạn 2006-2010: phát huy hết công suất đã đầu tư tại Đồng Nai 
Công ty CP Việt Nam:
· Giai đoạn 2001-2005: ổn định và phát huy công suất đã đầu tư.

· Giai đoạn 2006-2010: sẽ đầu tư nhà máy chế biến thức ăn gia súc mới có công suất 300.000 tấn/năm với vốn đầu tư là 140.000 triệu đồng. 
Công ty TNHH Cargill Việt Nam: phát huy hết công suất đã đầu tư tại Đồng Nai (Công ty sẽ đầu tư nhà máy thức ăn gia súc mới tại Cần Thơ).
Công ty súc sản Chinfon: 

· Giai đoạn 2001-2005: dự kiến đầu tư trại gà công suất 60.000 con/tuần.

· Giai đoạn 2006-2010: sẽ đầu tư bổ sung máy móc thiết bị với vốn đầu tư mở rộng là 42.000 triệu đồng.  

Công ty TNHH Thanh Bình: giai đoạn 2001-2005 công ty sẽ xây dựng 01 nhà máy mới chế biến thức ăn gia súc thứ 2 trên cùng địa bàn Long Bình, gần nhà máy hiện nay của công ty. Nhà máy sử dụng công nghệ mới nhất của châu Âu với tổng vốn đầu tư 25.000 triệu đồng, nâng công suất của công ty gấp đôi hiện nay, công suất nhà máy mới là: 20.000 tấn/năm. Diện tích đất 4,5 ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai giới thiệu địa điểm. Hiện công ty đang lập dự án đầu tư. 

Công ty TNHH Vina: phát huy hết công suất đã đầu tư năm 1999.
Công ty TNHH Long Châu: giai đoạn 2001-2005 đầu tư mở rộng nhà máy, lắp đặt thêm dây chuyền thiết bị, công nghệ hiện đại hơn nhằm tham gia đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước về số lượng và chất lượng. Công suất tăng gấp đôi so với hiện nay, từ 15.000 tấn/năm lên 30.000 tấn/năm, ước tính vốn đầu tư mở rộng là: 10.000 triệu đồng. 
b.3.2. Đầu tư mới: khuyến khích các dự án đầu tư kết hợp từ chế biến thức ăn gia súc, chăn nuôi gia súc gia cầm đến nhà máy chế biến thực phẩm và tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

2.5. Công nghiệp đồ hộp thực phẩm

a. Dự báo thị trường

· Thị trường trong nước: mặc dù thị trường đồ hộp thực phẩm hiện nay chưa phát triển nhưng trong tương lai khi sản xuất công nghiệp phát triển, người tiêu dùng ít có thời gian để tự chế biến thức ăn thì thịt hộp là sản phẩm cần thiết để đáp ứng cho người tiêu dùng trong điều kiện phải tiết kiệm thời gian. Dự báo thị trường thịt hộp và sản phẩm chế biến sẵn từ thịt của nước ta sẽ phát triển khá trong vòng 10 năm tới, trung bình nhịp độ phát triển đạt 5-7%/năm. Mặt khác, ngành chăn nuôi của nước ta đang phát triển với tốc độ nhanh, lượng thịt gia súc gia cầm sẽ tăng vượt quá nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân, do đó nhu cầu chế biến thịt để đa dạng hóa các loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng trong các tầng lớp dân cư là cần thiết trong 5-10 năm tới. 

· Thị trường xuất khẩu: đây là vấn đề rất khó vì thịt heo, gia cầm nuôi ở Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng giá thành cao, chất lượng thua kém Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ...nên khó có thể cạnh tranh ở các thị trường như Nga hoặc Đông Âu. Hiện nay xuất khẩu 1 tấn thịt heo bị lỗ từ 400-420 USD và xuất khẩu thịt gia cầm rất khó khăn, gần như bế tắc. Tuy nhiên, thị trường nước ngoài có tiềm năng rất lớn và để khai thác được thị trường này đòi hỏi có sự đầu tư khá lớn mới cạnh tranh có hiệu quả để tồn tại trên thị trường này. Chính vì thế, Chính phủ đã có chương trình đầu tư ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đưa sản lượng thịt chế biến lên 1,2 triệu tấn vào năm 2010. 

b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất
Đồng Nai là một tỉnh có ngành chế biến thức ăn gia súc lớn nhất cả nước và ngành chăn nuôi cũng đang phát triển nhanh. Do đó, để giải quyết vấn đề thị trường và nâng cao hiệu quả cho ngành chăn nuôi của tỉnh, ngành công nghiệp chế biến thịt Đồng Nai phấn đấu sản lượng giết mổ thịt gia súc, gia cầm qua chế biến công nghiệp như sau:

·  Giai đoạn 2001-2005: 5.000 tấn/năm.

· Giai đoạn 2006-2010: 10.000 tấn/năm. 

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

Để phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến, ngành nông nghiệp đã có chương trình phát triển chăn nuôi đến năm 2010. Theo qui hoạch ngành chăn nuôi của tỉnh sẽ phát triển trong giai đoạn đến năm 2010 là: từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, muốn vậy ngành chăn nuôi Đồng Nai phải làm tốt các vấn đề sau đây:

· Xây dựng một hệ thống cung cấp giống vật nuôi có chất lượng tốt cho người nuôi gồm các giống bò sữa F1,F2, sind hóa đàn bò thịt, nạc hóa đàn heo F1, các giống gà siêu thịt... thích nghi với điều kiện sinh thái của Đồng Nai.

· Khuyến khích nông dân chăn nuôi giỏi hình thành các trang trại chăn nuôi hoặc kết hợp chăn nuôi với trồng trọt để cơ giới hóa ngành chăn nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao.

· Từng bước nghiên cứu áp dụng các qui trình chăn nuôi công nghiệp để tăng năng suất hạ giá thành và nâng độ đồng đều về chất lượng theo thị hiếu của khách hàng.

· Gia tăng hiệu quả hoạt động của ngành thú y để đảm bảo an toàn cho ngành gia súc, gia cầm, đồng thời với biện pháp chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến cho người chăn nuôi.

Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu chế biến, ngành chăn nuôi của tỉnh sẽ dự kiến phát triển như sau:

	
	§vt
	1999
	2005
	2010

	Đàn heo
	con
	537.000
	650.000
	750.000

	Sản lượng thịt heo
	tÊn
	63.066
	77.000
	90.000

	Đàn bò thịt
	con
	52.000
	68.000
	72.800

	Sản lượng thịt bò
	tÊn
	1.741
	2.400
	2.600

	Đàn gia cầm
	1000 con
	8.000
	12.000
	15.000

	Sản lượng thịt gia cầm
	tÊn
	8.548
	13.000
	16.000


b.3. Đầu tư phát triển

b.3.1. Phát triển các cơ sở hiện có

· Giai đoạn 2001-2005: Công ty Tín Nghĩa đầu tư giai đoạn 2, dự án liên doanh với Công ty Proconco mở rộng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm  công suất khoảng 5.000 tấn/năm. Vốn đầu tư 30.000 triệu đồng, trong đó Công ty Tín Nghĩa 30% và Công ty Proconco 70%. Sản phẩm chính là thịt heo gà tiêu thụ thị trường trên địa bàn và khu vực lân cận.

· Giai đoạn 2006-2010: sẽ tiếp tục nâng công suất lên 10.000 tấn/năm với vốn đầu tư bổ sung là 30.000 triệu đồng.

· Về phát triển nguyên liệu: hiện nay đã có Công ty liên doanh France Hybrides VN là doanh nghiệp chuyên gieo tinh heo nhân tạo, cung cấp các dịch vụ có liên quan đến việc lai tạo, nhân giống và kinh doanh heo giống tại Vĩnh Cửu. Định hướng của công ty trong giai đoạn 2001-2010 là đẩy mạnh cung cấp các loại giống heo tốt có chất lượng cao trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

b.3.2. Đầu tư mới
· Khuyến khích các dự án đầu tư kết hợp từ chế biến thức ăn gia súc, chăn nuôi gia súc gia cầm đến nhà máy chế biến thực phẩm và tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

· Trong thời gian tới (2001-2005) qui hoạch các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tư nhân theo hướng tập trung vào vài cơ sở có qui mô khá lớn, đầu tư thiết bị giết mổ hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm đáp ứng đủ cho nhu cầu thị trường trong tỉnh và vùng lân cận vì hiện nay mạng lưới các cơ sở giết mổ gia súc đan xen vào khu dân cư gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

2.6. Công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

a. Dự báo thị trường

· Thị trường trong nước: từ kết quả của cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta, nền kinh tế liên tục tăng trưởng, đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, và trong các năm tới nền kinh tế tiếp tục mở cửa và sẽ có môi trường thông thoáng hơn để phát triển. Do đó trong các năm tới nền kinh tế nước ta sẽ tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện hơn. Hiện nay sản phẩm sữa chưa phổ biến trong nhu cầu hàng ngày của nhân dân nhưng trong tương lai, khi đời sống của nhân dân được nâng lên thì sữa sẽ trở nên ngày càng thiết yếu đối với nhu cầu của người dân. Do đó dự báo thị trường các sản phẩm sữa trong nước trong 10 năm tới sẽ phát triển với nhịp độ từ 10-15%. Mặt khác đây là mặt hàng trong các năm qua đã đạt được thành công trong cạnh tranh với hàng ngoại, và có vị trí quan trọng trong việc thay thế hàng nhập khẩu. Nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho ngành này tiếp tục phát triển trước khi nền kinh tế hoà nhập vào thị trường thế giới và khu vực. Đây là những thuận lợi cơ bản để cho ngành sữa Việt Nam tiếp tục phát triển và chiếm lĩnh thị trường trong nước trong các năm tới.

· Thị trường xuất khẩu: trong 10 năm qua ngành sữa Việt Nam đã liên tục đầu tư đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị sản xuất không những đã giành tín nhiệm trên thị trường trong nước mà còn đã xuất khẩu được ra thị trường thế giới. Sữa Việt Nam có những lợi thế cạnh tranh là giá thành thấp, chất lượng không thua kém hàng của các nước khác nhờ luôn luôn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, mẫu mã bao bì sạch đẹp..., do đó trong tương lai thị trường xuất khẩu của ngành sữa Việt Nam ngày càng mở rộng, kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt từ 60-100 triệu USD vào năm 2000 và 300 triệu USD năm 2010.

b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm, sản lượng sản xuất

· Sữa bột các loại: trên cơ sở dự báo thị trường trong nước và xuất khẩu, dự kiến sản lượng sản xuất giai đoạn 2001-2005 là 13.000 tấn và đến giai đoạn 2006-2010: 20.000 tấn.

· Sữa tươi tiệt trùng và các sản phẩm từ sữa: ngoài sản xuất các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng đóng hộp sẽ phát triển thêm các sản phẩm đồ uống khác từ sữa như sữa chua, sữa yaourt...Dự kiến sản lượng các loại sữa uống sản xuất giai đoạn 2001-2005: 2.000 tấn và giai đoạn 2006-2010: 4.000 tấn. 

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

· Định hướng của ngành sữa trong 10 năm tới là phải tiếp tục phát triển nguồn nguyên liệu trong nước để thay thế dần nguyên liệu nhập ngoại.

· Trên phạm vi cả nước: đàn bò sữa đã phát triển nhanh từ 6.500 con lên từ năm 1991 lên đến 29.000 con năm 1999, trong đó đàn bò tại Đồng Nai chỉ đạt 1.720 con bò sữa năm 1999 với sản lượng là 1.773 tấn sữa tươi, chiếm 6% đàn bò sữa cả nước. Do đó để đảm bảo nhu cầu nguyên liệu ngày càng cao cung cấp cho ngành sữa trong các năm tới tại Đồng Nai, cần định hướng phát triển đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh như sau:

· Giai đoạn 2001-2005: 2.000 con cho sản lượng sữa tươi là 3,125 triệu lít.

· Giai đoạn 2006-2010: 2.200 con cho sản lượng sữa tươi là 3,438 triệu lít.

b.3. Đầu tư phát triển

b.3.1. Phát triển các cơ sở hiện có

Nhà máy Sữa Dielac: 
· Giai đoạn 2001-2005: để nâng công suất sữa bột năm 2005 lên 13.000 tấn cần vốn đầu tư  bổ sung 15.000 triệu đồng đồng.

· Giai đoạn 2006-2010: để nâng công suất sữa bột năm 2010 lên 20.000 tấn/năm, cần vốn đầu tư  bổ sung 15.000 triệu đồng. 

Công ty LD Bò sữa Long Thành: 

· Giai đoạn 2001-2005: đầu tư bổ sung máy thiết bị cần vốn đầu tư  bổ sung 10.000 triệu đồng.

· Giai đoạn 2006-2010: đầu tư phát triển đa dạng hóa các sản phẩm từ sữa như sữa chua, sữa yaourt..., nhu cầu vốn đầu tư khoảng 10.000 triệu đồng.

b.3.2. Đầu tư mới: khuyến khích dự án đầu tư cơ sở chế biến sữa kết hợp đầu tư nuôi bò sữa.

2.7. Công nghiệp chế biến cà phê và thực phẩm bột

a. Dự báo thị trường

· Sản phẩm cà phê hoà tan ngày càng trở nên quen thuộc với khách hàng trong nước bởi sự thuận tiện khi sử dụng sản phẩm này. Dự báo trong thời gian tới thị trường trong nước sẽ ngày càng mở rộng, ước tính thị trường trong nước sẽ phát triển từ 5-10% mỗi năm. Riêng thị trường xuất khẩu, cà phê dạng hòa tan của ta sẽ còn gặp khó khăn do chất lượng chưa cao, khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước có công nghệ chế biến hiện đại hơn. Mặt khác hiện nay giao dịch cà phê trên thị trường thế giới chủ yếu là cà phê hạt, do đó khả năng xuất khẩu cà phê hoà tan ra thị trường thế giới sẽ gặp phải những hạn chế nhất định bởi nhiều nước có khả năng chế biến loại sản phẩm này. 

· Thị trường bột dinh dưỡng trong nước: mặc dù mới xuất hiện trên thị trường trong nước nhưng sản phẩm này đã có khả năng được chấp nhận ngay và tiêu thụ khá mạnh do nhu cầu cung cấp dinh dưỡng cho trẻ em và các thành phần dân cư khác là khá lớn. Thị trường sản phẩm này sẽ phát triển khá nhanh trong 5-10 năm tới, nhịp độ phát triển của thị trường có thể đạt từ 7-10% mỗi năm.

· Các sản phẩm của Công ty Nesttlé: do đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại của các nước công nghiệp phát triển, nguyên liệu sử dụng có chất lượng cao phần lớn nhập khẩu, sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn Quốc tế nên sản phẩm được thị trường trong nước tiếp nhận ngay và có triển vọng xuất khẩu 40-50% sản lượng của công ty sang thị trường Đông Nam á trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.

b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất

Giai đoạn 2001-2005:

· Sản lượng cà phê hoà tan: 5.500 tấn/năm 

· Sản lượng cà phê bột: 1.000 tấn/năm

· Sản lượng bột dinh dưỡng và các thực phẩm bột khác: 4.000 tấn/năm.

Giai đoạn 2006-2010:

· Sản lượng cà phê hoà tan: 7.000 tấn/năm 

· Sản lượng cà phê bột: 1.500 tấn/năm

· Sản lượng bột dinh dưỡng và các thực phẩm bột khác: 6.000 tấn/năm.

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

Nguồn nguyên liệu cà phê trong nước rất dồi dào, sản lượng hiện nay khoảng 400.000 tấn/năm và đến năm 2010 sẽ đạt từ 550.000 đến 600.000 tấn/năm. Trong đó trong tỉnh có khả năng cung cấp từ 46.000-60.000 tấn/năm. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cần được khuyến khích sử dụng trong chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu hơn nữa. Dự kiến phát triển cây cà phê như sau:

· Giai đoạn 2001-2005: 23.000 ha cho sản lượng 46.000 tấn cà phê nhân.

· Giai đoạn 2006-2010: 25.000 ha cho sản lượng 62.500 tấn cà phê nhân.

b.3. Đầu tư phát triển

b.3.1. Phát triển các cơ sở hiện có

Nhà máy Cà phê Biên Hòa: phát huy hết công suất dây chuyền chế biến cà phê hòa tan 1000 tấn/năm và dây chuyền rang xay cà phê đã đầu tư. Giai đoạn 2006-2010 sẽ đầu tư bổ sung công suất chế biến cà phê với vốn đầu tư 10.000 triệu đồng.
Công ty Nestlé: phát huy hết công suất nhà máy đã đầu tư.

b.3.2. Đầu tư mới: Công ty Tín Nghĩa dự kiến tùy theo tình hình thị trường sẽ đầu tư mới nhà máy chế biến cà phê tinh chế.

2.8. Công nghiệp chế biến rau quả đóng gói, đóng hộp

a. Dự báo thị trường

· Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án rau quả, hoa, cây cảnh thời kỳ 1999-2010 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình. Theo đó, đến năm 2010, sẽ tạo việc làm cho 5 triệu người, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD. Đề án được xây dựng nhằm khai thác lợi thế về điều kiện khí hậu, sinh thái đa dạng của các vùng, để sản xuất thực phẩm có giá trị dinh dưỡng đa sinh tố cho con người, góp phần giải quyết việc làm, phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo cảnh quan môi trường. Qua đó cho thấy thị trường rau quả Việt Nam có nhiều triển vọng và tiềm năng rau quả Việt Nam cần được khai thác theo thế mạnh của từng vùng để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong việc trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm rau quả.

· Tuy nhiên, việc phát triển cây ăn quả ở nước ta trong hiện tại và tương lai đang phải đối đầu với hai thách thức lớn: Vốn và đặc biệt là thị trường tiêu thụ. Khác với cây trồng hàng năm, cây ăn quả có chu kỳ sinh trưởng dài, ít nhất 3 năm, trung bình 5 năm, cần đến một nguồn vốn có tính trung và dài hạn. Hiện nay nguồn vốn trung dài hạn cho nông dân vay không đáp ứng đủ nhu cầu, do đó rất khó để đầu tư phát triển cây ăn quả qui mô lớn. 

· Khó khăn lớn nhất mà ngành trồng cây ăn quả nước ta gặp phải là thị trường tiêu thụ. Cho đến nay, tuy tiềm năng lớn, có nhiều loại cây ăn quả đặc sản, rất được ưa chuộng, nhưng sản phẩm trái cây chủ yếu vẫn tiêu thụ trên thị trường nội địa, xuất khẩu không đáng kể, chỉ chiếm 0,2-0,3% sản lượng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 70 triệu USD/năm. Theo các nhà Kinh tế, rau quả Việt Nam chưa chiếm được thị trường Quốc tế do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, ta là một nước đi sau, quá trình hội nhập quốc tế chưa dài, lại bị cạnh tranh gay gắt nên ít có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ. Thứ hai, nước ta chưa tạo ra một quỹ gen ổn định, các chủng loại cây ăn quả đặc sản, có giá trị kinh tế, với số lượng lớn. Thứ ba, các vùng trồng cây ăn quả ở nước ta quá phân tán tủn mủn, sản lượng không ổn định, giao thông khó khăn, giá thành cao, hạn chế năng lực cạnh tranh. Thứ tư công nghệ chế biến hoa quả Việt Nam vừa thiếu vừa lạc hậu, không đáp ứng đủ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, giảm giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho người sản xuất. Thứ năm hầu hết các hộ trồng cây trái, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thiếu hiểu biết về quản lý và không cập nhất được các thông tin về thị trường, dễ gặp rủi ro, thua thiệt. Do dự báo trong vòng 5 đến 10 năm tới, tiêu thụ trái cây chủ yếu vẫn tập trung ở thị trường nội địa, khả năng xuất khẩu chưa cao.

· Đồng Nai là một tỉnh nằm trong khu vực có các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển cây ăn trái, tuy nhiên thực trạng và tương lai của ngành trồng, chế biến và tiêu thụ trái cây cũng gặp khó khăn tương tự như ngành trái cây của cả nước đó là vốn và thị trường tiêu thụ. Do đó đòi hỏi ngành phải có sự nỗ lực lớn và nhất là phải có định hướng đúng đắn để việc đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất, đây thực sự là bài toán khó giải cho ngành này trong tương lai. 

· Nếu như trái cây đóng hộp gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu thì các sản phẩm rau quả sấy khô đóng gói hay hộp có triển vọng trên thị trường tại các tỉnh phía Bắc Trung Quốc, Nga và các nước Đông âu, đây là khu vực thị trường tiềm năng đối với các loại rau quả chế biến khô. 
b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất

Hiện nay phần lớn các loại rau, trái cây trồng trên địa bàn Đồng Nai được tiêu thụ trực tiếp ở dạng tươi, không qua chế biến. Định hướng trong 5-10 năm tới sẽ đưa vào chế biến các loại rau, trái cây sau: 

· Chế biến đóng hộp các loại trái cây: nước dứa, chôm chôm, xoài, nấm, dưa chuột,...

· Chế biến sấy đóng gói các loại rau quả: chuối, mít, đu đủ, gừng, các loại rau...

Dự kiến sản lượng rau quả qua chế biến giai đoạn 2001-2005: 20.000 tấn/năm và đến giai đoạn 2006-2010 đạt 40.000 tấn/năm.

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

Để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng và nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến trái cây, định hướng phát triển một số loại cây trồng chủ yếu sau đây:

	
	2005
	2010

	Loại cây
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)

	Chuối
	8.000
	470
	305.500
	8.000
	500
	350.000

	Xoài
	2.700
	280
	33.600
	3.500
	280
	70.000

	Chôm chôm
	5.500
	350
	105.000
	5.500
	350
	157.500

	Sầu riêng
	1.600
	350
	31.500
	1.650
	350
	38.500

	Cây ăn quả khác
	9.000
	320
	288.000
	10.000
	330
	330.000

	Các loại rau
	10.000
	125
	125.000
	11.000
	135
	148.500


(Ghi chú: Diện tích trên là tổng diện tích cây trồng, còn sản lượng tính theo diện tích cây thu hoạch)

Phát triển các vùng nguyên liệu theo hướng chuyên canh, từng bước cải tạo vườn tạp, chú trọng sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao, đồng đều để đáp ứng yêu cầu của công nghệ chế biến và chất lượng cho xuất khẩu.

Từ đánh giá thực trạng cho thấy trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh chưa có đủ điều kiện để xây dựng nhà máy chế biến trái cây đóng hộp vì khó khăn về thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu còn phân tán và chỉ tập trung trong 1-2 tháng thu hoạch. Do đó các nhà vườn cần chú ý thị trường hiện nay chủ yếu cho ăn tươi là chính và cũng chưa xuất khẩu được nhất là phong trào trồng nhãn, xoài cần chú ý phát triển ở mức cân đối cung cầu ở trong nước để tránh dư thừa. 

Việc phát triển các vườn trái cây cần chú ý đầu tư khoa học kỹ thuật giống để tạo ra giống trái cây trái vụ phù hợp với từng khu vực nhằm kéo dài khoảng thời gian thu hoạch cung cấp sản phẩm trái cây cho thị trường. Hình thành vườn trái cây đặc sản như bưởi, nghiên cứu đầu tư vườn trái cây “sạch” để từng bước thăm dò thị trường xuất khẩu đồng thời đầu tư thiết bị bảo quản đóng gói hiện đại để xuất khẩu được trái cây tươi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

b.3. Đầu tư phát triển

b.3.1. Phát triển các cơ sở hiện có

Công ty Interfood:
· Giai đoạn 2001-2005: phát huy máy móc thiết bị đã đầu tư để sản xuất các sản phẩm theo dự án. Xem xét để di chuyển nhà máy vào khu công nghiệp để phù hợp qui hoạch và thuận lợi trong việc xử lý ô nhiễm mội trường.

· Giai đoạn 2006-2010: định hướng đầu tư mở rộng và nâng cấp máy móc thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sản phẩm sang nhiều loại thị trường khác nhau. Nhu cầu vốn đầu tư bổ sung khoảng 42.000 triệu đồng.
Công ty DonaNewtower: 
· Giai đoạn 2001-2005: phát huy máy móc thiết bị đã đầu tư để sản xuất các sản phẩm theo dự án.

· Giai đoạn 2006-2010: đầu tư nâng cấp dây chuyền thiết bị hiện có theo hướng đầu tư máy móc thiết bị mới công nghệ hiện đại nhằm mở rộng khả năng chế biến nhiều loại rau quả đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang nhiều loại thị trường khác nhau. Mục tiêu là góp phần đẩy mạnh xuất khẩu rau quả ra thị trường Quốc tế, giúp cho ngành trồng cây trái có thị trường ổn định để có điều kiện phát triển vườn trái cây theo qui mô lớn. Nhu cầu vốn đầu tư bổ sung khoảng 42.000 triệu đồng.
b.3.2. Đầu tư mới 

· Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc (Grainco): sẽ dự kiến xây dựng một nhà máy chế biến rau quả đóng hộp với thiết bị và công nghệ hiện đại của Italy, gắn với vùng nguyên liệu tại Long Khánh, công suất chế biến 20-40 tấn rau quả tươi/ngày, các sản phẩm là nấm, chôm chôm, sầu riêng,...đóng hộp, đồng thời đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tại khu vực này theo phương thức đầu tư vốn cho nông dân phát triển các trang trại chuyên canh cây ăn quả với qui mô khá lớn, sử dụng giống mới có năng suất và chất lượng ổn định nhằm cung cấp nguyên liệu có chất lượng cao cho nhà máy chế biến. Dự kiến vốn đầu tư cho giai đoạn 2001-2005 là 18.600 triệu đồng và giai đoạn 2006-2010 là 20.000 triệu đồng.
· Công ty Chế biến XNK- NSTP thực phẩm Đồng Nai: trong giai đoạn 2001-2005 sẽ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm trái cây tươi, sấy và đóng hộp tại Long Khánh. Sản phẩm chế biến gồm trái cây sấy chuối, mít, xoài và trái cây đóng hộp xoài, nhãn, chôm chôm, đu đủ, ớt. Đầu tư nhà xưởng và thiết bị sấy đóng gói, thiết bị chế biến trái cây đóng hộp và bảo quản đều nhập khẩu đạt trình độ tiên tiến với công suất dự kiến 3.000 tấn sản phẩm/năm. Nhu cầu vốn đầu tư 15.000 triệu đồng.
2.9. Công nghiệp chế biến thuốc lá

a. Dự báo thị trường

· Thị trường thuốc lá điếu: hiện nay thị trường thuốc lá điếu nội địa phần lớn là các sản phẩm do các công ty thuốc lá trong nước sản xuất hoặc do các công ty nước ngoài hợp tác với công ty trong nước sản xuất. Nhìn chung các loại thuốc lá trong nước đã thâm nhập vào thị trường người tiêu dùng và tạo được “gu” phù hợp, người tiêu dùng đã quen với các nhãn hiệu thuốc lá quen thuộc do Việt Nam sản xuất. Trong đó Công ty Thuốc lá Đồng Nai cũng đã thành công trong việc thâm nhập thị trường và đã chiếm được thị hiếu của người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên đôi khi thuốc lá trong nước cũng bị thuốc lá nhập lậu qua biên giới và thuốc lá giả tấn công làm ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường thuốc lá nội địa. Thị trường thuốc lá ổn định là nhờ nhà nước đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu và hàng giả làm rối loạn thị trường, thất thu thuế của nhà nước. Dự kiến trong giai đoạn tới thị trường thuốc lá trong nước vẫn ổn định và nhu cầu có xu hướng tăng chậm.

· Thị trường nguyên liệu thuốc lá: hiện nay sản lượng thuốc lá trồng trong nước đạt 30.000 tấn/năm, xuất khẩu khoảng 1.000 tấn/năm, thuốc lá trong nước đã thay thế toàn bộ nguyên liệu thuốc lá cấp thấp, chấm dứt nhập khẩu thuốc lá K mà trước đây mỗi năm phải nhập 8.000-10.000 tấn. Thuốc lá trong nước đã có đủ 3 loại nguyên liệu chính phục vụ phối chế thuốc điếu là thuốc lá sợi vàng Virginia, thuốc lá Burley và thuốc lá nâu địa phương. Chỉ tiêu phát triển nguyên liệu thuốc lá của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 là 30.000 ha với sản lượng hơn 80.000 tấn, trong đó nguyên liệu đã qua chế biến chiếm tỷ trọng gần 50% và nguyên liệu xuất khẩu khoảng 20%, năng suất bình quân 2,5-3 tấn/ha tùy theo loại nguyên liệu, dự kiến xuất khẩu thu 30 triệu USD/năm. Như vậy thị trường ngành sản xuất nguyên liệu thuốc lá kể cả trong nước và xuất khẩu, trong các năm tới phát triển khá nhanh, trong giai đoạn đến 2010 tăng 2,2 lần so với năm 2000.

b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

Ngành sản xuất thuốc lá là một ngành sản xuất đặc biệt, nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất cao vào người hút thuốc lá và cấm nhập khẩu thuốc lá ngoại. Nhà nước nắm độc quyền việc tổ chức sản xuất thuốc lá điếu, quản lý chặt chẽ chất lượng, công nghệ, thực hiện thống nhất và nghiêm ngặt các chính sách thuế. Do đó định hướng cho ngành sản xuất thuốc lá cũng phải theo một chính sách thống nhất về sản xuất và tiêu thụ thuốc lá của nhà nước.

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất.

Căn cứ thị trường trong nước và xuất khẩu định hướng sản xuất ngành thuốc lá như sau:

· Giai đoạn 2001-2005: 170 triệu bao thuốc lá/năm và 15.000 tấn nguyên liệu thuốc lá chế biến/năm.

· Giai đoạn 2006-2010: 200 triệu bao thuốc lá/năm và 21.000 tấn nguyên liệu thuốc lá chế biến/năm.

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

Định hướng phát triển trồng cây thuốc lá như sau: tập trung chuyển hướng vùng nguyên liệu thuốc lá Tân Phú, Định Quán và Long Thành sang trồng nguyên liệu thuốc lá vàng sấy, áp dụng các giống thuốc lá có chất lượng cao nhanh chóng chuyển giao cho nông dân vì các doanh nghiệp chế biến thuốc lá hiện nay không thu mua loại thuốc lá đen nữa. Đồng thời các doanh nghiệp chế biến cần hướng dẫn cho nông dân đầu tư các loại thiết bị sấy phù hợp để đáp ứng nhu cầu sấy thuốc lá vàng sấy.

· Giai đoạn 2001-2005: trồng 12.000 ha với năng suất 0,9 tấn/ha và sản lượng 10.800 tấn/năm.

· Giai đoạn 2006-2010: trồng 12.000 ha với năng suất 1 tấn/ha và sản lượng 12.000 tấn/năm.

b.3. Đầu tư phát triển

Thị trường ngành thuốc lá trong tương lai tương đối ổn định với tốc độ tăng chậm, do vậy chỉ cần đầu tư mở rộng các cơ sở hiện hiện có là có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Công ty thuốc lá Đồng Nai:

· Giai đoạn 2001-2005: dự kiến đầu tư bổ sung nâng công suất nhà máy lên 200 triệu gói thuốc/năm, dự kiến vốn đầu tư là 25.000 triệu đồng.

· Giai đoạn 2006-2010: tiếp tục đầu tư bổ sung nâng cao chất lượng sản phẩm, dự kiến vốn đầu tư là 15.000 triệu đồng.

Công ty nguyên liệu thuốc lá Nam: 
· Giai đoạn 2001-2005:  tích cực hỗ trợ cho nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chuyển đổi tập quán sản xuất thuốc lá sợi sang trồng và sấy thuốc lá vàng đồng thời thực hiện đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn phía Nam theo sự phân công của Tổng Công ty. Phát huy công suất nhà máy chế biến nguyên liệu hiện có đồng thời nhanh chóng nhập khẩu dây chuyền chế biến nguyên liệu thuốc lá mới công suất 24.000 tấn/năm với vốn đầu tư 110.000 triệu đồng.

· Giai đoạn 2006-2010: tiếp tục đầu tư hiện đại hóa dây chuyền chế biến nguyên liệu đầu tư giai đoạn 2001-2005. Nhu cầu vốn đầu tư 110.000 triệu đồng cho dây chuyền thiết bị mới và 60.000 triệu đồng cho việc phát triển vùng nguyên liệu. 
2.10. Công nghiệp chế biến bông vải

a. Dự báo thị trường

· Cho đến nay, chưa có loại sợi hóa học nào có thể thay thế được sợi bông: vải bông đẹp, mềm mại và rất hợp vệ sinh. Vì vậy những năm gần đây, xu hướng sử dụng sợi bông ngày càng tăng. Đó là một tín hiệu thị trường rất có triển vọng cho ngành trồng và chế biến bông trong tương lai.

· Dự tính đến năm 2005-2010, ngành dệt mỗi năm cần khoảng 100.000 tấn bông xơ tương đương 270.000 tấn bông hạt. Đặt mục tiêu đáp ứng được 30-40% nhu cầu trên tức là từ 30.000 tấn-40.000 tấn bông xơ/năm. Để hiện được mục tiêu trên, ngành bông Việt Nam phấn đầu đến năm 2005 đạt diện tích trồng 45.000 ha bông và tăng lên 60.000 ha vào năm 2010, với năng suất bình quân 0,6-0,7 tấn bông xơ/ha và sản lượng đạt từ 30.000 tấn đến 40.000 tấn bông xơ/năm. Như vậy thị trường sản phẩm bông xơ nội địa luôn rộng mở đối với ngành bông Việt Nam. 
b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất

· Căn cứ vào năng lực hiện nay của 2 cơ sở chế biến bông ở Đồng Nai: Công ty Bông Đồng Nai công suất chế biến hiện nay là 3.000 tấn bông hạt/năm sẽ đầu tư mở rộng công suất chế biến lên 10.000 tấn bông hạt/năm vào năm 2001. Công suất chế biến của CN Công ty Bông Việt Nam là 9.000 tấn bông hạt/năm. Định hướng sản lượng chế biến bông trong giai đoạn 2001-2010 trên địa bàn như sau:

· Giai đoạn 2001-2005: mục tiêu chế biến 12.000 tấn bông hạt/năm tương đương 4.000 bông xơ/năm .

· Giai đoạn 2006-2010: mục tiêu chế biến 21.000 tấn bông hạt/năm tương đương 7.000 bông xơ/năm .

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

· Đồng Nai nằm trong khu vực được qui hoạch trồng bông thích hợp và có năng suất khá cao, năm 1999 năng suất bình quân đạt 1 tấn bông hạt/ha so với trung bình cả nước đạt 8,9 tạ bông hạt/ha, nhưng so với năng suất bình quân trên thế giới thì vẫn còn rất thấp (TB thế giới là 1.725 kg bông hạt/ha). Định hướng của ngành bông Đồng Nai phấn đấu đạt năng suất 1,800 kg bông hạt/ha, bằng với năng suất trung bình của thế giới và chỉ tiêu năng suất của ngành bông đến giai đoạn 2006-2010. 

· Theo qui  hoạch nông nghiệp và nông thôn Đồng Nai đến năm 2010 đã qui hoạch diện tích bông như sau:

· Giai đoạn 2001-2005: trồng 10.000 ha bông với năng suất 1,5 tấn/ha và sản lượng đạt 15.000 tấn bông hạt.

· Giai đoạn 2006-2010: trồng 12.000 ha bông với năng suất 1,8 tấn/ha và sản lượng đạt 21.600 tấn bông hạt.

b.3. Đầu tư phát triển

b.3.1. Phát triển các cơ sở hiện có

Công ty Bông Đồng Nai: 
· Giai đoạn 2001-2005: triển khai đầu tư dự án mở rộng Nhà máy cán bông Đồng Nai tăng công suất chế biến bông lên 10.000 tấn bông hạt/năm, vốn đầu tư là 11.700 triệu đồng và dự kiến đến năm 2001 sẽ đưa vào sản xuất.

· Giai đoạn 2006-2010: tiếp tục đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng chế biến bông cần vốn đầu tư 10.000 triệu đồng.

CN Công ty Bông Việt Nam: 
· Giai đoạn 2001-2005: đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng chế biến bông cần vốn đầu tư 10.000 triệu đồng.

· Giai đoạn 2006-2010: đầu tư nâng cấp thiết bị, cải tạo và mở rộng nhà xưởng để đạt công suất chế biến 12.000 tấn bông hạt/năm, vốn đầu tư dự kiến 10.000 triệu đồng.

b.3.2. Đầu tư mới: việc phát triển nguồn nguyên liệu còn gặp nhiều khó khăn nên trong giai đoạn này chưa cần phát triển thêm dự án mới.

2.11. Công nghiệp chế biến cao su

a. Dự báo thị trường

Các sản phẩm cao su đã được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao là một thị trường to lớn, hết sức lý tưởng cho đầu ra của ngành công nghiệp cao su. Dự báo các sản phẩm như săm lốp xe ô tô, xe máy, xe đạp và các loại xe công nghiệp khác sẽ có nhu cầu tăng rất nhanh trong 10 năm tới vì số lượng các loại xe không ngừng tăng lên cùng với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa được đẩy mạnh ở nước ta, nhu cầu các sản phẩm này có thể tăng từ 10-15% mỗi năm.

b. Định hướng phát triển đến 2005 và có tính đến 2010

b.1. Sản phẩm - sản lượng sản xuất.

· Sản phẩm sản xuất giai đoạn 2001-2005: 5 triệu săm lốp xe máy, 14 triệu săm lốp xe đạp, 5 triệu vỏ ruột xe công nghiệp và 7,1 triệu đôi đế giày các loại.

· Sản phẩm sản xuất giai đoạn 2006-2010: 8 triệu săm lốp xe máy, 19 triệu săm lốp xe đạp, 9 triệu vỏ ruột xe công nghiệp; và 8,1 triệu đôi đế giày các loại.

b.2. Phát triển nguồn nguyên liệu

Theo qui  hoạch nông nghiệp và nông thôn Đồng Nai giai đoạn 2001-2010 đã qui hoạch diện tích cao su như sau:

· Giai đoạn 2001-2005: trồng 44.500 ha cao su với năng suất 1,5 tấn/ha và sản lượng đạt 55.500 tấn cao su.

· Giai đoạn 2006-2010: trồng 45.000 ha bông với năng suất 1,7 tấn/ha và sản lượng đạt 68.000 tấn cao su.

b.3. Đầu tư phát triển

b.3.1. Phát triển các cơ sở hiện có

Xí nghiệp Cao su Đồng Nai:  phát huy công suất đã đầu tư.

Công ty LD Cao su Kenda: giai đoạn 2001-2005 (năm 2003) sẽ mở rộng nhà xưởng 5000 m2, đầu tư dây chuyền cán trộn cao su với vốn đầu tư 7.000 triệu đồng và sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2003. Giai đoạn 2006-2010 đầu tư mở rộng sản xuất cần vốn đầu tư 20.000 triệu đồng.

b.3.2. Đầu tư mới: hiện nay công nghiệp trong nước chỉ sử dụng 20% sản lượng cao su tự nhiên sản xuất hàng năm, còn lại 80% sản lượng xuất khẩu dước dạng thô, thị trường giá cả không ổn định, hiệu quả kinh tế thấp. Do vậy cần phải đầu tư mới máy móc thiết bị công nghệ chế biến cao su tự nhiên hiện nay để sử dụng trong công nghiệp sản xuất săm lốp ôtô, xe 2 bánh...nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguyên liệu cao su tự nhiên.

2.12. Ngành sơ chế nông sản 

· Ngành sơ chế nông sản như sấy bắp, lúa, bóc vỏ cà phê...sẽ vẫn tiếp tục phát triển để nhằm mục đích giải quyết tại chỗ khâu sơ chế sau thu hoạch để nâng cao chất lượng nông sản. Bên cạnh đó có nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và quốc doanh chế biến nông sản đã trang bị cả những hệ thống sấy hiện đại, khép kín từ sấy đến chế biến. Trong giai đoạn tới nhu cầu nông sản cho các doanh nghiệp chế biến sẽ tăng lên và việc xuất khẩu sản phẩm thô sẽ giảm dần, do đó qui mô ngành sơ chế nông sản cũng chỉ là qui mô nhỏ, trang bị thô và phục vụ cho nhu cầu tại chỗ cho nông dân.

· Trong giai đoạn tới ngành công nghiệp cần nghiên cứu tạo ra thiết bị sấy và bảo quản nông sản phù hợp khả năng của nông dân để đáp ứng nhu cầu sấy và bảo quản tại chỗ cho nông dân. Tránh tình trạng nông sản xuống cấp vì không bảo quản tốt hoặc bị ép giá bán tươi, gây thiệt hại cho nông dân.

Qua việc đánh giá thực trạng ngành công nghiệp chế biến giai đoạn 1996-2000 và qua phân tích dự báo thị trường giai đoạn 2000-2010. Trên cơ sở đó, bản báo cáo đề ra những định hướng phát triển công nghiệp chế biến đến năm 2005 có tính đến năm 2010, tổng hợp một số chỉ tiêu chính sau đây:

Sản phẩm chủ yếu - Sản lượng đến năm 2010
	Sản phẩm chủ yếu
	Đơn vị
	Sản lượng năm 2000
	Sản lượng đến 2005
	Sản lượng đến 2010
	Tốc độ tăng BQ 2001-2005
	Tốc độ tăng BQ 2006-2010

	1. Đường tinh luyện RE
	1000tÊn
	85
	120
	150
	7,15
	4,60

	2. Đường RS
	tÊn
	15.652
	25.000
	30.000
	9,85
	3,75

	3. Bánh kẹo các loại
	tÊn
	10.441
	15.000
	20.000
	7,50
	6,00

	4. Bột ngọt
	1000tÊn
	101
	130
	180
	5,20
	6,75

	5. Tinh bột khoai mỳ
	tÊn
	24.000
	30.000
	50.000
	4,60
	10,75

	6. Nhân điều xuất khẩu
	tÊn
	3.810
	5.000
	7.000
	5,60
	7,00

	7. Dầu vỏ hạt điều
	tÊn
	2.000
	3.000
	4.000
	8,45
	5,95

	8. Thức ăn gia súc các loại
	1000tÊn
	832
	1.300
	1.800
	9,35
	6,75

	9. Mổ thịt gia súc gia cầm
	tÊn
	200
	5.000
	10.000
	
	14,90

	10. Sữa bột các loại
	tÊn
	8.300
	13.000
	20.000
	11,90
	9,00

	11. Sữa tươi đóng hộp
	tÊn
	
	2.000
	4.000
	
	14,90

	12. Cà phê hòa tan
	tÊn
	4.180
	5.500
	7.000
	5,65
	5,00

	13. Cà phê bột
	tÊn
	200
	1000
	1.500
	38,00
	8,45

	14. Thực phẩm dạng bột 
	tÊn
	3.000
	4.000
	6.000
	5,95
	8,45

	15. Rau quả đóng hộp
	tÊn
	9.000
	20.000
	30.000
	17,30
	8,45

	16. Thuốc lá điếu
	triệu bao
	145
	170
	200
	3,25
	3,30

	17.Thuốc lá nguyên liệu CB
	tÊn
	9.000
	15.000
	21.000
	10,75
	7,00

	18. Bông xơ
	tÊn
	1.845
	4.000
	7.000
	16,75
	11,85

	19. Săm lốp xe gắn máy
	1000 cái
	2.500
	5.000
	8.000
	14,90
	9,90

	20. Săm lốp xe đạp
	1000 cái
	9.000
	14.000
	19.000
	9,25
	6,30

	21. Vỏ ruột xe CN
	1000 cái
	3.000
	5.000
	9.000
	10,75
	12,5

	22. Đế giày các loại
	1000 đôi
	6.700
	7.100
	8.100
	1,20
	2,70


Dự kiến phát triển một số nguyên 

liệu nông sản đến năm 2010:

Cây trồng:

	
	1999
	2005
	2010

	Loại cây
	Diện tích (ha)
	NS (tÊn/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Diện tích (ha)
	NS (tÊn/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Diện tích (ha)
	NS (tÊn/ha)
	Sản lượng (tấn)

	Mía
	12.453
	43,6
	542.627
	14.000
	55
	770.000
	14.000
	60
	840.000

	Khoai mú
	14.389
	15,5
	223.052
	13.000
	20
	260.000
	13.000
	21
	273.000

	Điều
	30.498
	0,40
	8.050
	36.000
	1
	31.000
	40.000
	1,0
	40.000

	Bắp
	61.709
	3,36
	207.450
	65.000
	4,5
	292.500
	65.000
	5
	325.000

	Đậu nành
	13.694
	0,79
	10.856
	14.000
	1,4
	19.600
	14.000
	1,6
	22.400

	Cà phê
	30.241
	1,31
	31.800
	26.500
	2
	46.000
	26.500
	2,5
	62.500

	Thuốc lá
	13.342
	0,66
	8.829
	12.000
	0,9
	10.800
	12.000
	1
	12.000

	Cao su
	40.079
	1,07
	37.484
	44.500
	1,5
	55.500
	45.000
	1,70
	68.000

	Bông
	3.880
	1,03
	4.012
	10.000
	1,5
	15.000
	12.000
	1,8
	21.600

	Rau quả
	25.429
	
	302.944
	27.800
	
	888.600
	39.650
	
	1.094.500


(Ghi chú: Diện tích trên là tổng diện tích cây trồng, còn sản lượng tính theo diện tích cây thu hoạch)

Vật nuôi:

	
	§vt
	1999
	2005
	2010

	Đàn heo
	Con
	537.000
	650.000
	750.000

	Đàn bò thịt
	Con
	52.000
	68.000
	72.800

	Đàn bò sữa
	con
	1.720
	2.000
	2.200

	Đàn gia cầm
	1000 con
	8.000
	12.000
	15.000


Các dự án đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư 2001-2010

	Tên doanh nghiệp
	Tên dự án đầu tư
	Giai đoạn  2001- 2005 (Tr.đ)
	Giai đoạn 2006- 2010

(Tr.®)

	C.ty Đường Biên Hòa
	Trang bị bổ sung MMTB
	35.400
	30.000

	C.ty Đường La Ngà
	Mở rộng sản xuất
	11.300
	15.000

	C.ty Đường Trị An
	Nâng công suất chế biến
	3.277
	

	C.ty Bánh kẹo Biên Hòa
	Đầu tư bổ sung
	
	30.000

	C.ty Bột ngọt Vedan
	Mở rộng sản xuất
	294.000
	420.000

	C.ty Bột ngọt Ajinomoto
	Mở rộng sản xuất
	
	400.000

	C.ty Donafood
	Đầu tư bổ sung
	50.100
	30.000

	C.ty TNHH Hảo
	Đầu tư bổ sung
	5.000
	

	XN CBTP chăn nuôi
	Hiện đại hóa MMTB
	16.500
	6.500

	C.ty Chinfon
	Đầu tư mở rộng
	
	42.000

	C.ty CP- Việt Nam
	Đầu tư nhà máy mới
	
	140.000

	C.ty TNHH Thanh Bình
	XD nhà máy TĂGS mới
	25.000
	

	C.ty TNHH Long Châu
	Nâng công suất 
	10.000
	

	CtyTÝn NghÜa+Proconco
	Nhà máy giết mổ gia súc
	30.000
	30.000

	Nhà máy sữa Dielac
	Nâng công suất 
	15.000
	15.000

	C.ty Bò sữa Lothamilk
	Đầu tư bổ sung
	10.000
	10.000

	C.ty cà phê Biên Hòa
	Đầu tư bổ sung
	
	10.000

	C.ty Grainco
	N/M rau quả đóng hộp
	18.600
	20.000

	C.ty Interfood
	Hiện đại hóa MMTB
	
	42.000

	C.ty Dona Newtower
	Hiện đại hóa MMTB
	
	42.000

	C.ty Thuốc Lá Đồng Nai
	Nâng công suất
	25.000
	15.000

	C.ty NL thuốc lá Nam
	Đầu tư hiện đại hóa
	110.000
	180.000

	C.ty Bông Đồng Nai
	Đổi mới MMTB
	11.700
	10.000

	CN Cty Bông Việt Nam
	Hiện đại hóa + mở rộng
	10.000
	10.000

	Công ty cao su Kenda
	Đầu tư bổ sung
	7.000
	20.000

	Các dự án đầu tư khác
	Đầu tư mới
	200.000
	300.000

	Tổng cộng:
	
	887.877
	1.817.500


phần iv 

giải pháp phát triển
công nghiệp chế biến nông sản

 đến năm 2005 có tính đến 2010

1- Qui hoạch phát triển nguồn nguyên liệu, đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Qua phân tích thực trạng về nguyên vật liệu cho thấy, tuy nguồn nguyên liệu nông sản của tỉnh phong phú đa dạng song nhìn chung còn phân tán, năng suất cây trồng thấp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới còn hạn chế, còn sử dụng giống cây trồng cũ năng suất, chất lượng thấp... Do đó để cung cấp đủ nguồn nguyên liệu có chất lượng cao, giá thành hợp lý cho công nghiệp chế biến thì giải pháp để hình thành vùng nguyên liệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành công nghiệp chế biến. Dựa trên thế mạnh tiềm năng của tỉnh, cần tập trung vào một số cây trồng là nguyên liệu chính cho công nghiệp chế biến sau:

a. Vùng chuyên canh mía

Cây mía là nguyên liệu chính để sản xuất đường, chiếm trung bình 60% giá thành sản xuất đường, do đó nếu năng suất mía thấp, trữ lượng đường thấp tất yếu dẫn đến giá thành đường cao. Hiện nay cây mía ở nước ta có giá thành cao và chất lượng thấp cho nên không thể cạnh tranh với các nước trong khu vực ví dụ như Thái Lan giá thành nguyên liệu mía hiện tại chỉ khoảng 14 USD/tấn tương đương 200.000 ĐVN, trong khi giá mía nước ta là 250.000 đ/tấn. Do vậy để giảm giá thành đường sản xuất, một trong những vấn đề mấu chốt đó là giải quyết tăng năng suất và chất lượng mía nguyên liệu, để tăng năng suất cây mía cần có biện pháp sau đây:

· Cần đẩy nhanh áp dụng các giống mía mới có năng suất cao, thực tế cho thấy, khi áp dụng giống mía mới năng suất mía có thể tăng vọt từ 50 tấn/ha lên 70-80 tấn/ha. Năng suất mía hiện nay ở Đồng Nai trung bình khoảng 45 tấn/ha, nếu áp dụng giống mới và các biện pháp chăm sóc khác tăng năng suất lên 75 tấn/ha, tăng 67% so với hiện nay, sẽ giúp cho ngành đường hạ giá thành đáng kể.

· áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc cây mía, thực hiện cơ giới hoá để tăng năng suất hạ giá thành trong khâu chăm sóc, thu hoạch.

· Cần chú trọng đầu tư cho hệ thống thủy lợi tưới cho cây mía, khảo sát số liệu thế giới và từ kinh nghiệm thực tế ở nước ta cho thấy, mía có tưới thường đạt năng suất cao gấp 2-3 lần so với không tưới.

· Cần phải phổ biến rộng rãi những kiến thức và các điều kiện cần thiết đến người trồng mía và bảo vệ quyền lợi nông dân trồng mía để sự gắn kết giữa nông dân và nhà máy sản xuất đường ngày càng chặt chẽ.

b. Vùng chuyên canh điều

Qua đánh giá thực trạng nguyên liệu cho ngành điều cho thấy, hai năm qua đã không đủ hạt điều thô cho các nhà máy chế biến trên địa bàn cả nước cũng như tại Đồng Nai nói riêng. Do đó việc cải tạo vườn điều, trồng mới để tăng năng suất cây điều có vai trò rất quan trọng đối với ngành chế biến hạt điều hiện nay và triển vọng trong vài năm tới.

Theo định hướng, Đồng Nai sẽ đẩy mạnh sản xuất với cây điều, rà soát qui hoạch sử dụng quĩ đất để phát triển 40.000 ha điều trong 10 năm tới. Tập trung thâm canh cải tạo vườn điều hiện có đạt 40.000 tấn điều thô vào năm 2005. Đồng thời trong năm 2000 sẽ sản xuất 400.000 cây giống cao sản để cung ứng cho nông dân. Ngoài ra phải đảm bảo chính sách thu mua, công bố giá sàn đầu vụ và đầu tư vốn cho Donafood đảm bảo thu mua hết hạt điều trong dân. Qua đó giải pháp cấp bách cho cây điều Đồng Nai là phải cải tạo để nâng cao năng suất các vườn điều hiện nay lên từ 1 - 1,5 tấn/ha đồng thời về lâu dài vì quĩ đất có hạn nên phải thay thế dần bằng giống điều cao sản có năng suất cao. Cụ thể cần có các biện pháp sau:

· Cần có chính sách động viên nông dân ổn định vườn điều tránh tình trạng chặt điều trồng cây khác trước mắt có hiệu quả kinh tế hơn.

· Cho nông dân vay vốn ưu đãi để cải tạo và phát triển vườn điều giống mới, thời gian vay vốn phải đảm bảo cho đến khi vườn điều cho thu hoạch.

· Công ty Donafood là công ty nhà nước đồng thời là đầu mối tiếp nhận các giống mới, kỹ thuật trồng và chăm sóc mới từ các cơ quan nghiên cứu, là đơn vị trực tiếp sản xuất giống cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có biện pháp đẩy mạnh việc thay thế dần các vườn điều thoái hóa bằng vườn điều giống mới có năng suất cao. Đồng thời phổ biến rộng rãi giống mới, kỹ thuật canh tác mới từ làm đất, đào hố, mật độ trồng, chăm sóc bón phân, bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu bệnh đến nông dân một cách nhanh nhất để các vườn điều phát triển theo đúng định hướng và có năng suất cao từ 1-1,5 tấn/ha.

c. Vùng luân canh bắp, đậu nành, bông, thuốc lá, khoai mỳ

Đây là những cây trồng có thể bố trí trồng luân canh và xen canh. Đồng Nai là một tỉnh có điều kiện đất đai, khí hậu rất thuận lợi cho phát triển các cây trồng ngắn ngày như bắp, đậu nành, bông, thuốc lá,...Tuy nhiên muốn tạo ra được bước đột phá về năng suất, chất lượng thì vấn đề ưu tiên hàng đầu cho các loại cây trồng này là chọn, nhân giống và nhập các loại giống có năng suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên nước ta. Bên cạnh biện pháp về giống, cần có những biện pháp đồng bộ khác như cơ giới hóa, cải tạo đất, và các biện pháp canh tác, bón phân phù hợp... Tóm lại phải có những giải pháp đồng bộ mới tạo ra cây trồng có năng suất và chất lượng cao, tạo ra cơ sở nguyên liệu vững chắc cho công nghiệp chế biến.

Riêng đối với cây thuốc lá trong xu thế hội nhập, để thực hiện mục tiêu thay thế hàng nhập khẩu, cạnh tranh được với hàng nhập thì cần phải cải tiến công nghệ và mô hình trồng cây thuốc lá theo qui mô trang trại, đồng thời áp dụng các giống mới và các biện pháp canh tác phù hợp nhằm nâng cao năng suất và hạ giá thành thuốc lá.

d. Tạo vùng chuyên canh trái cây, vùng rau xanh

Qua đánh giá thực trạng cho thấy các vườn trái cây hiện nay chủ yếu là vườn tạp và khả năng cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến còn rất hạn chế về số lượng và chất lượng. Do vậy, vấn đề cần giải quyết hiện nay song song với việc phát triển các nhà máy chế biến trái cây, cần tiến hành qui hoạch vùng nguyên liệu theo hướng thâm canh và chuyên môn hóa, nhằm tạo ra năng suất chất lượng trái cây và nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy hoạt động. Cùng với việc đẩy mạnh công tác khuyến nông, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, cần hỗ trợ vốn cho nông dân cải tạo vườn, xây dựng mối quan hệ liên kết giữa nhà vườn với nhà nghiên cứu và cơ sở chế biến để ổn định đầu vào đầu ra cho nông dân.

Đặc biệt về giống, cần phải có bộ giống tốt, năng suất cao theo hướng tuyển chọn giống sẵn, nhập khẩu, lai tạo giống mới. Để tạo ra vườn trái cây mới có năng suất cao, chất lượng tốt phải mất ít nhất 5 năm, do vậy ngay từ bây giờ phải có kế hoạch trồng các vườn trái cây giống mới, cần phải có sự phối hợp hài hòa giữa người trồng và nhà máy chế biến, tạo điều kiện ổn định cho người trồng yên tâm đầu tư. Nếu nhà nước không định hướng cho người nông dân đầu tư thì trong 5-7 năm tới, tỉnh ta vẫn chưa thể có vườn trái cây nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

Một điểm rất cần được chú ý khi xây dựng các vườn trái cây trong thời gian tới là phải đặt chỉ tiêu cho việc sản xuất rau quả “sạch”, cần phải nghiên cứu việc giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu vì muốn xuất khẩu rau quả ra thị trường thế giới thì càng sử dụng càng ít thuốc trừ sâu càng tốt (Công nghiệp trái cây New Zealand xuất khẩu 1,7 tỷ USD/năm nhờ trái cây luôn “ tươi, sạch và xanh”).
Để phục vụ tốt hình thành các vùng chuyên canh trái cây, vùng rau xanh, khắc phục tình trạng sản xuất mang tính tự phát, cần tạo điều kiện tốt để xây dựng và phát triển các HTX nông nghiệp nhằm cung cấp các dịch vụ như phân bón, giống, thủy lợi, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ và hỗ trợ tốt cho việc hình thành các vùng chuyên canh trái cây rau xanh với qui mô sản xuất hàng hóa cao, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

e. Hình thành vùng chăn nuôi tập trung bò sữa, bò thịt, heo, gia cầm

Nhu cầu nguyên liệu sữa cho ngành chế biến sữa Việt Nam là rất lớn. Vấn đề đặt ra là phải tiếp tục đẩy mạnh mở rộng vùng nguyên liệu cho ngành chế biến sữa. Chăn nuôi bò sữa hiện nay còn chưa phổ biến trong dân, do đó cần có biện pháp huy động các thành phần kinh tế tham gia nuôi bò sữa, cho nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển đàn bò sữa và mua trang thiết bị cho các trạm thu mua sữa, nghiên cứu thêm các chính sách ưu tiên phát triển ngành chăn nuôi bò sữa. Đây là giải pháp cần phải tiến hành đồng bộ giữa nhà nước và nhân dân cùng làm mới có hiệu quả.

Cần sớm hình thành vùng chăn nuôi bò thịt, heo, gia cầm phục vụ cho ngành chế biến đồ hộp thực phẩm. Giải pháp hình thành vùng chăn nuôi hình thức công nghiệp cần phải tiến hành song song đồng bộ với đầu tư các cơ sở chế biến hiện đại, đủ sức chế biến các sản phẩm của ngành chăn nuôi và là nơi tiêu thụ phần lớn các sản phẩm chăn nuôi. Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp chế biến và ngành chăn nuôi để tạo tiền đề tốt cho 2 ngành này thúc đẩy nhau phát triển.

2 - Từng bước đổi mới kỹ thuật và công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, để từng bước hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

Công nghệ chế biến nông sản gần như chiếc cầu nối để đưa các nông sản Việt Nam ra thị trường thế giới, chủ trương của Nhà nước cũng khẳng định phải đầu tư công nghệ chế biến nông sản hiện đại thì mới cạnh tranh được trên thị trường xuất khẩu nông sản. Công nghiệp chế biến phải đổi mới công nghệ phù hợp để từng bước tạo thị trường cho nông sản.

· Ngành chế biến mía đường: để hạ giá thành đường, một yếu tố quan trọng là đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại vào công nghiệp chế biến đường. Kiểm soát chặt chẽ khâu nhập khẩu thiết bị, nghiên cứu mở rộng qui mô và đổi mới thiết bị, công nghệ cho các cơ sở chế biến hiện có nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, tham gia vào thị trường thế giới và khu vực. Nghiên cứu đầu tư mới và nâng cấp cơ sở hiện có nhằm đa dạng hóa sản phẩm sử dụng đường như bánh, kẹo..., tạo thêm thị trường cho ngành mía đường.

· Từng bước nâng công nghệ chế biến hạt điều: khâu xử lý nhiệt, từng bước ứng dụng phương pháp dùng hơi quá nhiệt để hạn chế sự ô nhiễm môi trường và sẽ từng bước thay thế phương pháp chao dầu hiện nay. Khâu cắt tách vỏ, nâng dần mức độ cơ khí hóa cắt tách (tự động hoặc bán tự động) sao cho đảm bảo năng suất cao đồng thời tỷ lệ bể vỡ nhân thấp nhất. Khâu sấy nhân, cần rút ngắn thời gian sấy hạt điều nhân,... đồng thời kết hợp tăng cường đầu tư chế biến dầu vỏ hạt điều. 

· Ngành chế biến sữa: tiếp tục đẩy mạnh mũi nhọn khoa học công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm. Giai đoạn đến 2010 để đảm bảo khả năng cạnh tranh thắng lợi khi hòa nhập thị trường khu vực và thế giới, sẽ định hướng tập trung đầu tư công nghệ mới, sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế xuất khẩu, bên cạnh đó chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường nhất là thị trường xuất khẩu để hướng công tác đầu tư đúng hướng và phù hợp với nhu cầu của thị trường.

· Ngành chế biến rau quả: song song với đầu tư kỹ thuật mới cho phát triển vùng nguyên liệu, cần đầu tư nâng cấp, trang bị kỹ thuật mới cho các cơ sở hiện có đồng thời xây dựng nhà máy chế biến rau quả hiện đại tại Long Khánh nhằm sản xuất sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh đó việc xuất khẩu rau quả tươi cũng là một hướng cần được xem xét vì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. (New Zealand đã rất thành công trong việc xuất khẩu rau quả tươi nhờ chú trọng nghiên cứu sâu về ngành khoa học bảo quản). Muốn vậy cần phải đầu tư nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật bảo quản và tiếp cận những kỹ thuật bảo quản tiên tiến trên thế giới nhằm bảo đảm cho trái cây sau thu hoạch đến các thị trường ở xa trong tình trạng luôn tươi và bán được giá cao.

· Ngành đồ hộp thực phẩm: trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị trường, và có định hướng thị trường cụ thể, khảo sát đầu tư 01 nhà máy chế biến thực phẩm với kỹ thuật hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu và vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Ngành chế biến bông vải, thuốc lá, cao su: đầu tư nâng cấp các cơ sở chế biến hiện có với công nghệ hiện đại, phục vụ cho việc chế biến nguyên liệu trên địa bàn, đảm bảo chất lượng cao để đóng vai trò thay thế hàng nhập khẩu.

· Ngành chế biến thức ăn gia súc: cần từng bước đầu tư công nghệ mới, sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, hiệu quả sử dụng thức ăn cao để phù hợp với các giống con vật nuôi mới ngày càng du nhập nhiều vào nước ta.

· Ngành chế biến cà phê: tỉnh ta có nguồn cà phê hạt 30.000-35.000 tấn/năm, trong đó tỷ lệ cà phê qua chế biến còn rất thấp mà chủ yếu là xuất khẩu dạng thô. Do vậy ngành chế biến cà phê cần nghiên cứu từng loại thị trường, tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị hiện đại phù hợp để sản xuất các phê hòa tan và cà phê bột chất lượng cao cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Ngoài ra xuất phát từ thực trạng nông nghiệp của tỉnh vẫn còn trong tình trạng sản xuất phân tán, chưa hình thành những vùng chuyên canh lớn nên hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản là cần kết hợp các cơ sở chế biến có quy mô lớn, có công nghệ hiện đại với các cơ sở chế biến có quy mô nhỏ, sơ chế ở các vùng nguyên liệu để vừa bảo quản được nguyên liệu vừa tận dụng được phế liệu, phụ phẩm, tiết kiệm chi phí vận chuyển.

3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến gắn với việc phát triển ngành nghề nông thôn.

Phát triển công nghiệp chế biến phải là một bộ phận quan trọng của chương trình phát triển ngành nghề nông thôn, cụ thể như sau:

Sơ chế và sấy nông sản gồm: xay xát lúa gạo, sơ chế cà phê, sấy các loại nông sản, lảy bắp... Đây là các lĩnh vực sơ chế nông sản để phục vụ cho nhu cầu tại chỗ và bảo quản nông sản cho nông dân. Các máy móc thiết bị sơ chế và sấy này hiện nay ngành cơ khí trong nước đã có thể tự thiết kế và chế tạo phục vụ cho nhu cầu chế biến của nông dân.

Chế biến mía đường thủ công: đây là nhu cầu chế biến cần thiết phục vụ cho các vùng mía nằm ở vùng sâu khó vận chuyển đến các nhà máy chế biến công nghiệp.

Ngành chế biến lương thực: đây là ngành nghề cần thiết để chế biến sâu các loại lương thực như chế biến bún gạo, miến, bánh phở, các loại bánh... đáp ứng cho nhu cầu hàng ngày cho dân cư ở khu vực thành thị và nông thôn.

Ngành chế biến thịt: ngành chăn nuôi phát triển đòi hỏi phải phát triển ngành nghề chế biến thịt gia gia súc gia cầm gắn với các vùng nông thôn, vùng chăn nuôi. Các sản phẩm chế biến gồm: thịt tươi đông lạnh phục vụ tại chỗ, các sản phẩm chế biến sâu như giò, chả, nem chua, thịt quay, patê, xúc xích, thịt sấy khô, lạp xưởng... phục vụ cho dân cư đô thị và nông thôn. Về công nghệ thiết bị: trang bị các dây chuyền giết mổ qui mô nhỏ đồng bộ cả bao bì và phương tiện vận chuyển, bảo quản thích hợp ở vùng nông thôn để chế biến thịt gia súc, gia cầm phục vụ cho các thành phố và các khu công nghiệp; trang bị các máy nhỏ trong các khâu xay, nghiền, sấy, nướng, hấp thịt cho các cơ sở chế biến thịt qui mô nhỏ ở nông thôn.

Chế biến thức ăn chăn nuôi: bên cạnh xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi qui mô lớn là chính, ở nông thôn cần trang bị các máy nghiền thức ăn tinh để tận dụng nguyên liệu sẵn có trong dân, phối trộn thức ăn đậm đặc theo phương pháp thủ công để chế biến thức ăn tổng hợp nhằm phát triển chăn nuôi gia đình. ở vùng sâu vùng xa có sẵn nguyên liệu có thể xây dựng các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi qui mô nhỏ.

Chế biến rau quả: sơ chế, chế biến rau quả và bảo quản tươi nhằm hạn chế tổn thất và kéo dài thời gian tiêu thụ trên thị trường. Phát triển các cơ sở chế biến dạng bán thành phẩm cung cấp cho các nhà máy công nghiệp và các cơ sở chế biến rau quả theo công nghệ truyền thống ướp muối, sấy khô,...nhằm bảo quản được lâu và tiêu thụ ở các thị trường xa. Về công nghệ, thiết bị: đối với rau quả bảo quản tươi cần ứng dụng công nghệ bảo quản tiên tiến (lạnh, sinh học, hóa chất...) kết hợp với công nghệ truyền thống, phù hợp với qui mô hộ gia đình. Trang bị các dây chuyền chế biến đa dạng qui mô nhỏ 1000-1500 tấn/năm ở những vùng nguyên liệu phân tán để có thể chế biến được nhiều loại rau quả cho ra nhiều loại sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Để gắn chương trình phát triển công nghiệp chế biến nông sản với định hướng phát triển ngành nghề nông thôn cần phải hình thành những mô hình tổ chức sản xuất thích hợp để thúc đẩy ngành nghề ở nông thôn phát triển. Phát triển đa dạng các loại hình tổ chức sản xuất là biện pháp quan trọng để thúc đẩy ngành nghề nông thôn phát triển. Một trong những hình thức tổ chức sản xuất cần được chú trọng phát triển là xây dựng mô hình HTX kinh doanh tổng hợp gắn với các ngành nghề chế biến nông sản, thực phẩm. Do vậy, trong việc phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở nông thôn trong thời gian tới cần phát triển mô hình HTX dịch vụ hỗ trợ, sản xuất chủ yếu là hộ gia đình xã viên. Hợp tác xã làm dịch vụ hỗ trợ đầu vào, đầu ra, là cấu nối giữa các hộ nông dân với các hộ chế biến nông sản. Hợp tác xã rất cần sự hỗ trợ đầu tư để nâng cao hiệu quả thu mua, sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

4. Tiếp tục thực hiện và đổi mới chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu.

· Tiếp tục khuyến khích và kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển các dự án chế biến nông sản, thủy sản đảm bảo cân đối giữa khả năng sản xuất và chế biến, tìm thị trường xuất khẩu sản phẩm nông sản chế biến, chú trọng các dự án đầu tư chế biến thực phẩm thịt gia súc gia cầm, thủy sản và trái cây đóng hộp. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, có chính sách ưu đã miễn giảm tiền thuê đất để thu hút vốn đầu tư cho dự án chế biến trên các vùng chuyên canh.

· Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến nông sản đầu tư vốn, giống mới, kỹ thuật canh tác cho nông dân và thu mua lại nông sản. Phương thức này rất có lợi vì chất lượng nguyên liệu đảm bảo theo yêu cầu của doanh nghiệp và nông dân không phải lo thị trường (Công ty Vedan và Donafood đã làm tốt phương thức này).
· Chính sách cho vay vốn nhất là cho vay vốn vào các kỳ thu hoạch rộ sản phẩm để giúp cho các doanh nghiệp có đủ vốn huy động nguyên liệu dự trữ cho sản xuất. Đối với người nông dân sản xuất nguyên liệu cho chế biến, chính sách tín dụng cần hướng vào việc cho vay đủ vốn theo nhu cầu và chu kỳ cây trồng, có thời gian ân hạn nhất là cây dài ngày trong thời kỳ kiến thiết cơ bản.

· Đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, nâng cao kiến thức kỹ thuật, kinh tế và quản lý kinh doanh cho nông dân, chủ trang trại, các chủ doanh nghiệp chế biến. Xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công-nông nghiệp đủ trình độ và năng lực chỉ đạo sự liên kết chặt chẽ giữa công nghiệp chế biến và phát triển vùng nguyên liệu.

· Quản lý, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường. Kiểm tra xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh sản phẩm chế biến, sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, hàng giả, hàng kém phẩm chất, độc hại gây thiệt hại cho người sản xuất và người tiêu dùng.

5. Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ

Thị trường cho phát triển công nghiệp chế biến cần quan tâm từ hai hướng: thị trường đầu ra và thị trường đầu vào. Xử lý thị trường cho đầu ra sản phẩm phải quan tâm đến nhu cầu khách hàng về chất lượng, giá cả, thị trường thực tế và thị trường tiềm năng. Do đó phải đi từ thái độ và cách tiếp cận thị trường đối với từng doanh nghiệp cụ thể. Chính bản thân doanh nghiệp phải xác định được mặt hàng tham gia thị trường. Để giải quyết thị trường đầu vào cần có cơ chế phối hợp và gắn kết lợi ích giữa người sản xuất nguyên liệu và doanh nghiệp chế biến vì mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng và thu nhập cho cả hai phía. Để có thể thực hiện giải pháp thị trường trên cần thực hiện các biện pháp sau:

· Có chủ trương và thực hiện tốt biện pháp kích cầu nhằm mở rộng thị trường trong nước. Việc kích cầu không chỉ thông qua việc hạ giá thành sản phẩm chế biến, tăng thu nhập, sức mua trong dân đối với hàng tiêu dùng mà còn phải có chính sách kích thích phát triển ngành sản xuất có sử dụng nhiều nguyên liệu nông nghiệp qua chế biến như: tinh bột mì, bông sơ, thuốc lá, bánh kẹo, thức ăn gia súc...Ngoài ra cần đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị, cải tiến nhãn hiệu bao bì hấp dẫn để người tiêu dùng hiểu rõ chất lượng hàng nội, không còn tâm lý sùng hàng ngoại.

· Có sự hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp để thực hiện việc tiếp cận thị trường Quốc tế như giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, tham gia hội chợ Quốc tế.... Công việc tiếp thị quốc tế để doanh nghiệp tự thực hiện nhất là doanh nghiệp nhà nước sẽ tốn kém, làm doanh nghiệp không mạnh dạn tiến hành. Do đó cần có sự phối hợp giữa một cơ quan xúc tiến thương mại chung và từng doanh nghiệp để đảm bảo một cách hài hòa giữa quyền lợi của doanh nghiệp và quyền lợi của cơ quan thực hiện giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trường Quốc tế. 

· Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, mua bán, nhập khẩu nguyên liệu nông sản mà trong nước chưa đáp ứng được phục vụ chế biến đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh hàng lậu nhập khẩu qua biên giới.
6. Có chính sách và biện pháp trong việc thu mua nông sản phẩm đảm bảo quyền lợi cho nông dân.

Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo lợi ích của người nông dân để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo sự phát triển ổn định của các vùng nguyên liệu tập trung sản xuất hàng hóa. Cũng như tình hình chung của cả nước, nông sản phẩm ở Đồng Nai  càng được mùa thì giá càng thấp, nông dân càng bị thua thiệt, sản xuất không ổn định và vững chắc. Trước mắt thông qua các doanh nghiệp nhà nước, đại lý dịch vụ cung ứng, thu mua sản phẩm...,thương nghiệp Quốc doanh phải hoạt động mạnh trên địa bàn nông thôn, vươn tới vùng sâu vùng xa, vùng miền núi, vùng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng vùng nguyên liệu có đầu tư, có giá bảo hiểm và đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm cho người nông dân ở vùng nầy. Tổ chức và từng bước hiện đại hóa khâu tiêu thụ nông sản phẩm, đặc biệt đối với trái cây bao gồm khâu đóng gói bảo quản và vận chuyển phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Việc nầy bản thân người nông dân không thể làm được mà phải có sự tổ chức và hỗ trợ của ngành nông nghiệp, ngành thương mại, của các doanh nghiệp lớn.

7. Tập trung qui hoạch kinh tế -xã hội địa bàn huyện, qui hoạch trung tâm xã, liên xã làm cơ sở cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhà nước có chương trình đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là phát triển mạng lưới giao thông liên xã, ấp hợp lý theo qui hoạch và theo huớng xã hội hóa giao thông nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa nông sản và giao lưu kinh tế văn hóa xã hội ở nông thôn, đảm bảo đến năm 2005 nhựa hóa trên 55% đường giao thông nông thôn ở trung tâm các xã. Trong chương trình đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, cần tập trung ưu tiên xây dựng đường sá vào các vùng chuyên canh để khuyến khích và thúc đẩy hình thành các vùng chuyên canh ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển nông sản hàng hóa đến các cơ sở chế biến và tiêu thụ.

Trong qui hoạch hình thành các tiểu khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, không để đan xen vào các khu dân cư và thị trấn. Tỉnh cần có chính sách biện pháp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện phát triển các khu này.

8. Tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh hệ thống dịch vụ phục vụ nông nghiệp, bảo đảm yêu cầu kinh doanh trung thực, văn minh.

Từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, Đồng Nai đã hình thành một hệ thống dịch vụ phục vụ nông nghiệp khá thuận lợi như cung cấp giống mới, phân bón thuốc  phòng trừ sâu bệnh gồm nhiếu thành phần kinh tế tham gia. Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực như hàng giả, hàng kém phẩm chất ngày một phổ biến gây thiệt hại cho nông dân và thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế, do đó cần đề cao trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp và sử dụng tổng hợp các phương pháp quản lý để xử lý các hiện tượng phi pháp, phi đạo đức, khuyến khích cơ quan và cá nhân những người làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp làm ăn đứng đắn, trung thực vì lợi ích của nông nghiệp, nông dân và cũng chính là lợi ích của người làm công tác dịch vụ nông nghiệp.

Tổ chức tốt các hình thức chuyển giao công nghệ thông qua trung tâm khuyến nông nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong các ngành sản xuất ở nông thôn, nhất là ngành công nghiệp chế biến. Phát triển hệ thống thông tin kinh tế-xã hội, khoa học-kỹ thuật đáp ứng nhu cầu cho nông thôn không lạc hậu trước những chuyển biến mới của nền kinh tế.

Kết luận và kiến nghị

Phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là một nội dung hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị. Đây là một quá trình phát triển gắn liền giữa sản xuất nguyên liệu và chế biến, là yếu tố quan trọng góp phần ổn định và phát triển kinh tế -xã hội, củng cố liên minh công nông, tạo nên những cụm công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn, góp phần đô thị hóa nông thôn.

Trong giai đoạn từ nay đến 2005 và 2010 là giai đoạn nằm trong bối cảnh đất nước hòa nhập vào nền kinh tế khu vực, như gia nhập AFTA, thực hiện CEET và chuẩn bị gia nhập WTO. Theo xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế, tất yếu dẫn đến sự cạnh tranh  ngày càng gay gắt quyết liệt hơn, không chỉ ở nước ngoài  mà ngay cả thị trường trong nước. Đồng Nai là một tỉnh nằm trong qui hoạch  khu vực trọng điểm kinh tế  phía Nam, chắc chắn phải gánh vác  một trách nhiệm nặng nề  trong sự quyết liệt chung của cả nước. Trong sự gánh vác trọng trách trên, ngành công nghiệp chế biến Đồng Nai nói riêng là một mắt xích của công nghiệp cả nước có  nhiệm vụ quan trọng phải tiếp tục được đầu tư hiện đại hoá  phát triển mạnh mẽ cả về  chiều rộng và chiều sâu .

Ngành công nghiệp chế biến không chỉ có các doanh nghiệp địa phương mà là một hệ thống tổng hợp nhiều thành phần và có liên quan mật thiết đến các doanh nghiệp không trực tiếp phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Do đó chính sách tác động đến công nghiệp chế biến phải nằm trong hệ thống chính sách, biện pháp tác động từ Trung ương đến địa phương. Để góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, biện pháp tác động vào sự phát triển công nghiệp chế biến, xin đề cập đến một số kiến nghị sau:

1. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để điều tiết thị trường nguyên liệu nông sản vào những lúc mùa thu hoạch, xây dựng chính sách về dự trữ nguyên liệu và bình ổn giá thu mua, để tiêu thụ hết nông sản cho nông dân tránh tình trạng nông dân bị ép giá, ép cấp hoặc tồn đọng trong dân, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến vụ sau.

2. Nhà nước cần có chính sách miễn giảm các loại thuế đối với các hoạt động công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn nông thôn nhằm mục đích kích cầu ở khu vực nông thôn, tăng sức mua của nông dân, nâng cao thu nhập của nông dân và giúp cho nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất.

3. Cần có chính sách tín dụng ưu đãi hơn nữa cho nông dân, có chính sách thích hợp khuyến khích các hình thức mua trả góp của nông dân các loại tư liệu sản xuất phục vụ cho nông nghiệp như máy nông nghiệp, giống, thuốc trừ sâu... Cần có chính sách điều tiết giá TLSX nông nghiệp ở mức tương đối thấp, miễn thuế nhập khẩu và thuế VAT nguyên vật liệu cho sản xuất nông nghiệp mà trong nước không sản xuất được để giúp nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, hạn chế rủi ro cho nông dân.

4. Nhà nước cần có chính sách khuyến khích đầu tư cho khu vực nông thôn trong lĩnh vực ngân hàng, chẳng hạn áp dụng một chính sách điều tiết có ưu đãi riêng đối với ngân hàng kinh doanh trên thị trường nông thôn. Trong các điều kiện đầu tư của ngân hàng ở nông thôn cần phải tạo lập thêm và hoàn chỉnh để hạn chế rủi ro, cấp thiết là vấn đề nông dân sử dụng quyền thế chấp ruộng đất để vay vốn ngân hàng và nếu có rủi ro xảy ra sẽ có khả năng và thị trường chuyển nhượng hợp pháp.

5. Nhà nước cần đẩy mạnh đầu tư và hỗ trợ nguồn vốn cho cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn như giống cây trồng vật nuôi, công nghệ chế biến sau thu hoạch... nhằm nhanh chóng đưa kỹ thuật mới về nông thôn và tạo ra một bước phát triển mạnh về năng suất lao động trong nông nghiệp.

6. Đất trồng điều đa phần tập trung ở những phần đất canh tác khó khăn, nhưng vẫn tính thuế như các hạng đất khác, hoặc lẽ ra nên thu thuế khi cây bắt đầu cho trái, thu hoạch thì lại thu ngay khi mới trồng một, hai năm. Đề nghị miễn thuế sử dụng đất và thuế nông nghiệp cho cây điều ít nhất là 5 năm đầu.

7. Nhà nước cần hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư, về chính sách phát triển vùng nguyên liệu có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của công nghiệp chế biến.

8. Nhà nước giúp xây dựng các hiệp hội theo các ngành hàng của công nghiệp chế biến nhằm tạo sự thống nhất trong kiến nghị chính sách, tổ chức thị trường, phân công sản xuất, trao đổi thông tin...cùng hợp sức trong cạnh tranh để phát triển.

9. Cần có chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp thực hiện công tác khuyến nông, những doanh nghiệp tích cực thực hiện việc gắn kết với các vùng chuyên canh như đầu tư giống, phân bón, vốn... cho nông dân và thu mua lại nông sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh ổn định./.
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